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Dương Không Lộ ( ? - 119)

言懷
擇得龍蛇地可居
野情终日樂無餘
有时直上孤峰頂
長叫一殸寒太虛

Phiên âm:
Ngôn hoài

Tuyển đắc long xã địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thì trực thượng cô phong đính
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

Dịch thơ:
Kiểu đất long xà chọn được nơi
Tình quê lai láng chẳng hề vơi
Có khi xông thẳng lên đỉnh núi
Một tiếng kêu vang lạnh cả trời

Kiều Thu Hoạch - dịch
Lựa nơi rồng rắn đất ưa người
Cả buổi tình quê những mảng vui
Có lúc thẳng lên đầu núi thẳm
Một hơi sáo mệng lạnh bầu trời

Ngô Tất Tố - dịch
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鍛練身心水得精
森森直幹對虚靈
有人來問空空法
身坐屛邊影集形

Phiên âm:

Đoán luyện thân tâm thuỷ đắc thinh
Sâm Sâm trực cán đối hư lình
Hữu nhân lai vấn Không không pháp
Thân toạ bình biên, ảnh tập hình

Dịch thơ:

(dịch I)
Rèn luyện thân tâm tựa nước thanh
Sân thênh cổ thụ toả sum cành
Có người xin hỏi nguồn Phật pháp
Lưng dựa bình phong, bóng tựa hình

(dịch II)
Rèn luyện dầy công đã đạt tinh
Cây vươn vững chắc đối hư linh
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Có người xin hỏi cầu phương pháp
Lưng dựa bình phong, bóng tựa hình

Nguyễn Giác Hải ( ?  )

花蝶
春來花蝶善知时
花蝶 应共應期
花蝶本來是皆幻
墨修花蝶向心坻

Phiên âm:
Hoa điệp

Xuân lai hoa điệp thiện tri thì
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ
Hoa điệp bản lai giai thị ảo
Mặc tu hoa điệp hướng tâm trì

Dịch thơ:
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Hoa bướm

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kỳ
Nên biết bướm hoa đều huyền ảo
Thây hoa mặc bướm để lòng chi

Ngô Tát Tố - dịch

(Kệ)

了覺汝頭白
報尔作者識
若問佛境界
龍門遭點額

Phiên âm:

Liễu giác nhữ đầu bạch
Báo nhĩ tác giả thức
Nhược vấn Phật cảnh giới
Long môn tao điểm ngạch

Dịch thơ:

Hiểu được: tóc bạc trắng!
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Báo trước ông nhớ cho!
Muốn biết cảnh giới Phật
Cửa rồng cá gạch trán!

Trần TháI Tông (1218-1277)

獻香偈
沉水禪林香馥郁
旃檀慧苑舊裁培
戒刀削就聳山
向心爐長供養

Phiên âm: Hiến hương kệ
Trầm thuỷ thiền lâm hương phức ức
Chiên đàn tuệ uyển cựu tài bồi
Giới đao tước tựu tủng sơn hinh
Nhiệt hướng tâm lô trương cung dưỡng
Dịch nghĩa: kệ dâng hương
Dòng trầm thơm ngào ngạt rừng thiền
Cây chiên đàn vua trồng từ lâu ở vương tuệ

6

Sự trai giới như lưỡi dao “vót”lòng minh cao
thẳng như hình núi

Xin đốt lò hương lòng, mãi mãi cùng dâng
Dịch thơ:

Trầm thuỷ rừng thiền toả ngát thơm
Vun trồng vườn tuệ gốc đàn hương
Nhờ dao trai giới lòng cao thẳng
Nguyện đốt lò tâm trước phật đường

(Vũ Minh Am- dịch)
-----------------------------------

Chú thích:
Chiêm đàn là cây đàn hương loại cây gỗ thơm

KỆ II
(Trường An)

處處綠楊堪繫馬
家家有路到長安
回程月下人希到
一道蟾光大地寒

Phiên âm:
Xứ xứ lục dương kham hệ mã
Gia gia hữu lộ đáo Trường An
Hội trình nguyệt hạ nhân hy đáo
Nhất đạo thiềm quang đại địa hàn

Dịch nghĩa:
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Nơi nơi dương liễu xanh, có thể buộc ngựa
Người người đều có con đường đi tới Tràng An
Đường về dưới bóng trăng, ít người đến
Một vệt ánh sáng trăng, cả một vệt đất lạnh lẽo

Dịch thơ:
Chốn chốn dương xanh nên buộc ngựa
Người người có lối đến Trường An
Đường về trăng sáng người thưa thốt
Một ánh trăng đêm lạnh khắp miền

(Đỗ Văn Hỉ – dịch)

Trần Thánh Tông (1240-1290)

幸天長行府
景清幽物亦清幽
十一仙洲此一洲
百部生歌禽百舌
千行奴僕橘千頭
月無事照人無事
水有秋涵天有秋
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四海已清塵已靜
今年遊勝昔年遊

Phiên âm:
Hạnh Thiên Trường hành cung

Cảnh thanh u vật diệc thanh u
Thập nhất tiên châu thử nhất châu
Bách bộ sinh ca cầm bách thiệt
Thiên hàng nô bộc quất nhô đầu
Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự
Thuỷ hữu thu hàm thiên hữu thu
Tứ hải dĩ thanh trần dĩ tịnh
Kim niên du thắng tích niên du

Dịch nghĩa:

Chơi hành cung Thiên Trường
Cảnh thanh nhã, vật cũng thanh nhã
Đây là một trong mời một châu thần tiên
Trăm giọng chim là trăm bộ sáo đàn
Hàng ngàn ngọn quít là hàng ngàn tôi tớ
Trăng nhàn hạ soi người nhàn hạ
Nước mùa thu ngậm trời mùa thu
Bốn bể đã trong, bụi đã lắng
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Năm nay chơi thu hơn hẳn cuộc đi chơi năm xưa(1)

Dịch thơ:
Cảnh thanh u vật cũng thanh u
Mời một tiên châu đây là một
Trăm tiếng đàn ca chim sânh giọng
Nghìn hàng tôi tớ quất nhô đầu
Trăng vô sự chiếu người vô sự
Nước ngậm thu lồng trời ngậm thu
Bốn bể đã trong như đã lắng
Năm nay chơi thú vợt năm nao

(Nguyễn Đổng Chi – dịch)

Trần Nhân Tông (1258-1308)

天長晚望

村後村前淡似煙

半無半有夕陽邊

1 Tổng tập văn học Việt Nam, tập 2.  Trần Thánh Tông, tr.15.
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牧童笛裡歸牛盡

白鷺雙雙飛下田

Phiên âm: Thiên Trường vãn vọng
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên,

Bán vô bán hữu tịch dương biên,

Mục đồng địch lý quy ngưu tận,

Bạch lộ song song phi hạ điền.

Dịch nghĩa:
Ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường

Thôn hậu thôn tiền đam tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Mục đồng địch lý quy ngưu tận
Bạch lộ song song phi hạ điền

Dịch thơ:

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng

Bóng chiều dường có lại dường không

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng

Ngô Tát Tố - dịch

月

半窗燈影满床書

露滴秋庭夜氣虛
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睡起砧聲無覓處

木樨花上月來初

Phiên âm: Nguỵệt
Bán song đăng ảnh mãn sàng thư

Lộ trích thu đình dạ khí hư

Thuỵ khới châm thanh vô mịch xứ

Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ

Dịch nghĩa:

Trăng

Bóng đèn soi nửa cửa số, sách đầy giường,

Móc rơi trên sân thu, hơi đêm thoáng mát.

Tỉnh giấc không biết tiếng chày nện vải ở nơi nào,

Trên chùm hoa quế trăng vừa mọc

Dịch thơ:

Đèn song chếch bóng, sách đầy giường,

Đêm vắng sân thu lác đác sương.

Thức dậy tiếng chày đâu chẳng biết,

Trên cành hoa quế nguyệt lồng gương.
Hoàng Việt Thi văn tuyển

題普明寺水榭
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薰盡千頭满座香
水流初起不多涼
老榕影裡僧關閉
第一蟬聲秋思長

Phiên âm:
Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ

Huân tận thiên đầu mãn toạ hương,
Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương.
Lão dung ảnh lý tăng quan bế,
Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.

Dịch nghĩa:
Đề nhà thuỷ tạ chùa Phổ Minh
Xông hết ngàn nén hương, khắp nhà thuỷ tạ thơm

ngào ngạt
Dòng nước mới dâng không lạnh lắm.
Dưới bóng đa già, cổng chùa đónh im ỉm,
Một tiếng ve đầu tiên, tứ thu man mát.

Dịch thơ:
Nghìn hương thắp hết ngát đầy nhà,
Làn nước hưu hưu gió lạnh qua.
Dưới bóng đa già chùa vắng vẻ,
Tiếng ve khơi động tứ thu xa

Ngô Tất Tố - dịch

Trần Anh Tông (1276-1319)



13

東山寺
風 解虎秋蟬迥
月瀉軍持夜澗寒
休向五 勞夢寐
看來天下幾東山

Phiên âm:     Đông Sơn tự(1)

Phong giao giải hổ thu thiền quýnh(2)

Nguyệt tả quân trì dạ giản hàn.
Hưu hướng Ngũ Đài(3) lao mộng mị.
Khan lai thiên hạ kỷ Đông San!

Dịch nghĩa: Chùa Đông Sơn

Gió lay gậy thần tích, tiếng ve thu im ắng

Trăng tãi ánh sáng xuống bình nước, dòng suối

ban đêm lạnh lẽo

Đừng nhọc lòng mơ tưởng đến núi Ngũ Đài làm gì

Xem trong thiên hạ được mấy cảnh Đông Sơn

Dịch thơ:

Gió lay thiền trượng ve im tiếng,

Trăng chảy trong bình suối lạnh hơn.

Mơ ước Ngũ Đài chi nữa nhỉ,

Trên đời hồ dễ mấy Đông Sơn.
(Huệ Chi - dịch)

--------------------------------------------------

(1) Chùa trên núi Chương Sơn huyện ý Yên
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(2) Theo Cao tông truyện xưa có thiền sư Tăng Trù thấy hai con hổ đánh nhau đã
dùng gậy Thần tích gỡ chúng ra

(3) Ngũ đài dãy núi gồm năm ngọn ở huyện Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây Trung Quốc

東撟晚望

不知此處有何缘

幾度同人少泊船

唐將歷番留白骨

珥江常日送青煙

靈神識得須回國

見鬼來 又獲安

已定帝京當继古

從風斷續聽啼鵑

Phiêm âm:

Đông Kiều vãn vọng
Bất tri thử xứ hữu hà duyên

Kỷ độ đồng nhân thiểu bạc thuyền

Đường tướng lịch phiên lưu bạch cốt

Nhị giang thường nhật tống thanh yên



15

Linh thần thức đắc tu hồi quốc

Kiến quỷ lai xâm hựu hoạch an

Dĩ định Đế kinh đương kế cổ

Tòng phong đoan tục thính đề quyên

Dịch nghĩa:

Ngắm cảnh chiều Câu Đông

Nào biết nơi đây với ta có duyên gì

Bao lần qua đây cùng ngưiưù vẫn tạm cắm thuyền

Vị tướng nhà Đường mấy phen xương trắng còn chìm ở
dưới

Trên giải Nhị giang ngày ngày khói lam che phủ

Giặc đã hay biết có thần thiêng, nên mau về nước

Còn ma quỷ hiện hình vẫn cố sang cướp sao được yên thân

Chốn đế kinh xưa đã định rồi, chớ nên thiên nữa

Theo gió đưa lại vào tai, tiếng quyên đứt nối

Dịch thơ:

ở đây không biết duyên gì

Cùng người du ngoạn hễ đi dừng thuyền

Đường quan mấy độ xương chìm

Nhị giang chiều tới thường tuôn khói mờ

Thấy thần  giặc phải lui về

Quỷ ma sang cướp khó bề được yên

Đế kinh đừng có nghĩ thiên (*)
16

Gió đưa đứt nối tiếng quyên não ngừơi

----------------------------------

(*) thiên  rời đi nơi khác

Trần Minh Tông  (1300-1357)

白藤江

挽雲劍戟碧巑岏

海蜃吞潮捲雪澜

綴地花鈿春雨霽

撼天松籟晚霜寒

山河今古雙開眼

胡越嬴輸一倚欄

江水渟涵斜日影

錯疑戰血未曾乾
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Phiên âm: Bạch Đằng giang
Vãn vân kiếm kích bích toàn ngoan
Hải thẩn thôn triều quyển tuýêt lan
Xuyết địa hoa điền xuân vũ tễ
Hám thiên tùng lại vãn phong hàn
Sơn hà kim cổ song khai nhãn
Hồ Việt doanh thâu nhất ỷ lan
Giang thuỷ đình hàm tà nhật ánh
Thác nghi chiến huyết vị tằng can

Dịch nghĩa:
Sông Bạch Đằng
Núi biếc tua tủa như gươm giáo kéo lấy từng mây
Thuồng luồng(1) nuốt thuỷ triều cuộn làn sóng bạc
Hoa vàng điẻm tô mặt đất lúc mưa xuân vừa tạnh
Tiếng thông reo rung chuyển trời khi sương chiều lạnh lẽo
Non sông này xưa nay đã hai lần mở mắt(2)

Hồ Việt hơn thua một thoáng  qua khi dựa vào lan can
Nước sông chan rọi bóng mặt trời buổi chiều đổ ối
Còn ngờ là máu chiến trường xưa vẫn chưa hết

Tam dịch:
Tựa gươm núi biếc chạm từng mây
Thần biển nuốt triều sóng cuộm xoay
Mùa xuân lất phất đồng hoa nở
Rung trời thông réo gió sương bay
Sơn hà này đã hai lần thắng
Hồ Việt được thua đã bấy chầy
Ráng chiều chiếu rọi dòng sông đỏ
Tưởng rằng máu trận vẫn còn đây
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Trần Lê Sãng - dịch

(1) Người xưa truyền rẵng ở biển có một loại giao long lớn là thần
biển thường nhả khí làm ra các thành quách lâu đài

(2) Hai lần chiến thắng Bạch Đằng là của Ngô Quyền năm 939 và
của Trần Hưng Đạo năm 1288

亱雨

秋氣和燈失曙明
碧蕉窗外遞殘更
自知三十年前錯
肯把閒愁對雨聲

Phiên âm: Dạ vũ
Thu khí hoà đăng thất thự minh
Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh
Tự tri tam thập niên tiền thác
Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh

Dịch nghĩa:
Mưa đêm

Hơi thu và ngọn đèn mờ đi trước ánh ban mai
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Tầu chuối xanh ngoài cửa sổ tiễn canh tàn
Tự biết sai lầm của ta ba mươi năm trước
Đành ôm sầu ngồi nghe tiếng mưa rơi

Dịch thơ:
Hửng sáng, đền nhoà, nhạt khí thu
Ngoài song tầu chuối tiễn đêm mờ
Ba mươi năm trước ta lầm lỗi
Ôm nỗi hận sầu lắng tiêng mưa

Vũ Minh Am – dịch

(2) nhắc tới tích Bồ Đề Lạt Ma
(3) thuộc huyện An Hoà nay thuộc Hưng Yên

Trần Dụ Tông (1336-1369)

唐太宗與本朝太宗

唐越開基两太宗
彼稱貞觀我元豐
建成誅死安生在
廟號雖同德不同

Phiên âm:
Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông

Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông
Bỉ xưng Tinh Quán ngã Nguyên Phong
Kiến thành tru tử an sinh tại
Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng
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Dịch nghĩa:
Vua Thái Tông nhà Đường với vua Thái Tông triều ta

Đường và Việt có vua mở mang cơ nghiệp thuỵ đều là
Thái Tông
Bên ấy xưng Trinh Quán bên ta xưng Nguyên Phong
Kiến thành bị giết chết An Sinh thì được sống
Miếu hiệu tuy giống nhưng đức độ khác nhau

Dịch thơ:
Đường Việt hai vua hiệu Thái  Tông
Đường xưng Trinh Quán , Việt Nguyên Phong
Kiến Thành bị giết An Sinh sống
Miếu hiệu tuy đồng đức chẳng đồng

Tuyển thơ các vua Trần

Trần Nghệ Tông (1321-1394)

幸家興鎮寄弟恭宣王

位極 深便去官
側身渡嶺入山蠻
七陵回首千行淚
萬里捫心两鬢班
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去武圖存唐社稷
安劉復賭漢衣冠
明宗事業君須記
恢復神京指日還

Phiên âm:
Hạnh Gia Hưng trấn

ký đệ cung tuyên vương

Vị Cực sàm thâm tiện khứ quan
Trác thân độ lĩnh nhập sơn man
Thất lăng hồi thú thiên hàng lệ
Vạn lý môn tâm lưỡng mấn ban
Khứ Vũ đồ tồn Đường xã tắc
An Lưu phục đổ Hán y quan
Minh Tông sự nghiệp quan tu ký
Khôi phục Thần Kinh chí nhật hoàn

Dịch nghĩa:

Đến trấn Gia Hưng gửi em là Cung Tuyên Vương

Ngôi cao bị dÌm pha nhiều đành bỏ quan
Lách mình vượt núi vào nơi sơn dã
Ngoảnh nhìn bẩy ngôi lăng lệ ngàn hàng
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Nghĩ muôn dặm đường xa hai mái tóc đã điểm bạc
Trừ họ Vũ bảo tồn xã tắc nhà Đường
Định họ Lưu để thấy mũ áo nhà Hán
Sự nghiệp vua Minh Tông ông nên ghi nhớ
Khôi phục Thần Kinh hẹn ngày trở về

Dich thơ:
Treo ấn từ quan tránh miệng đời
ẩn mình rừng rậm núi cao thôi
Bước đi muôn dặm phơ đầu bạc
Ngoảnh lại bẩy lăng đẫm lệ rơi
Trừ Võ giúp Đường bờ cõi vững
Định Lưu phục Hán áo xiêm ngời
Minh Tông sự nghiệp xin ghi nhớ
Khôi phục thần kinh hẹn tái hồi

Tuyển thơ các vua Trần

題超類報恩寺

虹橋跨水段人喧
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萬頃連波夾寺門
風遞鳥聲林覺靜
日篩竹影地無痕
蕊香殿上金容燦
甘露堂中法座尊
自恨兒孫貪飽煖
不随沖密報深恩

Phiên âm:

Đề Siêu Loại Báo Ân tự

Hồng kiều khoá thuỷ đoạn nhân huyên
Vạn Khoảnh liên ba giáp tự môn
Phong đệ điểu thanh, lân giác tĩnh
Nhật sư trúc ảnh địa vô ngàn
Nhị hương điện thượng kim dung xán
Cam lộ đường trung pháp toạ tôn
Tự hận nhi tôn tham bão noãn
Bất tuỳ xung mật báo thâm ân

Dịch nghĩa:
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Đề chùa Báo An ở Siêu Loại(1)

Cầu vồng vượt qua nước, cách hẳn sự huyên náo
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửa chùa
Gió cuốn tiếng chim đi trong rừng yên lặng
Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vệt
Trên điện Nhị Hương(2) Kim dung(3) rực rỡ
Trong nhà cam lộ, pháp toạ tôn nghiêm
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm
Không theo xung mật(4) để báo đáp ơn sâu

Dịch thơ:
Cầu vồng vòi vọi xa huyên náo
Con sóng đăng đăng giáp cửa thiền
Gió cuốn tiếng chim, rừng lặng phắc
Trúc che vầng nhật đất mờ đen
Nhị Hương trên điện kim dung sáng
Cam lộ trong nhà pháp toạ nghiêm
Giận lũ cháu con ham bổng lộc
Không theo nghĩa lớn báo ơn trên

Trần Quý Khoáng (? -1414)
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遺鄧將軍
一帶江流非是險
而能悍禦亦依人
右边宜用多弓箭
左岸湏防大勇軍
全倚于卿神設定
欠粮當識賊蜂群
福城馬站常通信
前日先皇幾遇迍

Phiên âm:

Dị Đặng tướng quân
Nhất đới giang lưu phi thị hiểm
Nhi năng hãn ngự diệc y nhân
Hữu biên nghi dụng đa cung tiễn
Tả ngạn tu phòngđại dũng quân
Toàn ỷ vu khanh thần thiết định
Khiến lươngđương thứctặc phong quần
Phúc thành mã trạmthường thông tín
Tiền nhật tiên hoàng kỷ độ truân
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Dịch nghĩa:

Gửi Đặng tướng quân
Một giải sông dài không phải là hiểm trở
Tất thẩy là nhờ sự chống chọi của người
Bên hữu sông bố trí nhiều quân cung nỏ
Phía tả ngạn chuẩn bị bọn cầm mâu khoẻ mạnh
Trông hết vào tài bố phòng khéo léo của khanh
Nhớ rằng thiếu lương ăn , mà giặc đông như đám ong bầu
Tại Phúc Thành có ngựa trạm cần phải thông tin tức
Trước đây các Tiên hoàng cũng đã  có phen gặp nguy biến

Dịch thơ:
Một dải sông dài không hiểm trở
Nhờ người chống chọi có mưu sâu
Hữu biên chuẩn bị nhiều cung nỏ
Tả ngạn nên dàn bọn dũng mâu
Trông đợi ở tài khanh sắp đặt
Nhớ cho lương thiếu giặc ong bầu
PhúcThành ngựa trạm luôn thông tín
Nguy biến Tiên hoàng chẳng ít đâu!

Dương Văn Vượng - dịch
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Trần Quang Khải (1214-1294)

從駕還京師

奪梢章陽渡
擒胡鹹子關
太平須努力
萬古此江山

Phiên âm:

Tụng giá hoàn kinh sư
Đoạt sáo Chương Dương độ

Cầm Hồ Hàm Tử quan

Thái bình tu nỗ lực

Vạn cổ thử giang san

Dịch nghĩa:

Đoạt được gươm, giáo giặc ở bến Chương Dương

Bắt được quân thù ở cửa Hàm Tử

Gắng sức xây dượng đất nước cảnh thái bình

Non nước nàn thu bền vững

Dịch thơ:

Chương Dương cướp giáo giặc

Hàm Tử bắt quân thù

Thái bình nên gắng sức
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Non nước ấy ngàn thu

題白馬祠

昔聞人道大王靈
今日方知鬼帖驚
火聚三區焚不及
風塵一陣扇難傾
指楎魍魎三千衆
彈厭諸魔百萬兵
願伏餘威推北敵
頓令寰宇宴然清

Phiên âm:

Đề Bạch Mã từ
Tích văn nhân đạo đại vương linh

Kim nhật phương tri quỷ thiếp kinh

Hoả tụ tam khu phần bất cập
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Phong trần nhất trận phiến nam khuynh

Chỉ huy võng lượng tam thiên chúng

Đàn áp chư ma bách vạn linh

Nguyện phục dư uy thôi Bắc địch

Đốn linh hoan vũyến nhiên thanh

Dịch nghĩa:

Đề đền Bạch Mã (1)

Nghe người xưa nói đến oai linh của Đại vương

Ngày nay mới biết ma quỷ phải khiếp kinh

Ba khu lửa cháy không cháy được tới đền

Một trận gió bụi chuyền rung, không nghiêng đổ

Chỉ huy ba ngàn quân yêu quái

Trấn áp trăm van quân ma quỷ

Xin nhờ oai linh (của thần) đẻ phá tan giặc Bắc

Trong chốc lát làm cho nước thanh bình.

Dịch thơ:

Đại vương xưa nức tiếng oai linh

Nay mới hay rằng ma quỷ kinh

Lửa tụ ba khu không cháy miếu

Gió lay dữ dội chẳng nghiêng mình

Khiến sai bọn quỷ ba ngàn đứa
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Đánh dẹp loài ma ba vạn binh

Nhờ cậy dư uỷ trừ giặc Bắc

Giúp cho đất nước được thanh bình
Trần Lê Văn - dịch

--------------
(1) Đền Bạch Mã nay ở phố Hàng Buồm Hà Nội

Tuệ Trung Thượng Sĩ (Trần Tung) (1230-1291)
Quê hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường  (nay thuộc phư-
ường Lộc Vượng, TP.Nam Định)

和興智上位侯
禪風無後亦無前
本體如如只自然
少室九年無一語
黃梅半夜假單傳
心機不掛絲毫念
口業何勞揀擇言
為報元君陳處士
一聲冷雁度霜天
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Phiên âm :

Hoạ hưng trí thượng vị hầu
Thiền phong vô hậu diệc vô tiền,

Bản thể như như chỉ tự nhiên.

Thiếu thất cửu niên vô nhất ngữ,

Hoàng Mai bán dạ giả đơn truyền.

Tâm cơ bất quải ti hào niệm

Khẩu nghiệp hà lao gián trạch nghiên (ngôn).

Vị báo nguyên quân Trần xử sĩ,

Nhất thanh lãnh nhạn độ sương thiên.

Dịch nghĩa :

Hoạ thơ hưng trí thượng vị hầu (1)

Phong độ Thiền không trước, cũng không sau,

Bản thể tròn đầy mãi mãi là điều tự nhiên.

Chín năm ở Thiếu thất không nói một lời,

Nửa đêm ở Hoàng Mai(2) lập kế truyền đạo cho  một ngư-
êi.

Tâm cơ không vướng một mảy may ý nghĩ,

Nghiệp miệng cần gì phải chọn lời cho mệt.

Xin báo cho nguyên quân Trần xử si(3)

Một tiếng nhạn lạnh lùng bay qua trời sương.

Dịch thơ :
Không trước không sau ngọn gió thiền,

Muôn đời bản thể cứ hồn nhiên.

Chín năm Thiếu thất, im không nói,
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Một tối Hoàng Mai, bỗng một truyền.

Một mảy suy tư, lòng chẳng vướng,

So đo lời chữ, miệng nào quen.

Báo cho xử sĩ Trần quân biết,

Nhạn lạnh sương khuya, một tiếng rền.

Huệ Chi - dịch
Chú thích :

1. Hưng trí thương vị hầu: con trai thứ hai của Trần Quốc Tuấn, tên
là Trần Quốc Nghiễn. Ông có tham gia cuộc kháng chiến chống xâm
lược Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba. Theo Đại Việt sử ký
toàn thư, khi giặc đã bắt đầu rút, vua Trần hạ lệnh không bức chúng
nữa, để chúng rút yên ổn, nhưng ông vẫn đem quân dồn đánh, nên
không được phong thưởng. Theo ý bài thơ này thì hình như sau
kháng chiến thắng lợi ít lâu, ông về ẩn. Hai chữ “nguyên quân” chưa
rõ là gì.

2. Nửa đêm ở Hoàng Mai: Hoàng Mai là tên một quả núi ở Tây Bắc
huyện Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc-Trung Quốc. Sư Hoằng Nhẫn, vị tổ
thứ năm của Thiền tông tu ở đấy. Về sau, giữa hai học trò xuất sắc
của ông là Thần Tú và Tuệ Năng, ông đã truyền y bát cho Tuệ Năng
vào lúc nửa đêm và giục Tuệ Năng trốn đi. ở đây, tác giả muốn nói
đến sự kiện đó.

3. Trần xử sĩ : tức là Trần Quốc Nghiễn.

頌聖宗道學

聖宗高明達古今
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竊然龍藏貫花心
禪風旣得開拳寶
祖意將無透水針
智拔禪關通少室
情超敎海跨威音
人間只見千山秀
誰聽猿啼深處深

Phiên âm :
Tụng thánh tông đạo học

Thánh học cao minh đạt cổ cân (kim)
Thiết nhiên long tạng quán hoa tâm
Thính phong ký đắc khai quyền bảo
Tổ ý tương vô thấu thuỷ châm
Trí hạt thiên quan thông Thiếu nhất
Tình siêu giáo hải khoá Uy Âm
Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú
Thuỳ thính viên đề thâm xứ thâm

34

Dịch nghĩa :

Ca tụng đạo học của Thánh Tông
Cái học của bậc thánh cao minh thông suốt
Rõ tàng kinh tạng ở Long cung đã thấu suốt được

tâm
hoa.

Phong độ của Thiềnđã được pháp bảo mở bàn tay
ý tổ hầu như không ý nào không phải là chiếc kim

thấu tới đáy
nước.

Trí hội nơi cửa Thiến ánh ngang với Thiêu thất,
Tình vượt ngoài bể giáo át cả Uy Âm.
Người đời chỉ thấy núi non xanh tốt
Nào ai nghe thấy tiếng vượn kếu sâu thẳm trong nơi

sâu thẳm

Phạm Ngũ Lão (1255-1320)

輓上將國公興道大王

長樂鐘聲遞一椎

秋風蕭颯不勝悲

九重明鑑今亡矣
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萬里長城孰壞之

雨暗長江空淚血

雲低複道鎖愁眉

仰觀奎藻詞非溢

魚水情深見詠詩

Phiên âm: Vãn thượng tướng

quốc công Hưng Đạo Đại Vương
Trường lạc chung thanh đệ nhất chuỳ

Thu phong tiêu táp bất thắng bi
Cửu trùng minh giám kim vong hĩ
Vạn lý trường thành thục hoại chi
Vũ ám trường giang không lệ huyết
Vân đê phức đạo toả sầu mi
Ngưỡng quan khuê tảo(1) từ phi dật
Ngư thuỷ tình thâm kiến vịnh thi

Dịch nghĩa: Viếng Thượng tướng Quốc công

Hưng Đạo Đại Vương

Chuông ở cung Trường lạc vang lên một hồi

Gió thu heo hắt buồn đau khôn xiết

Tấm gương sáng của cửu trùng nay đã mất

Bức tường thành vạn dậm ai làm cho sụp đổ
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Mưa mờ mịt sông dài chỉ thấy đầy huyết lệ

Mây sa xuống mặt đường nhíu hàng mi sầu thảm

Ngước xem văn chương lời cô đúc

Tình sâu cá nước đã hiện ra ở lời thơ vịnh

Dịch thơ:

Tiếng chuông Trường lạc một hồi buông
Hưu hắt hơi thu xiết nỗi buồn
Muôn dăm thành dài ai nỡ phá?
Chín trùng gương sáng phút mờ luôn
Mây trùm phức đạo mi sầu thảm
Mưa ngập trường giang lệ máu tuôn
Khuê tảo(1) ngửa trông lời mực thước
Tình sâu cá nước tứ thơ còn

------------------
(1) khuê tảo: sao khuê và rau rong hai thư này được người xưa dùng
để chỉ văn chương

述懷

橫梢 江山哈幾秋
葩軍貔虎气吞牛
男兒未了功名债
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羞聽人間說武侯

Phiên âm: Thuật hoài
Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu
Tam quân tì hổ khí thôn ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu

Dịch nghĩa:
Đã mấy thu cắp ngang ngọn giáo gìn giữ núi sông
Ba quân thế như “hổ báo”, thế mạnh át sao Ngưu(1)

Thân nam nhi nếu chưa trả xong nợ công danh
ắt thẹn khi nghe người đời kể chuyện Vũ Hầu(2)

Dịch thơ:
Múa giáo non sông trải mấy thu
Ba quân hùng khí át sao Ngưu
Công danh nam tử còn vướng nợ
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu

Trần Trọng Kim – dịch

-------------------
Chú thích:
(1) Khí thôn Ngưu có tài liệu dịch là nuốt trôi trâu
(2) Vũ Hầu túc Khổng Minh Gia Cát Lượng

Trần Đạo Tái (TK.13)
Bảng nhãn. Quê hương Tức Mặc phủ Thiên Trường (nay
thuộc phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định)

侍上皇宴
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紅濕 脚 ?

黃香炙馬鞍
山僧持凈戒
同坐不同餐

Phiên âm :

thị thượng hoàng yến
Hồng thấp bác quy cước ?
Hoàng hương chả mã an
Sơn tăng trì tịnh giới,
Đồng toạ bất đồng xan.

Dịch nghĩa :

Hầu tiệc thượng hoàng (1)

Món quy cước(2) bóc rồi đỏ mọng,
Món mã yên(3) nướng xong vàng thơm.
Vi sống trên núi cao giữ điều răn về chay tịnh(4),
Tuy ngồi cùng bàn vẫn khác thức ăn.

Dịch thơ :

“Chân rùa”(5) phanh đỏ ớt,
“Yên ngựa” nướng vàng thơm.
Sư núi lòng chay tịnh,
Cùng bàn vẫn khác cơm.

Nguyễn Đồng Chi dịch
______________________________
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(1) Đầu đề do chúng tôi thêm. Bài này được chép trong ĐVSKTT,
Bản kỷ, Q.VI và trong VATT. Cách ghi của ĐVSKTT không rõ ràng
nên trước nay nhiều người cho đây là thơ của Trần Nhân Tông làm
trong lúc thết tiệc Trần Đạo Tái. Các soạn giả VATT cũng quan niệm
như vậy nên đã xếp vào thơ Trần Nhân Tông với đầu đề Dữ Văn Túc V-
ương yến. Nhưng trong VNCVHS tập II, Nguyễn Đổng Chi căn cứ vào
nội dung bài thơ và văn cảnh của đoạn sử (đang nói về tài thơ Đạo Tái
và tinh thần vợt khỏi lễ nghi thông thường giữa ông và vua Trần Nhân
Tông), đoán định lại rằng đây là thơ do Trần Đạo Tái ứng khẩu lúc ®-
ược vào diện Dưỡng đức, ở cung Thánh từ dự tiệc với Trần Nhân Tông
trước khi Thượng hoàng rời bỏ kinh thành lên núi Yên tử xuất gia.
Chúng tôi cũng đồng tình với cách hiểu mới. Như vậy bài thơ được
sáng tác năm 1299.
(2) Quy cướ: một loại trai biển

(3) Mã yên : chưa rõ là món gì nhưng chắc là một loại hải sản vì
ĐVSKTT ghi rõ đây là một bữa tiệc gồm các món hải sản. ở vùng biển
Quảng Ninh hiện nay còn có con “đề đề” giống hình cái yên ngựa.
(4) Chỉ Trần Nhân Tông
(5) Hai chữ “quy cước” và “mã yên” có dụng ý chơi chữ, vì vậy người
dịch đã thoe mặt chữ mà dịch là “chân rùa” và “yên ngựa” để lột được
phần nào dụng ý chơi chữ đó.

即墨行都
誰道行都所不關
回鄉望拜祖初安
四民樂業他無對
五路齊來願莫還
青紫臨朝車馬會
燭燈終夜笑談歡
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未知可保山河固
捍患防微慮百般

Phiên âm :

tức mặc hành đô
Thuỳ đạo Hành đô sở bất quan
Hồi hương vọng bái tổ sơ an
Tứ dân lạc nghiệp, tha vô đối
Ngũ lộ tề lai, nguyện mạc hoàn
Thanh tử lâm triều xa mã hội
Chúc đăng chung dạ tiếu đàm hoan
Vị tri khả bảo sơn hà cố
Hãn hoạn phòng vi lự bách ban.

Dịch nghĩa :

Hành đô Tức Mặc (*)

Ai bảo rằng trong tâm ta không vương vấn gì tới Hành đô
Tức Mặc (1)

Mỗi khi hồi hương đều lễ bái tổ tiên, nơi xưa kia quyết chí
định cư.

Bốn dân vui vẻ làm ăn, nơi nào so được’
Năm ngả tụ lại, tình nguyện chẳng dời chân bước (2)

Kẻ khoác bào xanh, bào đỏ lại chầu, ngựa xe chen chúc
Nến đèn suốt đêm, cười nói rộn rã
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Chẳng hay có thể giữ nổi non sông bền vững;
Ngăn trừ tai hoạ, lo lắng từ xa trăm cách (3)

Dịch thơ :
Ai bảo Hành đô chẳng vướng lòng
Hồi hương bái tổ chớ rằng không
Người về năm ngả, dời sao nỡ
Vui nghiệp tứ dân, đâu sánh cùng.
Xanh đỏ tới chầu xe ngựa tụ
Nến đèn suốt sáng nói cười đông.
Khó hay có giữ non sông vững,
Ngăn hoạ nhiều phương đã trước phòng !

Dương Văn Vượng dịch

______________________________
(*) Bài của Trần Đạo Tái : người Tức Mặc, phủ Thiên Trường, con của

Thượng tướng Trần Quang Khải. 14 tuổi đỗ Bảng nhãn dưới triều Trần

Thánh Tông, tước Văn Túc vương. Ông có tập thơ Thiên Trường cảnh

vịnh 60 bài. Con ông là Trần Văn Bích làm quan đến chức Thái bảo.
(1) Hành đô : chỉ nơi các vua ở Thăng Long về cư trú chầu hầu Thượng hoàng.
(2) Dưới thời Lý vùng đất Dương Xá đã đông người tụ hội, nhưng đến

thời Trần thì dân cư mới đông đúc, mậu dịch phồn thịnh.
(3) Niên hiệu Thiên ứng 17 đến Nguyên Phong thứ 2, vua sai tìm người

giỏi phong thuỷ đi trấn yểm 36 nơi trong nước, phòng sinh kẻ phản

loạn. Thực ra tuần vận đã suy, thuỷ chung lẫn lộn, thì mong mỏi được

điều gì ?
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Trần Quang Triều (1287-1325)

題嘉林寺

心灰蝸角夢
步履到禪堂
春晚花容溥
林幽蟬縜韻
雨收天一碧
池净凈月分
客去僧無語
松花滿地香

Phiên âm:
Đề Gia Lâm tự
Tâm khôi oa giác mộng
Bộ lý đáo thiền đường
Xuân vãn hoa dung bạc
Lâm u thiền vận trường
Vũ thu thiên nhất bích
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Tri tịnh nguyệt phân lương
Khách khứ tàng vô ngữ
Tùng hoa mãu địa hương

Dịch nghĩa:

Đề chùa Gia Lâm

Lòng nguội lạnh với giấc mơ sừng con sên
Dạo bước đến cửa thiền
Xuân muộn dáng hoa mỏng manh
Rừng sâu tiếng ve ngân dài
Mưa tạnh, trời xanh biếc một màu
Ao trong, trăng mát dịu toả xuống
Khách ra về sư chẳng nói
Mặt đất thơm ngát mùi hoa thông

Dịch thơ:
Nguội ngắt lòng danh lợi
Am thiền rảo gót qua
Xuân chầy hoa mỏng mảnh
Rừng thẳm ve ngân nga
Mưa tạnh da trời biếc
Ao trong ánh trăng ngà
Khách về sư biếng nói
Thông rụng nức mùi hoa

Huệ Chi – Hoàng Lê –dịch
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Chú thích:
Chùa Gia Lâm ở thôn Gia Lẫm xã Lệ Chi ngoại thành Hà Nội

長安懷古
河岳終存故國非
数行陵佰背斜暉
舊時王氣埋秋草
暮雨箫箫野蝶飛

Phiên âm:
Trường An hoài cổ

Hà nhạc chung tồn cố quốc phi
Sổ hàng lăng bách bối tà huy
Cựu thời vương khí mai thu thảo
Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi

Dịch nghĩa:
Trường An hoài cổ

Sông núi rốt cục vẫn còn mà nước cũ đã đổi khác
Mấy hàng bách trồng trên gò  phơi lưng dưới nắng

chiều
Khi đế vường triều xưa chôn vùi dưới cỏ mùa thu
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Mưa chiều hắt hưu bướm vội bay

Dịch thơ:
Núi sông còn đó nước xưa đâu
Nắng xế gò cao bách giãi dầu
Vương khí một thời chôn dưới cỏ
Bướm đồng chao cánh dưới mưa mau

Huệ Chi – dịch

Phạm sư Mạnh (TK14)

天長記事

永何水繞 九重殿
宝口風交百 丈船
两岸 新霜金橘 國
满城細 雨土蝦天

Phiên âm:
Thiên Trường ký sự

Vĩnh hà (1) thuỷ nhiễu cửu trùng điện
Bảo khẩu phong giao bách trượng thuyền
Lưỡng ngạn tân sương kim quất quốc
Mãn  thành tế vũ thổ hà thiên

Dịch nghĩa:
Ghi ở Thiên Trường

Sông Vĩnh Giang chảy quanh cung điện nhà vua
Trên cửa Bảo gói thổi theo đoàn thuyền trăm dặm
Màn sương đầu mùa buông trên những vừơn quất trải dọc
hai bên bờ sông
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Khắp thành mưa nhẹ đầu mùa rươi

Dịch thơ:
Sông Vĩnh bao quanh điện Cửu trùng
Đoàn thuyền thuận gió lướt thong dong
Đôi bờ sương phủ vườn kim quất
Lắc rắc “mưa rươi” rải khắp vùng

Vũ Minh Am –dịch

----------------
Chú thích: (1) Vĩnh hà là dòng sông Vĩnh Giang

Đào Sư Tích (1350 – 1396)
Trạng nguyên khoa Long Khánh 2(1374) đời Trần Duệ
Tông. Quê làng Cổ Lễ, huyện Tây Chân (nay thuộc thị trấn
Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định)

秋夜到北門市

雲淡風轻月未圓
窗边帳裡不能眠
失時難挽東方日
遣興携童北市遷
酒落與人談盗劫
税差闻客叫冤愆
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四更初點猪声怨
返步轔轔路上連

Phiên âm: Thu dạ đáo Bắc môn thị
Vân đạm phong khinh nguyệt vị viên
Song biên trướng lý bất năng miên
Thất thì nan vãn Đông phương nhật
Khiển hứng huề đồng Bắc thị thiên
Tửu lạc dữ nhân đàm đạo kiếp
Thuế sai văn khách khiếu oan khiên
Tứ canh sơ điểm trư thanh oán
Phản bộ lân lân lộ thượng liên.

Dịch nghĩa: Đêm thu tìm tới chợ cửa Bắc
Mây thưa gió nhẹ, bóng nguyệt trên trời chưa tròn.
Trong màn, bên cửa sổ, nằm không ngủ được.
Nghĩ rằng do lỗi thời nên khó kéo lại được mặt trời
Đông, để đỡ cảnh buồn, mới dắt đồng ra tới xem chợ
Bắc(1).
Uống rưîu nhắm lạc, bàn chuyện cùng ngưêi về bọn
trộm cưíp. Lại nghe khách buôn kêu ca việc thuế sai
lắm điều oan ức.
Đầu canh tư nghe tiếng lợn kêu dữ dằn ai oán, bèn quay
về, trên ®ưêng gặp xe lăn bánh liên tiếp tới chợ.

Dịch thơ:
Mây thưa, gió nhẹ, nguyệt chưa tròn
Nằm ở bên sông vẫn chập chờn
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Khó kéo trời Đông do lỡ vận
Tìm chơi chợ Bắc đỡ khi buồn
Cùng người tửu lạc bàn quân cướp
Chuyện thuế oan hờn của khách buôn
Trống điểm canh tư heo ét ét
Trở về xe tải bánh lăn dồn.

(Dương Văn Vượng dịch)

.................................
(1) NC: Kinh kỳ có 4 chợ họp cả đêm ngày là chợ Bắc, Nam, Đông,

Tây. Ngoài ra có nhiều chợ nhưng chỉ họp ban ngày.
Lời chú của Phạm Văn Nghị: Thơ của Lê ích Mộc xã Thanh Lãng,

huyện Thuỷ Đường, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương: Lý triều thiết tứ thị,
Nhật dạ tụ nhân lai, Phi thương hà hữu phú, Đế khuyết tự thiên bài (Thời
Lý đặt 4 chợ, Đêm ngày họp chẳng ngơi, Không buôn đâu có khá, Cung
vua định tự trời).

觀燈夜
家家門外掛花燈
白赤黃青上下装
炒餅眼看皆味美
包龡鼻臅有香昇
老童携手歡迎問
遠近街中笑語騰
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忽遇女人要入室
把茶敘别祝年增

Phiên âm: Quan đăng dạ
Gia gia môn ngoại quải hoa đăng
Bạch xích hoàng thanh thượng hạ trang
Sao bính nhãn khan giai vị mỹ
Bao xuy tị xúc hữu hương thăng
Lão đồng huề thủ hoan nghinh vấn
Viễn cận nhai trung tiếu ngữ đằng
Hốt ngộ nữ nhân yêu nhập thất
Bả trà tự biệt, chúc niên tăng.

Dịch nghĩa: Đêm xem đèn
Nhà nào ngoài cửa cũng treo đèn hoa, trắng đỏ vàng

xanh, trên dưới trang hoàng lộng lẫy(1).
Các hàng bánh nướng đẹp ngon, gói xôi thơm phức...

bày
bán(2).

Già trẻ dắt díu vui vẻ hỏi mua, gần ra xa đến đầy đường
nói cười rối rít.

Bỗng thấy cô gái tới kêu tôi vào nhà, bưng trà mời uống
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kể chuyện từ biệt trước đây, rồi chúc nhau tuổi cao
khoẻ mạnh.

Dịch thơ:
Nhà nào cũng có hoa đăng

Trắng vàng xanh đỏ dăng dăng hiên ngoài
Hương thơm xông mũi gói xôi

Lại còn bánh nướng mắt coi ngon lành
Trẻ già dắt díu xem quanh

Gần xa cười nói bộ hành lao xao
Bỗng cô gái tới dắt vào

Uống trà kể nỗi biệt nhau lâu ngày.
(Dương Văn Vượng dịch)

.............................
(1) NC: Lệ cũ vào ngày rằm tháng Giêng ở chốn hoàng đô. Lệ làm 3

ngày: ngày 14, 15 và 16. Trên các đèn có viết chữ mực đen: Tứ thông bát
đạt, đinh tài lưỡng vượng, nhất bản vạn lợi, tứ quý bình an, hoà khí sinh tài...
Chiều ngày 16 ai mua được đèn to nhất đẹp nhất mang về thì tổ chức lễ
mừng mời khách vào ngày 17, 18. Trong hội, phường đều đem lễ đến chúc
tụng ăn uống.

(2) Hà Nội tỉnh chí – Khiếu Năng Tĩnh: Bánh nướng gói, giấy dó in chữ
Phúc lộc an khang; Xôi nước dừa đậu vò mỡ lợn, gói lá chuối khô buộc chữ
thập hai gói một buộc, ngời mua đem về lễ thần Phật tiên tổ rồi biếu người
già cả trong nhà. Lệ này tương truyền từ thời Lý, nay dân phố vẫn bảo lưu.

秋夜渡龍江
李皇二路詔遷都
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此事當知以永圖
水步雄師鼙皷振
邇遐老少萬年呼
明空灵寺船留泊
劍嶺山边庫有基
常望英君天上助
南邦黎庶問何辜

Phiên âm: Thu dạ độ Long giang
Lý hoàng nhị lộ chiếu thiên đô
Thử sự đương tri dĩ vĩnh đồ
Thuỷ bộ hùng sư bề cổ chấn
Nhĩ hà lão thiếu vạn niên hô
Minh Không linh tự thuyền lưu bạc
Kiếm lĩnh sơn biên khố hữu cơ
Thường vọng anh quân thiên thượng trợ
Nam bang lê thứ vấn hà cô.

Dịch nghĩa: Đêm thu vượt sông long
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Vua Lý chia hai đường để dời đô(1). Việc làm này chỉ cốt
sao gìn giữ cơ nghiệp lâu dài.
Quân lính thuỷ bộ hùng tráng, tiếng trống vang lừng. Già
trẻ xa gần chúc câu vạn tuế.
Tại nơi chùa thiêng sư Minh Không, còn dấu đỗ thuyền và
bên núi Cắm Gươm thấy rõ nền kho đường bộ(2).
Vẫn mong rằng đức vua anh minh từ trên trời cao phù hộ.
Không biết dân đen cõi Nam có tội tình gì?

Dịch thơ: Hai đường Lý tổ thiên đô
Cốt sao gìn giữ cơ đồ dài lâu

Trống khua thuỷ bộ tiến mau
Gần xa già trẻ cúi đầu tung hô

Minh Không bến đỗ thuyền xưa
Núi Gươm còn đó, kho chờ nền đây

Cậy nhờ vua sáng trên mây
Dân Nam mắc tội đời này những chi?

(Dương Văn Vượng dịch)

..............................
NC: Sông Long: Sông ở phía bắc kinh đô Hoa Lư.
(1) Hai ®ưêng: §ưêng thuỷ và ®ưêng bé.
(2) Chùa thiêng thê sư Minh Không: Tức chùa Yên Vệ, xã Khánh Phó,

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Núi Cắm Gơm (Kiếm Lĩnh): Nơi có
mét khu đất cao, làm kho tạm tập kết các vật dụng để chuyển theo ®ưêng
bộ ra Thăng Long.

Trần Nguyên Đán (1320-1390)
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Quê hương Tức Mặc nay thuộc phường Lộc Vương
thành phố Nam Định

梅村提刑以城南對菊之作見示乃次其韻
乾坤肅氣與良能
傲盡霜威與雪凌
客有賦詩清似玉
門無送酒寂如僧
山空水淺愁仍舊
竹瘦松蒼喜得朋
莫怪寒英開太晚
繁花無處箸名稱

Phiên âm:
Mai thôn đề hình dĩ “Thành Nam đối cúc”
chi tác kiến thị nãI thử kỳ vận

Càn khôn túc khí dữ lương năng
Ngạo tận sương uy dữ tuyết lăng
Khách hữu phú thi thanh tự ngọc
Môn vô tống tửutịch như tăng
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Sơn không thuỷ thiến sầu nhưng cựu
Trúc sấu tùng thương hỷ đắc bằng
Mạc quái hàn anh khai thái vãn
Phồn hoa vô xửtứ danh xưng

Dịch nghĩa:
Quan Đề hình thôn Mai(1)cho xem bài thơ “ Ngắm cúc
thành Nam” nhân hoạ theo vần

Hoa cúc là khí mạnh(2) và tài năng của trời đất
Coi thường cả uy của sương và sự lấn của tuyết
Khách có kẻ ngâm thơ trong tựa hạt ngọc
Cửa không người mời rượu lặng lẽ như nhà sư
Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ
Trúc gầy thông xanh, mừng được bạn bầu
Đừng trách cái tinh hoa của mùa lạnh nở quá muộn
Vì chốn phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này

Dịch thơ:
Bông hoa cô đúc khí đất trời
Khinh cả sương sa lẫn tuyết rơi
Tựa ngọc ngân vang thơ khách hoạ
Như chùa vắng lặng rượu ai mời
Núi trơ nước cạn tình như cũ
Thông cỗi trúc gầy bạn vẫn xưa
Vhừ khách đông về hoa nở muộn
Phồn hoa chốn ấy chẳng quen chơi

------------------

(1) Quan Đề hình thôn Mai chưa rõ là ai
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(2) túc khí là khí mạnh mẽ

春雨
小春山雨細霏微
出岫雲深岸岸飛
障日濛漫昏似曉
隨風蕭瑟密還稀
梅含玉粒傳天信
竹送琅簮池地機
睡起香壚殘幾炷
村翁未把一犁歸

Phiên âm: Xuân vũ
Tiểu xuân sơn vũ tế phi vi,

Xuất tụ vân thâm ngạn ngạn phi.

Chướng nhật mông man hôn (漫昏) tự hiểu

Tuỳ phong tiêu sắt mật hoàn hi.
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Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín

Trúc tống lang trâm trì địa cơ

Thuỵ khởi hương lư tàn kỷ chú

Thôn ông vị bả nhất lê quy

Dịch nghĩa:

Mưa xuân

Mưa tháng mười giăng giăng không ngớt

Mây vượt qua núi lớp lớp bay

Che khuất mặt trời mông lung lúc tối lúc sáng

Gió vù vù từng cơn khi mạnh khi yếu

Cây mai đã có nụ truỳên tin tức của trời

Cây trúc đã nhú măng tỏ cơ vi của đất

Ngủ dậy hương trong lò đã tàn mấy nén

Ông già hàng xóm vẫn chưa đi cày về

Dịch thơ:

Tháng mười mưa núi nhỏ lây rây,

Hang đá mây tuôn đám đám bay.

Bóng rợp âm u ngày tưởng tối,
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Gió đưa hưu hắt mỏng lại dày.

Cành mai ngậm ngọc tin trời báo,

Khóm trúc cài châm vận đất xoay.

Ngủ dậy hương lò tàn mấy lượt ,

Thôn ông vẫn chửa nghỉ đường cày

Lê Hiến Giản (1341 – 1390?)
Quê Thượng Lao nay thuộc Nam Thanh, Nam Trực, N. §

會祥
會祥豈有會祥耶
顯慶观耕事若何
改曰應豐從此嗇
年稱大慶世人嗟
利仁龍現誰能見
為義車行亦不訛
目見已明應速換
古今一軌質諸賢

Phiên âm :

hội tường
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Hội tường khởi hữu hội tường da ?
Hiển Khánh quan canh sự nhược hà

Cải viết ứng Phong tòng thử sắc
Niên xưng Đại Khánh thế nhân ta
Lợi nhân long hiện thuỳ năng kiến
Vị nghĩa xa hành diệc bất ngoa
Mục kiến dĩ minh ưng tốc cải
Cổ kim nhất quỹ chất chư hiền.

Dịch nghĩa : Tụ hội điềm lành (1)

Nêu chữ tụ hội điềm lành (hội tường) há có điềm lành tụ
hội.

Tại Hiển Khánh xem cày ruộng sự thể ra sao

Đổi ra ứng Phong (ứng mệnh trời, dân được mùa) từ ấy
kém dần

Niên hiệu Đại Khánh người đời thường than thở (2)ở Lợi
Nhân rồng hiện ra, có ai thấy được

Tại Vị Nghĩa gác xe đi, việc cũng không ngoa (3)

Trước mắt thấy rồi, sao không mau sửa đổi
Xưa nay một lối, có chi phải chất vấn đến ông hiền.
Dịch thơ :
Hội tường có thật hội tường
Xem cày Hiển Khánh rõ ràng thuỷ chung

Suy từ việc đổi ứng Phong
Kỷ nguyên Đại Khánh đời từng kêu ca
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Lợi Nhân rồng hiện thật µ
Vị Nghĩa xe trượt, không ngoa điều gì
Thấy rồi thì cải cách đi
Xưa nay một lối, hỏi chi ông hiền ?

Dương Văn Vượng dịch

(1) Bài của Lê Hiến Giản đỗ Bảng nhãn năm Long Khánh thứ 2
(1374), thời Trần Duệ Tông. Bị Hồ Quý Ly mu hại. Tác phẩm có
Giang hà vãn vận ký (72 bài).

(2) Niên hiệu Hội tường Đại Khánh năm thứ 8 (1117), vua Lý Nhân
Tông đến ứng Phong xem việc cày ruộng, nhưng trong năm này
dân lại bị chết đói rất nhiều.

(3) Năm Duệ Vũ 6 (1125) vua Lý Nhân Tông đến đất Vị Nghĩa (nay
thuộc huyện Thiên Bản) thì xe bị trật bánh, vua bị ngã ra ngoài.
Về triều vua sai ngời đi tuyên triệu hiền nhân chất vấn, nhng họ
đều nói có sự đổi thay khó tránh.

Nguyễn Phi Khanh (1356-1429)

天長舟中
其一

肇慶東南詠浦西
扁舟傍柳過前溪
春風不解禁愁思
却放鵑聲隔岸啼

其二
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一篷煙雨泛晴春
紫閣鶯花夢裡身
湖海四年多疾病
扁舟愁殺未歸人

Phiên âm:
Thiên Trường chu trung

Nhất kỳ:
Triệu Khánh đông nam vịnh phố tê (tây)
Biển chu bạng liễuquá tiền khê
Xuân phong bất giảicam sầu tứ
Khước phóng quyên thanh cách ngạn đề

Nhị kỳ:
Nhất bồng yên vũ phiếm tình xuân
Tử cúc oanh hoa mộng lý thân
Hồ hải tứ niên đa tật bệnh
Biển chu sầu sát vị  quy nhân

Dịch nghĩa:
Trong thuyền ở Thiên Trường

Bài 1
Phía đông nam là Triệu Khánh, phía tây là bến Vịnh
Chiếc thuyền con sát bên rặng liễu lướt qua dòng khe phía
trước
Gió xuân chẳng gỡ được mối sầu âm ỉ
Lai buông tiếng quyên kêu ở bên kia bờ

Bài 2
Một mái thuyền khói mưa lênh đênh dưới nắng xuân
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Trong giấc mộng tấm thân vẫn ở gác tía oanh hoa
Hồ hảI bốn năm nay nhiều bệnh tật
Trong chiếc thuyền con,buồn chết được cho kẻ chưa về

Dịch thơ:
I

Triệu Khánh đông nam tây bến Vịnh
Thuyền con men liễu lứơt khe đi
Gió xuân chẳng gỡ sầu âm ỉ
Lại thả quyên gào cách phía kia

II
Mái thuyền mưa khói thãuan quang
Gác tía oanh hoa mộng vấn vương
Hồ hảI bốn năm nhièu bệnh tật
Thuyền con sầu ám kẻ tha hương

Đào Phương Bình -dịch

----------
Triệu Khánh và bén Vịnh chưa rõ cụ thể ở đâu

天長試後有感

萬里來觀國上賓
科場誤作彀中人
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東風御苑花容動
細雨乾坤柳色新
雙鯉闊傳江上信
扁舟囚繫客中身
今朝最是愁腸處
一别庭闈勝半春

Phiên âm:
Thiên Trường thí hậu hữu thành

Vạn lý lai quan quốc thượng tân
Khoa trường ngộ tác cấu trung nhân
Đông phong ngự uyểnhoa rung động
Tố vũ càn khôn liễu sắc tân
Song lý khoát truyềngiang thượng tín
Biển chu tù hệ khách trung thân
Kim triều tối thị sầu tràng xứ
Nhất biệt đình vi thắng bán xuân

Dịch nghĩa:

Cảm xúc sau khi thi ở Thiên Trường

Từ muôn dặm đến xem những thượng khách của nước nhà
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Đã lỡ là người ở “trong tầm bắn”của khoa trường
Gió xuân trong vườn ngự, dáng hoa lay động
Mưa nhỏ khắp bầu trời, xanh non nhành liễu
Đôi cá chép thảnh thơI truyền tin tức trên sông
Chiếc thuyền nhỏ còn giam hãm tấm thân nơi đất khách
Sáng nay chính là lúc đau lòng nhất
Từ khi xa cách đình vi đã nửa xuân rồi

Dịch thơ:

Làm khách vương triều vượt dặm khơi
Trong vòng khoa bảng vướng mà chơi
Gió xuân vườn ngự hoa lay động
Mưa bụi phương trời liễu tốt tươi
Đôi chép trên sông đưa mảnh thiếp
Chiếc thuyền đất khách buộc thân người
Hôm nay chính lúc đau lòng nhất
Xa cách song thân nửa xuân rồi

Trần Thiên Dư (TK.13)
Quê  Thuỵ Thỏ nay là Ngọc Thỏ xã Tân Thịnh, Nam Trực
Nam Định
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天幕江 友
卄五年前别故人
船行正遇又春分
幕江避乱當青歲
市渡尋居已老旬
四口如今三十口
一家生出八家鄰
後來若問回膠水
作屋無遷擇墓墳

‘

Phiên âm :

thiên mạc giang dữ hữu
Chấp ngũ niên tiền biệt cố nhân
Thuyền hành chính ngộ hựu xuân phân
Mạc giang tị loạn đương thanh tuế
Thị độ tầm cư dĩ lão tuần
Tứ khẩu như kim tam thập khẩu
Nhất gia sinh xuất bát gia lân
Hậu lai nhược vấn hồi Giao Thủy
Tác ốc vi thiên trạch mộ phần.
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Dịch nghĩa : Gặp bạn ở sông Thiên Mạc *

Hai mơi nhăm năm trước từ giã cố nhân
Nay trên thuyền gặp lại, lại đang tiết xuân phân.
Sông Thiên Mạc tránh loạn, đang thanh niên
Rồi Thị Độ tìm nơi cư trú đã tới lão tuần (1)

Bấy giờ bốn miệng, nay thành ba mươi miệng;
Một nhà trở nên xóm tám nhà.
Sau này nếu tìm nhau thì về Giao Thủy,
Vì tới đó dựng nhà ở không dời chuyển nữa, để chọn

chỗ đặt âm phần.
Dịch thơ : Hai nhăm năm trước biệt ngời

Trên thuyền nay gặp, lại thời xuân phân
Mạc giang tránh loạn đang xuân
Gặp nhau Thị Độ lão tuần tới luôn.
Bốn mồm thành ba mơi mồm
Một nhà thì đã nên thôn tám nhà
Sau này Giao Thuỷ định cư
Dương cơ, âm trạch lo xa không dời.

Dương Văn Vượng dịch

Trần Thiên Dư có tài văn võ, tụ chúng giúp vua Trần di cư vào
Trường Yên, được 5 năm. Thiên Dư trốn về lấy vợ đi buôn. Lúc
nhỏ từng làm bạn với Trần Nhật Duật. Mất năm niên hiệu Anh
Tông thọ 85 tuổi. Tác phẩm có Nhân vịnh thi bách th.

Thiên Mạc : hạ lưu sông Nhị (châu Màn Trò Đông An)

(1) Thị Độ: Hạ lưu sông Đáy. Nay là xã Yên Vệ Yên Khánh
Ninh Bình, nơi có chùa thờ sư Giác Không. Sư Giác Không là sư
phụ của sư Nguyễn Chí Thành.

Ông Thiên Dư (NC): Ông này vốn quê ở Tường Thuỵ nhiều đời
lang thang mặt nước chân mây, võ văn kiêm ưu. Ông từng nói
cùng con cháu vinh hoa là áng mây trôi, cuộc đời quán trọ, nếm
một chút xem sao chứ máu mê gì !
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西真婆列傳

家居婆列故因名
自李之前蔗野生
異母少時勞奉武
封王長發事將成
甲支留在杇為業
次出從戎死亦榮
今問福隆知始末
亦標陳姓不難更

Phiên âm :

tây chân bà liệt truyện

Gia cư Bà Liệt cố nhân danh
Tự Lý chi tiền giá giã sinh
Dị mẫu thiếu thời lao phụng vũ
Phong vương trưởng phát sự tương thành
Giáp chi lưu tại, ô vi nghiệp
Thứ xuất tòng nhung tử diệc vinh
Kim vấn Phúc Long tri thuỷ mạt
Diệc tiêu Trần tính bất nan canh.
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Dịch nghĩa :

Truyện Bà Liệt ở Tây Chân (*)

Vì nhà ở tại Bà Liệt nên mới đặt tên Bà Liệt
Từ thời Lý về trước là cánh đồng mía mọc hoang.
Do khác mẹ nên từ nhở đã chăm nghề võ,
lớn lên được phong tước Vương, trở nên thành đạt.
Chi cả ở lại theo nghề thợ nề, chi thứ có Bà Liệt theo

việc quân, chết mà vinh hiển.
Nay nếu về đất Phúc Long hỏi han ngọn ngành, thì họ

vẫn nói họ Trần không hề thay đổi (1)

Dịch thơ :
Quê nhà “ Bà Liệt” đặt tên luôn
Thời Lý thở xưa, ruộng mía vươn
Khác mẹ tuổi thơ chăm việc võ
Phong Vương lúc lớn sự vô thường
Giáp chi ở lại chăm nghề vữa
Con thứ đầu quân ngã chiến trường
Hỏi chuyện Phúc Long đầu cuối rõ
Họ Trần đều nói, gốc kiên cường

Dương Văn Vượng dịch
-----------------------

* Bà Liệt : Nay là Võ Lao huyện Nam Chân, nơi có nghề thợ nề
nổi tiếng. Tên trước của Bà Liệt là làng Tử Giá (mía). Bài của Trần
Thiên D (xem trên)
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(1) Phúc Long : Nay là Phúc chỉ huyện Đại An, Nghĩa Hưng
nơi thờ Trần Nhật Duật, chỗ ông Nhật Duật lập ấp.

NC : Quan lại thanh liêm thì chẳng có ăn, đã chui vào trong
hom giỏ thì lui ra khó quá. Thà nghèo túng không ai biết tới,
nhưng ăn ngon ngủ yên, thôi chịu thiệt về nỗi bất bằng của thuế
sự vậy !

Nguyễn ức (1767-1823)
Quê Tiên Điền Hà Tĩnh

泊舟應豐亭偶題
繫 江亭覓勝遊
前朝行殿已荒丘
鶯花不識興亡事
撩亂春光未肯休

Phiên âm :
Bạc chu ứng phong đình ngẫu đề

Hệ lãm giang đình mịch thắng du,

Tiền triều hành điện dĩ hoang khưu.

Oanh hoa bất thức hưng vong sự,

Liêu loạn xuân quang vị khẳng hưu !

Dịch nghĩa :
Đậu thuyền bên đình ứng Phong, ngẫu hứng đề thơ

Buộc thuyền cạnh đình bên sông tìm chơi thắng cảnh,

Hành cung triều trước, đã thành gò hoang.

Mùa xuân chẳng biết việc hưng phế,

Làm rối nắng xuân mãi chưa thôi !
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Dịch thơ :

Thuyền buộc ven sông, tìm thắng cảnh,

Triều xưa hành điện mất đâu rồi.

Oanh hoa chẳng biết trò hưng phế,

Quấy rối ngày xuân mãi chửa thôi !

Trần Xuân Vinh (Thế kỷ 15)
Đệ nhị giáp Tiến sĩ. Quê làng Năng Lự, huyện Mỹ Lộc đỗ Tiến sí
năm Cảnh Thống 2(1499) (nay thuộc phường Năng Tĩnh, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định)

能盧城隍廟梨
古時陳瑩健溪回
後有梨家二子來
楊舍改爲能慮邑
南州建屋得舒懷
年餘四十人由記
事未千秋礼亦哀
鳥盡弓藏從古有
忠臣名將故縲災

70

Phiên âm: Năng Lự thành hoàng miếu
Cổ thì Trần Oánh Kiện Khê hồi
Hậu hữu Lê gia nhị tử lai
Dương Xá cải vi Năng Lự ấp
Nam châu kiến ốc đắc thư hoài
Niên dư tứ thập nhân do ký
Sự vị thiên thu lễ diệc ai
Điểu tận cung tàng tòng cổ hữu
Trung thần danh tướng cố luy tai.

Dịch nghĩa:
Miếu thành hoàng làng năng lự (1)

Trước đây có ông Trần Oánh ở Kiện Khê dời về,
Kế đến hai người họ Lê lại đến.
Bèn đổi tên Dương Xá ra Năng Lự,
Dựng nhà đất tại phương nam ở thấy có chút yên lòng.
Vì công việc đến bây giờ mới qua hơn bốn mơi năm,
Nên trong lúc lễ bái vẫn tỏ rõ sự bùi ngùi.
Chim hết rồi thì cung tất bỏ xã,
Há không rõ hay sao mà các vị trung thần danh tướng vẫn
sa vào cạm bẫy.

Dịch thơ:
Ban đầu Trần Oánh Kiện Khê

Tiếp sau hai vị họ Lê mở làng
Đổi Dương Xá thành ấp Năng

Yên lòng đôi chút phía Nam dựng nhà
Mới hơn bốn chục năm qua
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Nên trong lễ bái tỏ ra bùi ngùi
Hết chim, cung bỏ đi rồi

Trung thần, danh tướng mấy người hiểu đây?

(Trần Mỹ Giống dịch)

...............................
(1) Làng Năng Lự nay thuộc phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh
Nam Định.

Nguyễn Địch (Thế kỷ 15)
Đệ tam giáp Tiến sĩ. Quê làng Vụ Sài, huyện Đại An (nay thuộc ý
Lộc, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định)

晚拜樂園祠
少時聖將所居鄉
壯大來京古說章
禦北功勳千載敬
扶南仁義萬年芳
猶存劫嶺生祠處
不改湯州祖考堂
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初往聞知留數語
筆題聊 一心香

Phiên âm :
Vãn bái lạc viên từ

Thiếu thời thánh tướng sở cư hương
Tráng đại lai kinh cổ thuyết chương
Ngự Bắc công huân thiên tải kính
Phù Nam nhân nghĩa vạn niên phương
Do tồn Kiếp lĩnh sinh từ xứ
Bất cải Thang châu tổ khảo đường
Sơ vãng văn tri lưu xổ ngữ
Bút đề liêu thụ nhất tâm hương.

Dịch nghĩa:
Buổi chiều đến chiêm bái đền lạc viên (1)

Vị thánh thờ trong đền, buổi niên thiếu từng trú ngụ ở
nơi đây; Lớn lên tới đất kinh sư tham chính, người xưa đã
nêu tường tận.

Chống quân xâm lược phương Bắc, ngàn năm sau nhiều
người còn ca ngợi ; Dùng nhân nghĩa xây dựng bờ cõi nước
Nam, tiếng thơm muôn thuở.

Tại núi Vạn Kiếp vẫn còn sinh từ ; Và đây là nơi thân
phụ, thân mẫu ở (2)

Mới tới biết chuyện, xin viết mấy dòng ; Cùng cắm mấy
nén tâm hương để bày tỏ nỗi lòng.
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Dịch thơ: Thiếu thời thánh tướng ngụ nơi này
Lớn đến kinh sư chẳng ở đây
Chống Bắc công lao người trọng mãi
Giúp Nam nhân nghĩa tiếng thơm đầy
Sinh từ núi Kiếp còn như cũ
Tổ miếu châu Thang (3) chẳng đổi thay
Mới đến bút nêu đôi chữ để
Nén hương xin dãi chút niềm đây.

(Dương Văn Vượng dịch)

..........................

(1) Đền Lạc Viên: tức đền Bảo Lộc thờ Hưng Đạo Vương hiện
nay ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Chính đền này
thờ thân phụ, thân mẫu Hưng Đạo Vương.

(2) Chuyện về Trần Liễu thất thế được Trần Cảnh xá tội, an trí
dưỡng lão. Tương truyền có mộ phía sau đền (Theo lời chú của
Tổng đốc Nam Định Nguyễn Trọng Hợp thời Tự Đức, trong bài
“Dữ hữu nhân Điền công bái Lạc viên miếu” chép ở sách Chư gia
kỷ vịnh tập, Phạm Nghĩa Trai biên tập).

(3) Châu Thang: ở đây chỉ đất Bảo Lộc nơi vợ chồng ông Trần
Liễu ở.

Vũ vĩnh trinh (Thế kỷ 15)
Đệ nhất giáp Tiến sĩ. Quê xã An Cự, huyện Thiên Bản (nay thuộc xã
Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

浮花江氏
浮花江氏是何人
討賊神謀不顧身
抗北火攻男亦愧
宜存廟宇祀千春

Phiên âm: Phù Hoa Giang thị
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Phù Hoa Giang thị thị hà nhân
Thảo tặc thần mu bất cố thân
Kháng Bắc hoả công nam diệc quý
Nghi tồn miếu vũ tự thiên xuân.

Dịch nghĩa: Họ Giang ở đất phù hoa
Họ Giang ở đất Phù Hoa là ai vậy
Dám liều thân bày đặt mẹo hay đánh giặc
Dùng hoả công chống giặc phương Bắc, là trai cũng phải

hổ thẹn
Việc xây dựng đền miếu thờ tự lâu dài là việc rất nên làm.

Dịch thơ: Phù Hoa Giang thị là ai
Liều thân báo quốc để trai thẹn thùng

Trừ Minh bày kế hoả công
Miếu đền thờ tự nói cùng kẻ sau.

(Dương Văn Vượng dịch)
......................

(1) Giang Thị Thuyết, người xã Phù Hoa, huyện Mỹ Lộc (nay thuộc xã
Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), đã mở tiệc chiêu
đãi quân Minh, rồi dùng kế hoả công thiêu cháy hơn bốn chục tên.
Vua Lê Thái Tổ cho xây miếu thờ ở làng để ghi nhớ công lao của
bà.

登安阜山

海風吹我上層巒
南國乾坤入望寬
府視九州如一塊
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迥乘二氣逼高寒
役奚自昔慚靈運
攜妓當年笑謝安
凡骨飄然將羽化
幾時笙鶴下仙壇

Phiên âm:
đăng yên phụ sơn

Hải phong xuy ngã thượng tằng loan
Nam quốc kiền khôn nhập vọng khoan
Phủ thị cửu châu như nhất khối
Quýnh thừa nhị khí bức cao hàn
Dịch hề tự tích tâm Linh  vận
Huề kỹ đương niên tiếu Tạ An
Phàm cốt phiêu nhiên tương vũ hoá
Kỷ thì sinh hạc hạ tiên đàn

Dịch nghĩa:
Lên núi Yên Phụ

Làn gió bể đưa ta lên ngọn cao nhất ở trên núi
Phóng tầm mắt trông xa thấy giời đất nước Nam bao la
Ngó xuống chín châu hình như dải đất liền một khối
Cưỡi trên hai khí gần với khoảng trời lạnh từng cao
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Có hề đồng theo chân hổ thẹn với Linh Vân ngày trước
Mang cô đầu lên núi nực cười cho Tạ An thuở xưa
Tấm thân trần thế bỗng nhẹ nhàng muốn hoá cánh mà

bay
Bao giờ tiếng sinh bóng hạc xuống từ cõi tiên.

Dịch thơ:

Bể đông gió thổi ta lên ngàn
Bờ cõi trời Nam bát ngát trông
Liéc xuống chín châu liền một khối
Cưỡi trên hai khí sát cao hàn
Sai huề (đồng) thuở trước thua Linh Vận
Dại gái năm xưa mỉa Tạ An
Phàm cõi bỗng dưng toan hoá cánh
Bao giờ sinh hạc hạ tiên đàn

Đặng Phi Hiển (1603-1678)

劍湖望夜
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不知湖有自何時
水步分明一鏡臺
水畫雲飛星拱月
步圍樹碧肆連排
舟中飲酒佳人論
望夜吟詩兔入兑
宦海波濤思故貫
白頭露濕返書齋

Phiên âm:
Kiếm hồ(1) vọng dạ

Bất tri hồ hữu tự hà thời
Thuỷ bộ phân minh nhất kính đài
Thuỷ họa vân phi tinh củng nguyệt
Bộ vi thụ bích tứ liên bài
Chu trung ẩm tửu giai nhân luận
Vọng dạ ngâm thi thỏ nhập đoài
Hoạn hải ba đào(2) tư cố quán
Bạch đầu lộ thấp phản th trai
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Dịch nghĩa:

Đêm rằm trên hồ Hoàn Kiếm

Không biết hồ này có từ bao giờ
Trên bờ, dưới nước phân rõ tựa như tấm gương sáng
Nước vẽ mây bay, sao chầu về phía mặt trăng
Cây cối vây quanh bờ, hàng quán kéo dài
Trên thuyền cất chén rượu bàn chuyện giai nhân
Đêm rằm ngâm thơ, bỗng đâu trăng đã ngả phía tây
Bước đường làm quan sóng gió, luân nhớ quê nhà
Khi mái đầu bạc đẫm sương đêm mới về chốn thư

phòng

Dịch thơ:
Ai hay hồ có tự bao giờ
Một mảnh gương trong bóng lặng tờ
Nước vẽ mây trôi sao dõi nguyệt
Hàng cây xanh biếc phố quanh  bờ
Trên thuyền nâng chén giai nhân chuỵên
Trăng xế vần thơ khó hững hờ
Hoạn lộ bao năm nhà vẫn nhớ
Thư phòng sương đẫm mái đầu phơ

Hoàng Dương Chương - dịch

--------------
(1) Hồ Hoàn Kiếm trước gọi là hồ Lục thuỷ. Theo truỳen
thuyết vua Lê Lợi đã trả gươm cho rùa thần ở hồ này
(2) Thời Lê Mát chúa Trịnh lấn át vua Lê, quan lại nhiễu
nhương, xã hội sóng gió ba đào
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國子監

昇龍南边有文庙
李聖先開使教兒
六歲改修稱國監
黎时進士碑初立
後世皆遵記以期
建學育材從此始
宣王功德萬年垂 .

Phiên âm:

Quốc Tử Giám

Thăng Long nam biên hữu Văn miếu
Lý Thánh tiên khai sử giáo nhi
Lục tuế cải tu xưng Quốc Giám
Chư quan khiển tử vọng thành chi
Lê thì tiến sĩ bi sơ lập
Hậu thế giai tuân ký dĩ kỳ
Kiến học dục tài tòng thử thuỷ
Tuyên vương công đức vạn niên thuỳ.
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Dịch nghĩa:

Quốc Tử Giám*

Phía nam Thăng Long có một toà Văn miếu
Vua Lý Thánh Tông mở ra việc dạy dỗ lớp trẻ
Sáu năm sau đổi thành Quốc Tử Giám
Các quan triều đều muốn đa con đến để học
Đến thời Lê thì dựng bia Tiến sĩ
Các đời sau tuân theo dựng bia mỗi kỳ thi
Xây nền học vấn, luyện nhân tài bắt đầu từ đó
Công đức của nhà vua còn ghi mãi ngàn năm

Dịch thơ:
Nam đất Long thành có miếu Văn
Thánh Tông khai sáng nghiệp trường quy
Sáu năm sau đổi thành trường Giám
Nờm nợp con quan đến mỗi kỳ
Bia đá ông nghè Lê Thánh tạc
Nối dài tên tuổi những khoa thi
Xây nền học vấn ngàn năm ấy
Công đức Tuyên vương vẫn mãi ghi

Hoàng Dương Chương -dịch

----------------------
* Canh Tuất (1070) Lý Thánh Tông dựng Văn miếu ở nam

thành Thăng Long, sáu năm sau 1076 Lý Nhân Tông đổi
thành Quốc Tử Giám.

Lê Thánh Tông định lệ khắc bia tiến sĩ ở Văn miếu từ năm
1484 . Nay Văn miéu Hà Nội còn 82 bia tiến sĩ
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VŨ DUY THIỆN (TK15)
Hoàng giáp. Quê xã An Cự, huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Đại An,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). §â tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478)

到第四闍
相傳自古有軍營
天屬爲名半萬兵
四隊時常留不改
平分水陸幾番靈
生防莫敢離屯住
死戰誰收置石銘
瓦礫人言陳代事
孤魂並立望無更

Phiên âm: ĐÁO ĐỆ TỨ ĐÔ
Tương truyền tự cổ hữu quân doanh
Thiên thuộc vi danh bán vạn binh
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Tứ đội thời thường lưu bất cải
Bình phân thuỷ lục kỷ phiên linh
Sinh phòng mạc cảm ly đồn trú
Tử chiến thuỳ thu trí thạch minh
Ngoã lịch nhân ngôn Trần đại sự
Cô hồn tịnh lập vọng vô canh.

Dịch nghĩa:
Đến Đệ Tứ đô (1)

Tương truyền nơi đây thuở trước có quân doanh, với
tên Thiên Thuộc ước nửa vạn người (2).

Đội 4 thời thường trú ngụ không biến cải, chia làm
thuỷ lục từng bao lần lập công hiển hách.

Khi sống dám nói rằng dời bỏ nơi đồn trú, qua cuộc
chiến tranh chết đi ai vì thu nhặt xác tàn.

Phế tích gạch ngói đây phương dân nói là việc cũ
thời Trần, các nơi đền miếu dựng thờ cô hồn mong rằng
chớ hề thay đổi.

Dịch thơ:

Tương truyền thuở trước có quân doanh
Thiên Thuộc là tên nửa vạn binh
Đội bốn thời thường luôn trấn giữ
Chia đôi thuỷ lục cậy yên lành
Người còn nào dám quên phòng thủ
Xương vãi ai thu việc chiến tranh
Phế tích thời Trần dân vẫn nói
Cô hồn các miếu nhớ đinh ninh.
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......................
Chú thích: (1) Đệ Tứ Đô: Cửa Đệ Tứ, tên cũ của chùa Đệ Tứ hiện nay.

(2) NC: Bốn đạo quân Thiên Thuộc có ước 5.000, Đệ Tứ thường có
2.000 thì 1.000 là thuỷ chiến. Vào thời chống Nguyên, rồi đến chống Minh vẫn
còn được biên chế đầy đủ nhưng thường lúc đã tận diệt. Nay là 4 ngôi chùa ở Đệ
Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ.

鍊武塲

東關城外武場區
日日将兵講武書
進退以防臨变陣
實虚惟望至無如
有營似戰疑爲敗
聚眾衰时不輔予
張將未明他處到
何能受苦與方酋

Phiên âm:
84

Luyện võ trường
Đông Quan thành ngoại võ trường khu
Nhật nhật tướng binh giảng vũ thư
Tiến thoái dĩ phòng lâm biển trận
Thực hư duy vọng chí vô như
Hữu dinh tự chiến nghi vi bại
Tụ chúng suy thì bất phụ dư
Trương(1) tướng vị minh tha xứ đáo
Hà năng thụ khổ dữ phương tù ?

Chó thÝch ----------
Tướng Trương là Trương Phụ Tổng binh nhà Minh đưa quuan sang
đánh chiếm đất Việt

Dịch nghĩa:

Trường luyện võ
Ngoại thành Đông Quan có trường luyện võ
Hàng ngày tướng, binh ra để giảng binh thư
Lúc tiến, lúc lui phòng khi biến trận
Hoặc thực, hoặc hư đối phó tình huống không định sẵn
Đóng trại, bày trận rồi mà thành thất bại
Hội người lại, giả định không có hậu phương giúp
Nhưng tướng Trương chưa rõ mình là người xứ khác
Thì chịu khổ sao bằng người (tướng thường) sở tại

Dịch thơ:
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Ngoài Đông Quan có võ trường
Xuất quân giảng dậy ngày thường cho quen
Tiến lui phòng trận biến thiên
Thực hư chiến trận liền chưa hay
Gặp bao tình huống rất gay
Tụ quân đối lại, khó thay hậu cần
Tướng Trương xứ khác tới đây
Sánh sao ngươi ở đất này ngàn xưa

Dương Văn Vượng - dịch

VŨ TRIỆT VÕ (1460 - ? )
Hoàng giáp Vũ Triệt Võ . Quê xã Đào Lạng, huyện Đại An
(nay thuộc xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định).

過孤魂寺
萬里風塵不顧身
孤魂四邑感君恩
招來未必真名字
付在方官歲两分

Phiên âm: QUÁ CÔ HỒN TỰ
Vạn lý phong trần bất cố thân
Cô hồn tứ ấp cảm quân ân
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Chiêu lai vị tất chân danh tự
Phó tại phương quan tuế lưỡng phân.

Dịch nghĩa: TỚI CHÙA CÔ HỒN
Muôn dặm xông pha gió bụi, đâu dám coi mình là

trọng.
Dựng bốn ngôi chùa ở bốn ấp đều gọi là Cô Hồn.
Thuở ấy chiêu về biết có đúng được họ tên,
Giao cho quan sở tại thường năm hai lần lễ bái vào tiết
xuân phân, thu phân.

Dịch thơ:
Liều mình muôn dặm phong trần
Ơn vua, chùa cúng cô hồn tứ lân

Chiêu về chưa thực họ tên
Phó cho bản hạt nhị phân tế cầu.

Trần Kỳ (TK15)
Hoàng giáp. Quê xã An Thái, huyện Thiên Bản (nay thuộc
xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

大聖觀寺
譜存光啟祀三清
立觀閒時見有寧
天屬幾番臨難死
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地餘長壘聚民生
當間輝净來修處
又得梨公次室情
老少飽温傳故事
春秋思德拜遺形

Phiên âm: Đại Thánh quán tự
Phả tồn Quang Khải tự Tam Thanh
Lập quán nhàn thời kiến hữu ninh
Thiên Thuộc kỷ phiên lâm nạn tử
Địa dư trường luỹ tụ dân sinh
Đương gian Huy Tịnh lai tu xứ
Hựu đắc Lê công thứ thất tình
Lão thiếu bão ôn truyền cố sự
Xuân thu tư đức bái di hình.

Dịch nghĩa: Chùa Đại Thánh quán (1)

Tự phả ghi rằng ông Quang Khải sùng thượng
Tam Thanh, nên dựng quán để khi nhàn cầu đảo thấy
được sự yên lành.
Tại đây quân Thiên Thuộc từng nhiều phen tử nạn.
Luỹ đất hằn lên kéo dài kia là chỗ nhà dân cư trú.
Thời ấy có cung phi Huy Tịnh tới tu tỉnh nghỉ ngơi.
Rồi lại được Lê Tần vì tình của thứ thất mà góp
công.
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Già trẻ ngày nay đội ơn được sự ấm no,
Mỗi khi tới tiết xuân thu đều tụ lại lễ lạy tạ trước
tượng thờ.

Dịch thơ:
Phả rằng Quang Khải phụng Tam Thanh
Dựng quán khi nhàn tỏ tâm thành
Thiên Thuộc bao phen vì nước chết
Luỹ dài còn đó xóm dân sinh
Đương thời Huy Tịnh về tu tỉnh
Vợ thứ Lê công góp chút tình
Già trẻ ấm no ôn chuyện cũ
Xuân thu nhớ đức vọng thần linh.

.......................
(1) Chùa thuộc thôn Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

hiện nay, thờ Trần Quang Khải và thờ Phật.
NC: Ông Chiêu Minh đại vương này rất thông về đạo thần tiên, con

cháu ông kế chí có nhiều tác phẩm như: Bất tín vu thuyết, Nam nhân Nam
thần, Cần công khổ học... Ban đầu ông Quang Khải ở đặt là Tĩnh Tâm
quán, đời Lê đổi là Đại Thánh quán, sau Lê Trịnh mới thờ Phật mà thêm
chữ tự (chùa) vào sau chữ quán.

牛湖
升龍靈氣有牛湖
古者誰人未識呼
飲水鳳凰生聖帝
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除災黑霧逐胡驢
南邦别占由天定
北賊何知欲妄居
衰盛莫愁觀國運
都畿依舊萬年如

Phiên âm: ngưu hồ
Thăng Long linh khí hữu Ngưu hồ
Cổ giả thuỳ nhân vị thức hô

ẩm thuỷ phượng hoàng sinh thánh đế
Trừ tai hắc vụ trục hồ lư
Nam bang biệt chiếm do thiên định
Bắc tặc hà tri dục vọng cư
Suy thịnh mạc sầu quan quốc vận
Đồ kỳ y cựu vạn niên như

Dịch nghĩa : Ngưu hồ (*)

Khí thiêng ở đất Thăng Long có Ngưu hồ
Từ xưa có ai là không biết thế
Do kiểu đất “Phượng Hoàng uống nước” mà sinh thánh
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Lại có cách “Mây đen giải ách” để đuổi ngựa Hồ (1)

Nước Nam độc lập một phương vốn do trời định
Giặc Bắc sao ngu muội vẫn dám càn rỡ đến cướp bóc
Khi suy, khi thịnh bởi vận nước, chớ có buồn rầu
Đó chốn đô kỳ, muôn kiếp không hề thay đổi !

Dịch thơ :
Thăng Long linh khí có hồ Tây
Tự cổ ai mà lại chẳng hay
Uống nước phượng hoàng sinh thánh đế
Mây mù giải ách ngựa hồ bay
Nam bang chia cõi do trời định
Bắc tặc sao liều đến cướp đây
Suy thịnh chớ buồn cho vận nước
Đô kỳ muôn kiếp vẫn không thay !

Dương Văn Vượng dịch
Chú thích _______________

* Bài của Trần Kỳ : Người xã An Thái huyện Thiên Bản, đỗ
nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Mùi (1487) làm quan Đông
các Đại học sỹ. Có tập thơ Tuỳ thời cảnh vịnh 120 bài và một số
câu đối thường dùng trong việc dân dụng hiếu hỷ.

Ngưu hồ : Hồ Tây ở tỉnh thành Hà Nội.
(1) Tương truyền thời Minh xâm lược, giặc ra quan sát hồ nước,

bỗng có gió bão lật thuyền làm cho Trương Phụ suýt chết
đuối. Bài than thở của Trương sau lần ra Ngưu hồ : Nhân sinh
như lữ khách,  Tồn hồ thuấn tức gian, Hữu thân nan tự khổ, vị
toán phản hương quan. ý của Trương nói chịu khổ của người
đời là điều không tránh nổi.

Lương Thế Vinh  (1441-1496)
Lương Thế Vinh : Tục gọi là Trạng Lường, người xã Cao Phương,
Thiên Bản, đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi (1463), quan Hộ bộ Tả
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thị lang tước Hương lĩnh hầu, sau thăng Lại bộ Tham tri được phong
Côi lĩnh công.

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀柜
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢

Phiên âm :

triệu trung miếu
Diệc tại Mân châu phụ Tống gia
Nam di tầm xử kỷ tư ta
Dục an vô khả huy đao cự
Lự bão cần canh hưởng địa hoa
Quyến mẫu quảng khai đồng ấp giá
Cao Đường tác ốc dữ nhân ca
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Sự tuy dĩ vãng nhưng tồn phả
Hữu miếu Trần vương bất tốn xa.

Dịch nghĩa :

Miếu thờ Triệu Trung (*)

Cũng là quê ở Mân châu phò giúp nhà Tống.
Rồi phải dời về cõi Nam, tìm nơi cư ngụ nào dám thở

than.
Muốn yên chẳng được, đành phải cầm đao cùng người

Nam chống quân
Thát

Lo việc cơm no chăm cày bừa mà hưởng lợi lộc từ vườn
đất.

Ra sức mở ruộng cùng người sở tại cấy gặt
Tại đất Cao Đường làm nhà ở với dân xóm
Việc dù đã qua nhưng còn phả ký các nhà
Và cả đền thờ ngang với đền của Trần vương(1) không kém

phần lộng lẫy.
Dịch thơ :

Cũng ở Mân châu giúp Tống gia
Về Nam tị loạn dám kêu ca
Muốn yên không được, cầm đao cự;
Lo đói chăm cày, hưởng địa hoa
Mở rộng ra công cùng sở tại
Cao Đường ngụ lại với dân ta.
Đền thờ đâu kém Trần vương miếu
Dĩ vãng thì xem phả các nhà.

Dương Văn Vượng- dịch
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*Triệu Trung tướng nhà Tống bại trận sang đất Nam, cùng quân
Trần chống Nguyên, ở lại đất Cao Đường, có đền chùa riêng lễ
bái,
(1) Trần vương : Trần Quang Khải có đền thờ ở thôn Cao Đài, xã
Mỹ Thành, Nam Định.

從駕西佂奉和御製思家將士
公義私情欲兩俱
家山囘首白雲孤
更籌暗數癡如夢
旅次空眠冷似秋
萬里馬嘶愁緒有
一天鴈斷信書無
指期償了懸弧志
輕拂清風上帝州

Phiên âm:
Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”

Công nghĩa tư tình dục lưỡng câu
Gia sơn hồi thủ bạch vân cô
Canh trù ám sổ si như mộng
Lữ thủ không miên lãnh tự thu
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Vạn lý mã tê sầu tự hữu
Nhất thiên nhạn đoạn tín thư vô
Chỉ kỳ thường liễu huyền hồ chí
Khinh phất thanh phong thướng đề châu

Dịch nghĩa:
Theo vua đi đánh miền tây, kính hoạ
bài thơ “Tướng sĩ như nhà” của vua
Nghĩa nước tình nhà mong vẹn cả hai
Ngoảnh lại ngọn núi quê, áng mây trắng lẻ loi
Lặng đếm trống canh, thơ thẩn như hồn mộng
Ngủ suông quán khách, lạnh lẽo tựa hơi thu
Muôn dặm ngựa hý gợi mãi nỗi sầu
Một vùng nhạn vắng thấy đâu thư nhà
Quýêt một ngày gần đây, loại được cái chí treo cung
Tay áo phất phơ gió mát trở về kinh đô

Dịch thơ:
Nghĩa nước tình nhà muốn vẹn hai
Non quê mây trắng ngóng xa vời
Trống cang lặng đém hồn mơ mẩm
Quán khách nằm suông, dạ ái hoài
Rầu rĩ ngựa kêu muôn dặm đất
Mịt mù nhạn vắng một phương trời
Treo cung chí quyết y kỳ hẹn
Trở lại kinh đô gió thảnh thơ

Hoàng Việt thi văn tuyển, tr, 33/34
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Nợ nước tình nhà muốn vẹn đôi
Non quê mây trắng lững lờ trôi
Trống canh nghe điểm ngây như mộng
Quán trọ nằm suông lạnh cả nhười
Muôn dặm ngựa kêu vò tấc dạ
Một trời nhạn vắng bặt tăm hơi
Cung tên quyết hẹn đều xong nợ
Gió mát về kinh bước thảnh thơi

Nguyễn Ngọc, San Bùi Văn Nguyên - dịch

Đỗ Hựu (1441- ?)

十四夜觀開印會
曾聞昔日有陳王
即墨猶留族祖堂
萬頃栘來田地廣
康村定宅孝和彰
展誠以祭前魚廟
開印惟祈後克昌
天下如今誰對此
斯民斯邑望恩長
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Phiên âm :

thập tứ dạ quan khai ấn hội
Tằng văn tích nhật hữu Trần vương
Tức Mặc do lưu tộc tổ đường
Vạn Khoảnh di lai điền địa quảng
Khang thôn định trạch hiếu hoà chương
Triển thành dĩ tế tiền ngự miếu
Khai ấn duy kỳ hậu khắc xương
Thiên hạ như kim thùy đối thử
Tư dân tư ấp vọng ân trường.

Dịch nghĩa :
Tối 14 đi thăm hội khai ấn (*)

Từng nghe rằng ngày trước vua Trần

ở đất Tức Mặc có đền thờ tổ
Ban đầu dời tới Vạn Khoảnh(1) đất đai rộng rãi,
Sang Khang thôn, lấy sự hiếu với mẹ cha, hoà cùng anh em

cư trú.
Từ ấy tỏ lòng thành kính hằng năm tế tại Ngư miếu;
Và khai ấn để cầu sự tốt lành cho lớp tương lai(2)

Nay trong thiên hạ, nơi nào sánh được
Thế là dân làng sở tại mãi mãi nhờ ơn to lớn.
Dịch thơ :

Từng nghe ngày trước Trần vương
Tức Mặc còn có tổ đường nơi đây
Dời về Vạn Khoảnh đất này
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Khang thôn định trạch thảo ngay hoà hài
Lòng thành tế cá hôm mai
Khai ấn cầu vọng lâu dài yên vui
Đến nay đâu sánh ở đời
Dân thôn mãi mãi bày lời tạ ơn.

Dương Văn Vượng dịch_______

* Bài của Đỗ Hựu. quê ở xã Đại Nhiễm (thời Trần gọi là xã Vân Tập)
huyện Y Yên. 38 tuổi đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu
Tuất (1478) quan Lại bộ Tả Thị lang. Tác phẩm: Sơn thuỷ hành ca.
(1) Vạn Khoảnh : Nhà Trần vốn gốc ở Chương Châu mang họ Dương,
dời đến Yên Tử vẫn thế, về Vạn Khoảnh vẫn cha đổi, sau sang Khang
Kiện, vì bất hoà nên mới chia ra. Chi họ Dương dời sang lập làng
Dương Xá (nay là xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình) chi ở lại lấy họ
Trần, nay là Tức Mặc - Mỹ Lộc- Nam Định.
(2) Lệ này tương truyền là lệ vốn có của tộc đảng chốn quê của họ
Trần. Thiên hạ không thấy có lệ ấy.

Trần Đăng Huỳnh (TK.16)

見龍負船
崇佛而居在寺禪
言龍現瑞擁江边
已明進退遷都邑
運值清平異紀元
八帝井中誰道有
利仁田上豈能傳
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觧尸若語徐公後
瞑眩成龍義足编

Phiên âm :

kiến long phụ thuyền
Sùng phật nhi cư tại tự thiền
Ngôn long hiện thuỵ ủng giang biên
Dĩ minh tiến thoái thiên đô ấp
Vận trị thanh bình dị kỷ nguyên
Bát đế tỉnh trung thuỳ đạo hữu
Lợi nhân điền thượng khởi năng truyền
Giải thi nhược ngữ từ công hậu
Miễn huyễn thành long nghĩa túc biên

Dịch nghĩa :
Thấy rồng đội thuyền (*)

Tin tưởng vào đạo Phật, mà ra ở chùa
Bảo rằng có điềm lành rồng hiện ra đội thuyền lên.
Đã hiểu rõ lẽ tiến lui, nên vạch kế dời đô.
Gặp vận thanh bình nên thay đổi kỷ nguyên.
Triệu tám đời vua trong giếng ai nêu điều ấy(1)

Cày ruộng Lợi Nhân há có thể truyền
Việc trút xác kia, nếu bảo là hậu duệ của Từ công(2)

Thì quáng mắt lên thấy rồng, lẽ ấy sao nên ghi lại ?
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Dịch thơ :
Tin Phật mà ra ở cảnh thiền
Rằng rồng điềm tốt đẩy thuyền lên
Đã hay tiến thoái dời đô ấp
Gặp vận thanh bình đổi kỷ nguyên
Bát đế giếng kia ai bảo có
Lợi nhân ruộng nọ dám đâu truyền
Từ công trút xác đầu thai thực
Quáng mắt trông rồng bút cũng biên ?

Dương Văn Vượng dịch

* Bài của Trần Đăng Huỳnh, người xã Vị Dương, đỗ Tam giáp
Tiến sĩ khoa  Bính Thìn, niên hiệu Quang Bảo thứ 2 (1556) quan
trấn thủ Hiến Nam. Sau trốn về quê đi làm thuốc Nam bán hồ
khẩu. Tác phẩm có Loạn thế vịnh. Bài này nói về sự tích thời Lý.
(1) Tương truyền bố của Công Uẩn đi đốn củi vào rừng tìm nước
uống lộn cổ xuống giếng thiên tạo chết, mối đùn thành mộ có
hoa sen tám cánh, ngụ truyền được 8 đời.
(2) Từ Đạo Hạnh

NC : Triệu 8 đời, mà đến Thần tông đã thay đổi vậy linh dị mộ
thiên táng kia có phải ?

Dương Xân   (TK.16)

含光殿
上通白鶴有靈源
下至黃江與海連
富遇富基人已順
良當良運事從天
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征南必勝兵威振
控北皆隨義幟宣
初是四方無不服
子何勸誓騙謀焉

Phiên âm :
Hàm quang điện(*)

Thượng thông Bạch Hạc hữu linh nguyên
Hạ chí Hoàng giang dữ hải liên
Phú ngộ phú cơ nhân dĩ thuận
Lương đương lương vận sự tòng thiên
Chinh Nam tất thắng binh uy chấn
Khống Bắc giai thuỳ nghĩa sý tuyên
Sơ thị tứ phương vô bất phục
Tử hà khuyến thệ biển mưu yên ?

---------------------
* Dương Xâu,  quê ở Cao Hương, Thiên Bản, đỗ Tam giáp đồng
Tiến sĩ, xuất thân khoa ất Mùi niên hiệu Đại chính thứ 6 (1535)
quan Hình bộ Hữu Thị lang tước Diên Hà bá. Tác phẩm có Thiên
hạ đồ bình, gồm 108 bài thơ kèm tranh vẽ.

Điện Hàm Quang : ở bến sông Phú Lương, dựng năm Thuận
Thiên thứ 2 (1011)

Dịch nghĩa :
Điện Hàm Quang (*)

Phía trên thông với Bạch Hạc nguồn thiêng, dưới chảy
xuống Hoàng giang ra biển
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Giàu có (phú) gặp nếp nhà giàu (phú cơ) lòng người đều
thuận; Tốt lành (lương) lại gặp vận tốt lành (lương vận)
hợp với mệnh trời.
Đánh dẹp cõi Nam nắm chắc thắng lợi, binh uy vang dội;
Chống chọi mặt Bắc cũng được, ứng việc giương cao cờ
nghĩa.
Ban đầu mọi người bốn phương, không đâu không phục;
Đến còn lòng nào dùng mẹo lừa hội các quan đều thề
thốt(1) ?
Dịch thơ :

Trên thông Bạch Hạc có nguồn thiêng
Dới tới Hoàng giang với biển liền
Phú gặp phú cơ, người đã thuận
Lương đang lương vận việc do thiên
Đánh Nam thắng giặc binh uy chấn
Chống Bắc thành công nghĩa sỹ tuyên
Đầu được bốn phương đều ủng hộ
Mẹo lừa con nỡ hội quan hiền ?

Dương Văn Vượng dịch
______________________________

(1) Lý Thái Tông, niên hiệu Thiên Thành năm đầu (1028) vua hội
quần thần tuyên thệ ở miếu núi Đồng Cổ (ở địa phận xã Đan Nê
huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá).

NC : Hàm quang : Mà chẳng thấy có gì là sáng sủa thì điềm lành
tụ hội, vẻ sáng tràn trÒ có thẹn với việc đặt tên, chẳng sợ ngời đời
cời mãi ?

Phạm Như Giao (1531- ? )
Ông người xã La Xuyên, huyện Giao Thủy, đỗ Tam giáp đồng Tiến
sỹ xuất thân khoa Giáp Tuất năm 44 tuổi, niên hiệu Sùng Khang 9
(1514) quan Tham tán Tây đạo tướng quân, sau theo nhà Lê giữ
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渭城夜問
渭右苔封九十間
歷朝聚粟在山南
年餘五百無曾改
地鎮三岐勢亦寬
商賈從來存市肆
迩遐住足泊船攔
久居常使方官厭
此事於今莫道閒

Phiên âm :

vị thành dạ vấn
Vị hữu đài phong cửu thập gian
Lịch triều tụ túc tại Sơn Nam
Niên dư ngũ bách vô đằng cải
Địa trấn tam kỳ thế diệc khoan
Thương cổ tòng lai tồn thị tứ
Nhĩ hà trụ túc bạc thuyền lan
Cửu cư thường sử phương quan yếm
Thử sự ­ kim mạc đạo nhàn.
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Dịch nghĩa :
Hỏi chuyện nhân nghỉ đêm ở Vị thành (*)

Tại bờ hữu sông Vị rêu xanh che kín dãy kho ước chín
chục gian,

Trải qua các đời đều dự trữ thóc thu ở Sơn Nam
Hơn năm trăm không hề thay đổi vị trí(1)

Địa thế nơi ngã ba sông rộng rái
Người buôn bán từ trước thường tụ lại thành thị tứ
Dù xa dù gần đều dừng thuyền tạm trú lại, mở quán chợ.
Người ngụ lại lâu ngày khiến cho các quan sở tại chán ghét
Về việc này tới nay cũng chẳng nên nói là chẳng đáng

quan tâm.
Dịch thơ :

Bờ hữu rêu phong chín chục gian
Các triều trữ thóc của Sơn Nam
Năm trăm năm lẻ chưa từng đổi
Ba ngả sông chia thế đất khoan
Buôn bán lại qua làm quán trọ
Xa gần đò dọc với đồ ngang
Trú lâu lại khiến phương quan ghét
Việc ấy ngày nay chớ nói nhàn !

Dương Văn Vượng- dịch
-----------------------------

Vị thành là toà thành đất, các đời chỉ là nơi tụ lương để cấp đỡ
cho chốn kinh sư, hoặc dự trữ chẩn bần. Ngoài Hải Dương có một
kho nữa ở xã Đồ Sơn huyện Nghi Dương. Tương truyền từ thời
Lý đã có hai kho thóc này, về sự chỉ huy trực tiếp của triều đình.
(1) Tính đến đời của Phạm Như Giao.
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Phạm Trọng Huyến
Phạm Trọng Huyến. Ông quê ở Dũng Quyết ý Yên đỗ
Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Tuất (1778)
quan Hàn lâm thị chế. Ông có tập ý Yên chư cổ tích đề
vịnh 75 bài; Sách này viết khi ông bị bãi nhiệm.

玉山釣

何事黎皇到此山
夏天日暮迓風寒
國務全憑王上輔
家情難望百官參
放竿不息身為俑
解愠何能改 顏
開市每觀商賣事
東西來往日常歡

Phiên âm :

ngọc sơn điếu đài
Hà sự Lê hoàng đáo thử san
Hạ thiên nhật mộ nhạ phong hàn
Quốc vụ toàn bằng vương thượng phụ
Gia tình nan vọng bách quan tham
Phóng can bất tức thân vi dũng
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Giải uấn hà năng cải sấu nhan
Khai thị mỗi quan thương mại sự
Đông tây lai vãng nhật thường hoan.

Dịch nghĩa :
Đài câu núi Ngọc (*)

Vì chuyện gì mà vua Lê phải đến núi này
Mùa hè buổi chiều ra đây để hãng gió mát
Về việc nước đã cậy hết vào bậc Vương thượng,
Còn nỗi nhà thì khó dựa vào mưu mẹo của các quan
Buông cần câu xuống mà chẳng thể bỏ hết cái thân bù
nhìn; giải nóng nực không sao đổi hết nét mặt gầy.
Đành mở chợ để xem người buôn bán đông tây tụ hội

qua lại mua vui (1).

Dịch thơ :
Chiều hè Lê đế đến non này
Mượn cái hàn phong bớt nóng gay
Việc nước đã nhờ vương thượng đỡ
Nỗi nhà khó cậy các quan hay
Buông cần chẳng bớt thân người gỗ
Giải nực khôn day nét mặt gầy
Mở chợ ngày xem người bán chác
Vui cùng thiên hạ khắp đông tây !

Dương Văn Vượng dịch

_____________________________

* Đài câu ở Ngọc sơn hồ Tả Vọng huyện Thọ Xương. Vua Lê
Hiển Tông thường ra đây câu cá.
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(1) Các chợ ở vùng Hà Nội được mở to lên đều từ đời Cảnh Hưng
cả. Ông Vũ Huy Trác gọi thành Hà Nội là Thị kinh và ông đoán
rằng, nơi Thị kinh này không thể dễ đổi thay diện mạo, mà chỉ có
lúc khóc lúc yếu thôi !

Dương Bật Trạc (1648 - ?)
Dương Bật Trạc, người Cổ Lễ, Nam Chân, đỗ Tam giáp đồng Tiến
sỹ, xuất thân khoa ất Mùi (1715), quan Hiến sát sứ xứ Lạng Sơn. Tác
phẩm có sách Giang sơn tri ngộ, Bình thuỷ cơ duyên.

龍咬龍袍

龍咬龍袍兆已明
登庸將斧斫龍
濃山李代龍靈否
九陛黎朝怒氣生
難保南邦千歲定
何勞北闕幾番征
莫君不識天無輔
献地稱臣豈有榮

Phiên âm :
long giảo long bào

Long giảo long bào triệu dĩ minh
Đăng Dong tương phủ chước long hình
Nùng sơn Lý đại long linh phủ
Cửu bệ Lê triều nộ khí sinh
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Nan bảo Nam bang thiên tuế định
Hà lao bắc khuyết ký phiên chinh
Mạc quân bất thức thiên vô phụ
Hiến địa xưng thần khởi hữu vinh ?

Dịch nghĩa :

Rồng cắn áo rồng (*)

Rồng cắn áo rồng việc đã quá rõ(1)

Đăng Dong dùng búa bổ vào con rồng đá
Rồng đã trên Nùng sơn thời Lý thiêng thật µ
Chín bậc trong thời Lê tỏ sự giận dữ
Thế mà khó giữ nước Nam ngàn năm yên ổn
Còn làm Bắc quốc vất vả mấy phen đòi hỏi
Vua Mạc không biết trời không phò giúp
Cắt đất xưng thần, thì sao có chuyện vui ?

Dịch thơ :
Rồng cắn áo rồng việc rõ rồi
Dong đem búa bổ, bổ chưa toi !
Núi Nùng, đời Lý rồng thiêng hử
Chín bậc triều Lê giận quá thôi.
Khó giữ nước Nam ngàn năm ổn
Nhọc công Bắc quốc mấy phen rồi
Mạc quân không hiểu trời không giúp
Cắt đất, xưng thần liệu có vui ?
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Dương Văn Vượng dịch
----------------------

1) Tương truyền khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, khi lên
núi Nùng bị con rồng đá thời Lý cắn xé áo rồng đang mặc. Đăng
Dung giận dữ sai người lấy búa bổ vào rồng, nay vết rồng đã bị
sứt hãy còn.

NC : Nếu chuyện này là có thật thì các vua Mạc là loại xấu máu
tham ăn của độc. Nhưng đời là thế, tôi thái tập lại mới còn có
người xem.

題萬頃祠

招民開墾得良田
萬頃於今邑尚傳
陳末有錢能散给
葉妃功德配蒼天
榴園故貫道其初
萬頃來居後不虚
十日歲终生日至
黍鷄花果祭于祠
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Phiên âm:
Đề Vạn Khoành từ

Chiêu dân khai khẩn đắc lương điền
Vạn Khoảnh ­ kim ấp thượng truyền
Trần mạt hữu tiềnnăng tán cấp
Diệp phi công đức phối thương thiên
Lựu Viên cố quán đạo kỳ sơ
Vạn khoảnh lai cư hậu bất hư
Thập nhất tuế chung sinh nhật chí
Thử kê hoa quả tế vu từ

Dịch nghĩa:

Đề đền Vạn Khoảnh
Chiêu dân và khai khẩn được ruộng tốt
Hàng vạn khoảnh ruộng đến nay trong làng vẫn nói
Cuối thời Trần bà Diệp phi đêm tiền giúp đỗ
Công đức ấy thật có thẻ sánh với trời cao được
Lựu Viên là nơi bà ở ban đầu
Sau rời đén đất Vạn Khoảnh
Ngày 10 cuối năm là ngày sinh
Dân sở tại vẫn dùng xôi gà  hoa quả tế lễ tại đền

Dịch thơ:
Chiêu dân khai khẩn đất hoang
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Thành điền vạn khoảnh xóm làng vẫn nêu
Cuối Trần tiền của giúp nhiều
Diệp phi công đức kể cao ngang trời
Lựu Viên lúc mới đến thôi
Sau sang Vạn Khoảnh ở nơi rõ rành
Mồng 10 tháng chạp sinh thành
Xôi gà hoa quả tiến hành lễ nghi

Dương Văn Vượng - dịch

-------------------
Đền Van Khoảnh có tên là Khải xã tổ từ (Đền thờ vị tổ lập xã).

Đền thờ ông Trần Thừa. ( ngày khánh hạ 15 tháng 8)
Bà Diệu Hiền sinh 15/ giÒn, kỵ ngày 10 tháng chạp

Phạm Duy Chất  (1616 -1665)
Phạm Duy Chất, người Ngọ Trang, Thiên Bản, đỗ Tam giáp đồng
Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Hợi (1659) quan Đông các Đại học sĩ.
Ông có tập thơ Thiên bản tập vịnh, nay lưu tại nhà họ Vũ ở Yên
Mô.

詠蔗邑王妃寺
紅顏薄命避如何
住足禪關奉佛佗
梁稻終身常不欠
月山同卧樂偏多
與鄉時運談耕種
每對人間吐合和
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四顧迩遐皆紫蔗
輝王唱號幾知耶

Phiên âm :

vịnh giá ấp vương phi tự
Hồng nhan bạc mệnh tị như hà
Trụ túc thiền quan phụng Phật đà
Lương đạo chung thân thường bất khiếm
Nguyệt san đồng ngoạ lạc thiên đa
Dữ hương thời vận đàm canh chủng
Mỗi đối nhân gian thổ hợp hoà
Tứ cố nhĩ hà giai tử giá
Huy vương xướng hiệu kỷ tri da ?

Dịch nghĩa :
Vịnh chùa Vương phi, ấp giá (*)

Đã là má hồng thì chịu mệnh bạc tránh đi đâu được
Dừng chân tại cửa thiền thờ Phật đà
Gạo ngô đầy bồ không thiếu sự ăn,
Non, trăng hữu tình cùng với sự ở.
Với quê hương bàn về thời vụ cấy trồng,
Và người đời nói cười tỏ lời hoà hợp
Nhìn ra bốn phía đều là mía đỏ (1)

Thời cổ Huy vương gọi(Hổ phục tên núi) có mấy ai hay?
Dịch thơ :

Má hồng mệnh bạc tránh nơi nao

112

Ngụ chốn thiền môn đẹp biết bao
Ngô gạo đầy bồ, ăn chẳng thiếu
Non, trăng hữu ý, ở vui sao
Với người trồng cấy lo thời vụ
Cùng xóm hoà hài vẫn đổi trao
Ngoái cổ ngoài đồng đều mía đỏ
Huy vương đặt hiệu tự khi nào ?

Dương Văn Vượng dịch
______________________________
Thực ra Vương Phi Huyền TRân cũng chẳng có công lao gì với
bản ấp, mà chỉ là truyện nữ nhân bạc phận ở đời khiến người
thương cảm mà thôi.
(1) Giá ấp, Giá trang : là tên cổ của Ngọ trang. Nay thuộc xã Liên
Minh, huyện Vụ Bản. ở đây với Võ Lao ngờ là có sự liên quan.

Vũ Huy Trác  (1730 - 1793)
Vũ Huy Trác, ngời xã Lộng Điền, Đại An, đỗ Tam giáp
đồng Tiến sỹ, xuất thân khoa Nhâm Thìn (1772). Bạc
Thành nơi vua Lý dời đô tới ở.

泊城弔古
泊城難見古初來
誰道惟餘有釣
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塼石猶存宫廟鎮
垣墻尚在戶門開
去來大小千家巷
田野高低百姓骸
設定京師資地利
兵戈尋至亦天排

Phiên âm :

bạc thành điếu cổ
Bạc thành nan kiến cổ sơ lai
Thuỳ đạo duy dư hữu điếu đài
Chuyên thạch do tồn cung miếu trấn
Viên tường thượng tại hộ môn khai
Khứ lai đại tiểu thiên gia hạng
Điền dã cao đê bách tính hài
Thiết định kinh sư tư địa lợi
Binh qua tầm chí diệc thiên bài.

Dịch nghĩa :

Bạc thành viếng cảnh xưa (*)

Đây là Bạc thành, khó thấy được cảnh vật xưa kia
Ai bảo trước mắt trơ ra chỗ ngồi câu cá
Gạch đá kia chắc là nơi cung thất,
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Ttường vây này có lẽ chỗ cửa mở ra vào.
Ngõ đường đi lại to nhỏ hàng ngàn nhà ở;
Đống đất cao thấp che phủ xương rơi vãi của trăm họ…
Bố trí chốn kinh sư, là do tìm địa lợi
Chiến tranh sắp tới đây hẳn tự trời bày vẽ(1)

Dịch thơ :
Bạc thành ai hiểu xa vừa tới
Chớ bảo còn đây có điếu dài
Gạch đá trơ nền cung thuở ấy
Tường vây chỗ nọ cửa ra vào
Ngõ đường lớn bé dân đi lại
Cao thấp đồng điền xác vãi rơi
Định đặt kinh s tìm địa lợi
Chiến tranh sắp tới tự trời xui.

Dương Văn Vượng dịch
______________________________
(1) Nói chiến cuộc thời Lê mạt và cuộc chiến của Tây Sơn với nước
Thanh.

NC : Cuộc cờ bày xoá, tạo vật vần xoay. Kể lắm thêm buồn,
nhưng vị Tiến sĩ này cũng muốn nổi tiếng.

Nguyễn du (1766=1820)

渭潢營
渭潢江上渭潢營
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樓檜參差接太青
古渡斜陽看飲馬
荒郊靜夜亂飛螢
古今未見千年國
勢空留百戰名
莫向扶華村口望
疊山不改舊時青

Phiên âm:
VỊ HOÀNG DOANH

Vị Hoàng giang thượng, Vị Hoàng doanh
Lâu cối sâm si tiếp thái thanh
Cổ độ tà dương khan ẩm mã
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc
Hình thế không lưu bách chiến danh
Mạc hướng Phï Hoa thôn khẩu vọng
Điệp sơn bất cải cựu thời thanh

Dịch nghĩa:
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Quân doanh Vị Hoàng (1)

Bên sông Vị Hoàng có trại quân Vị Hoàng ; Cây cối lầu
gác(2) nhấp nhô như tiếp với trời xanh.

Trên bến đò xưa, trong bóng chiều chỉ thấy ngựa uống
nước ; Đêm vắng, đom đóm bay lung tung giữa đồng
hoang.

Xưa nay chưa thấy triều đại nào trải được nghìn năm(3) ;
Hình thế nơi này chỉ để lại cái tiếng là đã trải qua trăm trận
đánh.

Thôi đừng nhìn về thôn xóm vùng Phï Hoa(4) nữa;
Kia núi Tam Điệp(5) vẫn không thay đổi màu xanh xưa.

Dịch thơ: Doanh Vị Hoàng trên sông Vị Hoàng(1)

Gác lầu cây cối tiếp trời xanh
Bến x­a ngựa uống chiều hiu quạnh
Đêm vắng đóm loè nội rậm hoang
Triều đại ngàn năm chưa thấy có
Thế hình trăm trận chỉ còn danh
Thôi đừng ngóng phía Phù Hoa (2) nữa
Tam Điệp(3) xanh x­a vẫn ngút ngàn!

..................
Chú giải: 1. Sông Vị Hoàng là nhánh sông Hồng chảy qua thành
Nam Định ra biển. Năm 1786, quân Tây Sơn theo biển vào sông
đánh chiếm quân doanh Vị Hoàng rồi tiến ra chiếm Thăng Long.

2. Bản Lê Thước – Trương Chính chép là Thanh Hoa (tỉnh
Thanh Hoá)

Nguyễn Du toàn tập chép là Phù Hoa và chú là thôn Phù
Nghĩa, ngoại thành Nam Định. Chúng tôi theo ý trên vì như thế hai
câu thúc kết mới liền mạch và phù hợp với lịch sử.

3. Tam Điệp hay Điệp Sơn là đèo Ba Dội, ở tiếp giáp hai tỉnh
Ninh Bình và Thanh Hoá. Khi Tây Sơn tiến ra Bắc, có duyệt binh ở
đây.
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Trần Doãn Đạt (1822-? )

寄長梅岩廷試連中三元
天乎人也更何尤
仔細思量只自修
有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨
往復何妨春又秋
處世伊誰能涉世
滺然虛己一虛舟

Phiên âm:
Ký trưởng tử Mai Nham(1)đình thí

liên trúng tam nguyên

Thiên hồ nhân dã cánh hà vưu
Tử tế tư lường chỉ tự tu
Hữu thức phi nan nan hữu đáo
Vô danh bất hoạn hoạn danh phù
Thăng trầm tuỳ ngộ vân hoàn vũ
Vãng phục hà phương xuân hữu thu
Xử thế y thuỳ năng thiệp thế
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Du nhiên hư kỷ nhất hư chu

-----------------
(1) Mai Nham tên hiệu cvủa Trần Bích San

Dịch nghĩa:

Gửi con trưởng là Mai Nham thi Đình liên trúng
tam Nguyên
Chớ oán trời trách người mà làm gì
Nên suy nghĩ kỹ càng để biét tự tu
Để có hiểu biết không khó, khó là phải biết đến nơi
Không lo không có danh mà lo chỉ là danh hão
Sự thăng chầm kệ nó theo cảnh ngộ như mây rồi lại có mưa
Sự qua lại đổi thay có ngại gì, xuân qua rồi thu tới
Sống ở đời mấy ai đã từng trải cuộc đời
Thản nhiên coi mình hư không như (con thuyền) trống
rỗng

Dịch thơ:
Chẳng bao giờ oán trời
Cũng đừng vội trách người
xét mình thật nghiêm khắc
Suy ngẫm kỹ việc đời
Có kiến văn không khó
Khó là hiểu cho rành (ngọn nghành)
Chưa vội lo danh vọng
Chỉ lo hám hư danh
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ
Bóng mây rồi thành mưa
Đổi thay đừng e sợ
Xuân qua lại sang thu
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Đường đời ngàn vạn lối
Mấy ai trải đến cùng ?
Thản nhiên coi mình nhẹ
Như một chiếc thuyền không

Vũ Minh Am - dịch

Trần Bích San (1840-1877)

李翁仲
萬里龍庭起戰鋒
秦人多謝越人功
英雄牢落鄉村悝
幾入官家識眼中

Phiên âm:
Lý Ông Trọng

Vạn lý Long Đình khởi chiến phong
Tân nhân đa tạ Việt nhân công
Anh hùng lao lạc hương thôn lý
Kỷ nhập quan gia thức nhìn trung

Dịch nghĩa:
Lý Ông Trọng

Nơi xa xôi muôn dặm Hung Nô gây chiến tranh
Người Tần phải nhờ công lao người Việt nhiều lắm
Bậc anh hùng lao khổ ở chốn thôn dã
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Mấy ai đã lọt được vào mắt nhà vua

Dịch thơ:
Muôn dặm Hung Nô thé mạnh hùng
Gĩư Tần người Việt góp nhiều công
Anh hùng chìm nổi nơi thôn dã
Hồ dễ nhà vua để mắt cùng

扶董祠

扶董村中一小兒
武寧山賊失盤依
無端鐵馬衝霄去
石語 言未足奇

Phiên âm:
Phù Đổng từ

Phù Đổng thôn trung nhất tiểu nhi
Vũ Ninh sơn tặc thất bàn y
Vô đoan thiết maxung tiêu khứ
Thạch ngữ quy ngôn vị túc kỳ

Dịch nghĩa:
Đền thờ Phù Đổng

Một chú bé ở thôn Phù Đổng
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Làm cho giặc mất chỗ ẩn náu ở núi Vũ Ninh
Rổi không dưng lại cỡi ngựa sắt bay lên trời
Vậy những chuyện đá biết nói, rùa biết nói có gì là lạ

Dịch thơ:

Làng Dóng sinh thành chú bé con
Vũ Ninh núi ấy giặc kinh hồn
Giặc tan ngựa sắt bay trời thẳm
Chuyện lạ ngàn xưa chẳng lạ hơn.

三過海雲

三年三上海雲臺
一鳥身輕獨往回
草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才
休道秦關征路險
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馬頭花盡戴煙開

Phiên âm:

Tam quá Hải Vân
Tam niên tam thượng Hải Vân đài
Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi
Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt
Càn khôn chích nhìn tiểu tràn ai
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
Hựu đạo Tâng quanchinh lộ hiểm
Mã đầu hoa tận đới yên khai.

Dịch nghĩa:

Ba lần qua Hải Vân

Ba năm ba lần lên đèo Hải Vân
Con chim thần nhẹ một mình qua lại
Cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đềù dưới thấp
Cả đất trời thu vào mắt cõi trần coi như nhỏ không
Văn không có sơn thuỷ thì không có khí lạ
Người chưa dầu dãi gió sương thì chưa thể già dặn
Thôi đừng nói đường qua ải Tần là hiểm trở
Nơi đầu ngựa hoa đều đội mây mà nở
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Dịch thơ:

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân
Ba năm qua lại đủ ba lần
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện
Không pha sơn thuỷ bút không thần
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở
Có hiểu gì đâu lối ải Tần

Nguyễn Đình Diện - dịch

Trần Huy Luyện  (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅
江上舟呈境绝佳
煙鎖托疑岩欲雨
峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠
古處頻過識岸回
怪察清依前面水
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人人傳說濁江隈
Phiên âm: Tự Hà Nam đáo Đục Khê

Hằng hương lộ chỉ bắc sơn mai
Giang thượng chu trình cảnh tuyệt giai
Yên toả thác nghi nham dục vũ
Phong cao chuyển tác thụ như đài
Đại đê bất xướng tri thôn viễn
Cổ xứ tần qua thức ngạn hồi
Quái sát thanh y tiền diện thuỷ
Nhân nhân truyền thuyết “trọc” giang ôi

Dịch thơ:
Trên đường trẩy hội , trỏ rừng mơ
Ngồi dưới thuyền trông cảnh tuyệt ưa
Núi thằm cây ngờ rêu thấp thoáng
Khói mờ đá tưởng mưa lưa thưa
Đê không thấy hát xa vời xóm
Nẻo cứ đi quanh khuất khúc bờ
Quái nhỉ ! nước sông trong suốt đó
Ai rằng: Bến “Đục”, khéo vu vơ

Đỗ Văn Thố (Thế kỷ 19)
Quê xã Lạc Chính, huyện ý Yên (nay thuộc xã Yên
Chính, huyện ý Yên, tỉnh nam Định)

輓陳代花街文廟

陳初已造此文祠
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石像猶傳一大基
瓦屋三座門字格
諸賢两置對關呼
犬羊何忍將心壞
攻破成堆 此居
斜月數聲烏喚曉
遽回手拜外香爐

Phiên âm:
Vãng Trần đại Hoa Nha văn miếu

Trần sơ dĩ tạo thử văn từ
Thạch tượng do truyền nhất đại cơ
Ngoã ốc tam toà môn tự cách
Chư hiền lưỡng trí đối quan hô
Khuyển dương hà nhẫn tương tâm hoại
Công phá thành đôi tụ thử cư
Tà nguyệt xổ thanh ô hoán hiểu
Cự hồi thủ bái ngoại hương lư.

Dịch nghĩa:

Viếng văn miếu nhà Trần ở hoa nha (1)

Đầu thời Trần đã có văn từ này rồi,
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Tương truyền rằng có tượng đá, quy cách nơi thờ to rộng.
Chính điện mái ngói ba toà theo kiểu chữ môn,
Hai bên có dãy nhà đối cửa thờ các ông hiền.
Loài chó dê sao nỡ lòng phá phách,
Trước mắt chỉ còn là cồn đống hang chuột,
Dưới bóng trăng tà, quạ kêu gọi trời sắp sáng.
Vội vã về nhà nên cắm mấy nén hương ở bát nhang tại phía
ngoài.

Dịch thơ:
Đầu Trần đã dựng Văn từ

Vẫn truyền tượng đá cơ đồ khá to
Chữ môn lợp ngói ba toà

Ông hiền hai dãy đối thờ nghiêm trang
Chó dê sao nỡ phá toang

Nay thành hang chuột một phương lạnh lùng
Sáng rồi quạ réo dưới trăng

Vội về cắm mấy nén nhang phía ngoài.

(Dương Văn Vượng- dịch)

...........................
(1) Hoa Nha: Nay thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam

Định. Hoa nha nghĩa là khu vực trồng hoa, đường hoa. Chữ nha còn đọc là
nhai, nhai nghĩa là đường.

Khiếu Năng Tĩnh (1833 – 1915)
Đệ tam giáp Tiến sĩ, từng là Tế tửu Quốc Tử giám, quê xã Chân Mỹ,
huyện Đại An (nay thuộc xã Yên Cường, huyện ý Yên, tỉnh N.am
Định).
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南城老歌者

有一老翁一小童
草鞋弊笠路相從
不憂後日爲牛馬
不顧先公沐雨風
口唱父生須教子
手琴官貴豈能終
飽温之外非其望
望者南人别吉

Phiên âm : Nam Thành lão ca giả
Hữu nhất lão ông nhất tiểu đồng
Thảo hài tệ lạp lộ tương tòng
Bất ưu hậu nhật vi ngưu mã
Bất cố tiên công mộc vũ phong
Khẩu xướng phụ sinh tu giáo tử
Thủ cầm quan quý khởi năng chung
Bão ôn chi ngoại phi kỳ vọng
Vọng giả Nam nhân biệt cát hung.
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Dịch nghĩa:
Ông già hát rong ở thành Nam

Có một ông già, một em nhỏ, cùng đi giày cỏ, đội nón
rách, dắt tay nhau đi rong trên lộ. (1)

Miệng hát tay đàn: Không lo sau này trở thành kiếp ngựa
trâu, không đoái hoài đến công lao tổ tiên gian nan xây
dựng.
Cha mẹ sinh ra nên biết dạy con.
Làm quan sang trọng chắc gì lâu dài.
Còn ta ngoài việc ấm thân no bụng, thì ta chẳng cần chi cả.
Có cần chăng là mong người nước Nam phải biết nỗi dở
hay.

Dịch thơ: Có một ông già, một em bé
Nón hài rách nát tay nắm tay
Hát không lo tới kiếp trâu ngựa
Đàn chẳng coi xưa tổ dựng xây
Phải nhớ sinh nuôi nên dạy trẻ
Chắc đâu quan quý đến sau này
ấm thân no bụng cần chi nữa
Cần ấy dân ta biết dở hay.

Dương Văn Vượng - dịch

....................................
(1) Nguyên chú: Ông già người ở Trực Ninh cùng một con trai nhỏ hát

rong ở Nam Định, có khi sang đất Hưng Yên. Vợ và con trai lớn
bán bánh cuốn ở chợ Vị Hoàng.
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劍湖 説

近午同僚泛劍湖
柳陰飲酒話朝都
江山萬里他人帝
風化千秋異種图
不料来时生死劫
但知今日富豪鋪
無才早返田園舊
牛馬尋爲百姓辜

Phiên âm:
Kiếm Hồ thế thuyết

Cận ngọ đông liêu phiếm Kiếm Hồ
Liễu âm ẩm tửu thoại triều đô
Giang sơn vạn lý tha nhân đế
Phong hoá thiên thu dị chủng đồ
Bất liệu lai thì sinh tử kiếp
Đãn tri kim nhật phú hào phô
Vô tài tảo phản điền viên cựu

130

Ngưu mã tầm vi bách tính cô.

Dịch nghĩa:

Nói chuyện đời ở Kiếm Hồ (1)

Gần trưa cùng người bạn làm quan đi chơi trên hồ Hoàn
Kiếm

Neo thuyền dưới bóng liễu râm, uống rượu nói chuyện
về chốn cung đình.(2)

“Non sông muôn dặm người ta làm chủ.
Văn hiến ngàn thu kẻ khác tính toan.
Không liệu được rồi đây sống chết ra sao,
Chỉ biết ngay nay khoe khoang giàu có”.
Ta chẳng có tài sớm lui về nơi vườn ruộng năm xưa,
Đành chịu trông thấy trăm họ vô tội đang lâm vào kiếp

ngựa trâu!

Dịch thơ: Cùng bạn gần trưa tới Kiếm hồ
Neo thuyền dưới liễu chuyện đế đô
Giang sơn vạn dặm quân thù chiếm
Phong hoá ngàn thu giống khác lo
Chẳng liệu về sau điều sống chết
Chỉ hay trước mắt sự sang giàu
Vô tài sớm trở về quê cũ
Luống thấy dân mình kiếp ngựa trâu!

(Dương Văn Vượng dịch)

.................................
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(1) Đây chỉ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.
(2) Cung đình: Chỉ các vị cầm quyền triều Nguyễn.

春游

昇龍灵氣未能沉
春到尋游少养心
國監石碑觀可得
家情溝觀說良深
興王此地猶存跡
敗計傳書尚有箴
近百年來當算定
清平回日抵駸駸

Phiêm âm:
Xuân du

Thăng Long linh khí vị năng trầm
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Xuân đáo tầm du thiểu dưỡng tâm
Quốc Giám thạch bi quan khả đắc
Gia tình Câu quán thuyết lương thâm
Hưng vương thử địa do tồn tích
Bại kế truyền thư thượng hữu châm
Cận bách niên lai đương toán định
Thanh bình hồi nhật để xâm xâm!

Dịch nghĩa: Chơi xuân
Khí thiêng của đất Thăng Long chưa thể bị chìm

đắm.
Khi xuân tới tìm chốn du quan để thư giãn tinh thần
Bia đá Quốc Tử Giám nếu xem vẫn được,
Gia tình nói về quán Bích Câu ý mới sâu xa.
Mảnh đất dấy vương nghiệp còn nhiều dấu vết.
Trong sách truyền nêu việc bại trận, đang thấy chữ

trên những bức châm.
ước gần trăm năm, lẽ phải tính vào quãng ấy thời

điểm thanh bình mới thực sự đến nơi(1).

Dịch thơ:

Thăng Long linh khí vẫn chưa trầm
Du ngoạn ngày xuân chút dưỡng tâm
Quốc Giám đá bia coi cũng rõ
Gia tình câu quán lẽ càng thâm
Hưng vương đất ấy còn nhiều dấu
Bại kế truyền thư xét chữ châm
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Có lẽ trăm năm chừng độ ấy
Thanh bình trở lại mới nghe tăm!

(Dương Văn Vượng dịch)

...............................
(1) Lời tác giả tiên đoán.

Vũ Công Độ (1805 - ?)
Đệ Tam giáp Tiến sĩ. Quê làng Vị Hoàng, huyện Mỹ Lộc
(nay thuộc nội thành Nam Định, tỉnh Nam Định)

興道親王
初時居在墨鄉隅
家廟之東碧樹中
及長從征營萬劫
臨終遺嘱義無窮
北南幾得相同者
今古難尋並與功
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國祭雖荣生不欲
勸人宜勉自彊躬

Phiên âm :

Hưng Đạo thân Vương
Sơ thời cư tại Mặc hương ngung
Gia miếu chi đông bích thụ trung
Cập trưởng tòng chinh doanh Vạn Kiếp
Lâm chung di chúc nghĩa vô cùng
Bắc nam kỷ đắc tương đồng giả
Kim cổ nan tầm tịnh dữ công
Quốc tế tuy vinh sinh bất dục
Khuyến nhân nghi miễn tự cường cung.

Dịch nghĩa:
Hưng Đạo Vương

Lúc đầu ở tại một vùng đất làng Mặc (1)

Phía đông miếu thờ của gia tộc, dưới lùm cây xanh (2)

Lớn lên theo việc đánh dẹp, đóng doanh trại tại Vạn Kiếp.
Khi lâm chung còn để lại lời lẽ rõ rệt đầy đủ nghĩa tình.
Từ Bắc chí Nam mấy ai được thế,
Xưa nay tìm đâu được người có công lao to lớn ấy.
Việc tổ chức lệ quốc tế vinh hiển thật, nhưng lúc Vương
sống đâu muốn vậy,
Và chỉ dạy người ta nên tỏ chí tự cường.

Dịch thơ:
Lúc mới sinh ra ở Mặc hương
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Bên đông nơi miếu có tiền đường
Lớn rồi Vạn Kiếp tìm doanh trại
Mất, để lời hay giữ kỷ cương
Nam Bắc mấy ai mà sánh được
Công ghi quốc sử bậc phi thường
Lệ trên quốc tế ông đâu muốn
Chỉ dạy người ta chí tự cường.

(Dương Văn Vượng dịch)

...........................
(1) Mặc hương: Làng Tức Mặc. Tức Mặc nghĩa là nghiên mực, chỉ

nơi làng quê văn hiến. Làng Tức Mặc nay thuộc phường Lộc Vượng, thành
phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

(2) Tức nói đến đền Cố Trạch hiện nay. Trong đền có chữ “Hưng
Đạo thân vương Cố Trạch” (Nhà cũ của Hưng Đạo đại vương).

Đỗ Văn Thố (Thế kỷ 19)
Quê xã Lạc Chính, huyện ý Yên (nay thuộc xã Yên Chính,
huyện ý Yên, tỉnh nam Định)

輓陳代花街文廟

陳初已造此文祠
石像猶傳一大基
瓦屋三座門字格
諸賢两置對關呼

136

犬羊何忍將心壞
攻破成堆 此居
斜月數聲烏喚曉
遽回手拜外香爐

Phiên âm:
Vãng Trần đại Hoa Nha văn miếu

Trần sơ dĩ tạo thử văn từ
Thạch tượng do truyền nhất đại cơ
Ngoã ốc tam toà môn tự cách
Chư hiền lưỡng trí đối quan hô
Khuyển dương hà nhẫn tương tâm hoại
Công phá thành đôi tụ thử cư
Tà nguyệt xổ thanh ô hoán hiểu
Cự hồi thủ bái ngoại hương lư.

Dịch nghĩa:

Viếng văn miếu nhà Trần ở Hoa Nha (1)

Đầu thời Trần đã có văn từ này rồi,
Tương truyền rằng có tượng đá, quy cách nơi thờ to rộng.
Chính điện mái ngói ba toà theo kiểu chữ môn,
Hai bên có dãy nhà đối cửa thờ các ông hiền.
Loài chó dê sao nỡ lòng phá phách,
Trước mắt chỉ còn là cồn đống hang chuột,
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Dưới bóng trăng tà, quạ kêu gọi trời sắp sáng.
Vội vã về nhà nên cắm mấy nén hương ở bát nhang tại phía
ngoài.

Dịch thơ:
Đầu Trần đã dựng Văn từ

Vẫn truyền tượng đá cơ đồ khá to
Chữ môn lợp ngói ba toà

Ông hiền hai dãy đối thờ nghiêm trang
Chó dê sao nỡ phá toang

Nay thành hang chuột một phương lạnh lùng
Sáng rồi quạ réo dưới trăng

Vội về cắm mấy nén nhang phía ngoài.

(Dương Văn Vượng dịch)

...........................
(1) Hoa Nha: Nay thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam

Định. Hoa nha nghĩa là khu vực trồng hoa, đường hoa. Chữ nha còn đọc là
nhai, nhai nghĩa là đường.

Vũ Hữu Lợi   (1836- 1886)
Ông người xã Dao Cù, huyện Nam Chân, đỗ Tam giáp Tiến
sĩ xuất thân khoa ất Hợi (1875) quan Đốc học Nam Định.

渭江城
自古而今有此名
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四民來聚業皆成
鄉標楊舍段公妾
城設江边阮代生
欲富為商當以善
養兒訓孝事宜明
鄰旁南北湏能慮
盗賊侵家至不平

Phiên âm :
vị giang thành

Tự cổ nhi kim hữu thử danh
Tứ dân lai tụ nghiệp giai thành
Hương tiêu Dương Xá Đoàn công thiếp
Thành thiết giang biên Nguyễn đại sinh
Dục phú vi thương đương dĩ thiện
Dưỡng nhi huấn hiếu sự nghi minh
Lâm bàng Nam Bắc tu năng lự
Đạo đặc xâm gia chí bất bình

Dịch nghĩa :
Thành Vị Giang (*)
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Từ xưa đến nay vẫn có tên này
Bốn dân tụ hội làm ăn thảy đều thành đạt
Làng Dương Xá, thời ấy bà thiếp ông Đoàn ở đó (1)

Thành đắp bên sông vào thời nhà Nguyễn
Muốn giàu thì buôn bán, nhưng khéo giữ việc thực thà.
Nuôi con phải hiểu đầu tiên dạy cho chữ hiếu
Xóm giềng bằng vai dù Nam hay Bắc nên biết lo mà

phòng trộm giặc khi đến nhà quấy rối.
Dịch thơ :
Kim cổ tên này chẳng đổi thay
Bốn dân ăn ở cũng yên đây
Làng nêu Dương Xá bà Đoàn đó
Thành tại giang biên họ Nguyễn xây
Giàu đó đi buôn cần khéo thực
Nuôi con dạy hiếu tự làm thày
Xóm giềng chung sức lo từ sớm
Trộm giặc vào nhà chớ nói hay !

Dương Văn Vượng- dịch
-------------------------------

* Thành Vị giang : Thành đắp bằng đất. Tương truyền thành đất
được đắp từ thời Lý, gọi là thành Dương Xá do Tô Trung Tự khởi
xướng. Thời Trần về sau đắp to lên, thời Nguyễn xây gạch.
(1) Dương Xá : Tên cổ của vùng đất Vị Xuyên Năng Tĩnh và vùng
phụ cận của đất Nam Định hiện nay.

Vợ của Đoàn công : Tức bà Dương thị Mỹ vợ thứ của tướng Đoàn
Thượng. Đền Vị Xuyên thờ vợ chồng ông Đoàn Thượng là thành
hoàng.

Phạm Đôn Chính  (?)
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Phạm Đôn Chính, người xã Hiệp Luật, huyện Nam
Chân, đỗ Hương cống năm …..thời Lê, quan Thái bộc tự
khanh. Ông có tập Nam châu khoa hoạn ký.

渭溪社花村祠
古代傳來有此祠
自蘇中相至民居
教将花樹排門外
勸以閒田養小魚
前者阮公開此地
後蒙鄭女播恩餘
今人誰語思功者
惟在墻边数癩爐

Phiên âm :
Vị Khê xã hoa thôn từ

Cổ đại truyền lai hữu thử từ
Tự Tô Trung tướng chí dân cư
Giáo tương hoa thụ bài môn ngoại
Khuyến dĩ nhàn điền dưỡng tiểu ngư
Tiền giả Nguyễn công khai thử địa
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Hậu mông Trịnh nữ bá ân dư
Kim nhân thuỳ ngữ tư công giả
Duy tại tường biên xổ lại lư .

Dịch nghĩa :
Đền làng Hoa xã Vị Khê (*)

Từ xưa truyền lại đã có ngôi đền
Tại đất này tướng Tô Trung Tự từng đến ở
Khuyên người trồng hoa bày ở trước nhà
Và nuôi cá bột tại ruộng trũng hoá.
Ban đầu thì Nguyễn công tới khai khẩn
sau đến Trịnh nữ để lại ơn sâu(1)

Người thời nay mấy ai còn nhớ công ấy, chỉ thấy trước mắt
còn mấy cái bát nhang hưu quạnh.

Dịch thơ :
Trước còn để lại có ngôi đền
Thờ tướng Tô Trung tính rất hiền
Khuyên đặt cây hoa nơi trước cửa
Dạy nên nuôi cá chốn nhàn điền
Nguyễn công xưa tới khai hoang đất
Trịnh nữ về sau góp đức duyên
Nay người trong thôn nêu việc cũ
Bát nhang hiu quạnh dựng trường bên.

Dương Văn Vượng dịch
______________________________
Vị Khê nay thuộc xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định,
cả làng đều giàu có về việc trồng hoa, cây cảnh.
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(1) Đền thờ thành hoàng mở đất : Thần là Nguyễn Công Thành,
tiên phong tả tướng dưới thời Ngô vương về lập ấp chiêu dân mở
chợ. Thời Lý có Thái uý Tô Trung Tự dạy dân trồng hoa. Thời
Trịnh Bình An vương có Vương nữ Trịnh Thị Tâm Hảo tái lập
làng.

Trần Đôn Phục  (1826- ?)
Trần Đôn Phục (Xuân Vinh) quê ở Tức Mặc. đỗ cử nhân,
niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855) quan Bố chính Cao Bằng bị
bãi chức, về nhà dạy học  Khi sang đền thờ Hoằng Nghị
(thân sinh Trần Thủ Độ) ông viết bài này

到陳祖廟
非對皇朝有大功
與民亦擔慮肩同
勸農引水推糧足
開市修橋廣織工
應卯諸家人受賜
香纙百姓世皆崇
春秋燈火思尊祖
更變無忘訓後從

Phiên âm :

Đáo trần tổ miếu
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Phi đối hoàng triều hữu đại công
Dữ dân diệc đảm lự kiên đồng
Khuyến nông dẫn thuỷ thôi lương túc
Khai thị tu kiều quảng chức công
ứng mão chư gia nhân thụ tứ
Hương La bách tính thế giai sùng
Xuân thu đăng hoả tư tôn tổ
Canh biến vô vong huấn hậu tòng.

Dịch nghĩa :
Thăm đền thờ tổ họ Trần (*)

Không phải chỉ có công lớn với hoàng triều
Mà việc dân quê cũng nghĩ cân vai gánh vác.
Việc nông tang khuyên dẫn nước vào đồng,
Việc mở chợ, bắc cầu đi lại, mở rộng nghề dệt
Tới nay ứng Mão, mọi nhà đều nhờ cậy,
Hương La trăm họ đời đời ngưỡng mộ.
Khi tới tiết xuân thu nghĩ việc đèn nhang kính tổ;
Dù biến cố đến mấy vẫn chẳng quên nhắc nhớ người sau.

Dịch thơ :
Không riêng công lớn với hoàng triều
Mà việc dân quê cũng gánh đều
Dẫn nước vào đồng nông ấm dạ
Bắc cầu mở chợ, dệt chăm yêu.
Các đời ứng Mão nhờ ơn mãi
Trăm họ Hương La nhớ đức nhiều
Đèn nến xuân thu thờ phụng tổ
Nhắc người biến cố chớ quên theo.
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Dương Văn Vượng dịch
______________________________

Lời chú của ông Đôn Phục : Trước họ Dương, từ cụ Lý về sau
mới đổi họ Trần. Trần Lý sinh ra Trần Thừa, Trần Tự Khánh ở
Vạn Khoảnh. Trần Tư Nghị sinh ra An Quốc, An Hạ, An Độ ở
Phương La (thôn ứng Mão xã Hương La huyện Diên Hà phủ Tiên
Hưng đạo Sơn Nam. Hương La Trần thị Cựu phả- Khánh Đức 3
(1651).

Lê Vinh Lộc
Lê Vĩnh Lộc, người xã Cổ Nhuế, huyện Đại Loan (Nay là thôn
Nhuế Duệ xã Yên Đồng - ý Yên) chống giặc Minh. Ông Vĩnh
Lộc được chức thuỷ tào thiên phong đại tướng. Tác phẩm có Nam
châu lược ký viết về việc quân Minh tác oai ở vùng Sơn Nam -
Thiệu Bình thứ 5 (1438).

到伯舲祠
伯舲元將恨何為
受禍安邦運到期
生在坎方回在坎
死於离地擾於离
豈能見婦思淫乱
又怕臨祠敢對威
或有助人行鬼法
前時已奉亦難知
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Phiên âm :

bá linh từ

Bá Linh, Nguyên tướng hận hà vi
Thụ hoạ An Bang, vận đáo kỳ
Sinh tại Khảm phương, hồi tại Khảm
Tử ­ Ly địa, nhiễu ­ Ly ?
Khởi năng kiến phụ tư dâm loạn
Hựu phạ lâm từ cảm đối uy
Hoặc hữu tại nhân hành quỷ pháp
Tiền thì dĩ phụng diệc nan tri !

Dịch nghĩa :
Thăm đền thờ Nguyễn Bá Linh (*)

Tướng nhà Nguyên là Nguyễn Bá Linh giận vì nỗi gì;
Lâm nạn chết tại An Bang, là do đáo hạn
Sinh sống ở Bắc phương thì nên trở về Bắc phương,
còn chết ở cõi Nam thì quấy nhiễu ở cõi Nam ?
Sao có thể thấy phụ nữ thì nghĩ điều dâm loạn, mà họ đưa
tới nơi thờ thánh Trần thì chẳng dám đối oai.
Còn giúp người đời giở thuật trừ ma quỷ;
Từ xưa đã tín ngưỡng, thật là khó hiểu ! (1)

Dịch thơ :
Bá Linh nguyên tướng giận gì
An Bang lâm nạn đáo kỳ gặp đen.
ở Bắc về Bắc mới nên
Chết Nam quấy nhiễu Nam phiên lẽ gì
Nạt đàn bà để làm chi
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Trước đền dám đối với uy thánh Trần
Hồn thiêng còn giúp thế nhân
Từ xưa đã vậy, khó phân cho rành.

Dương Văn Vượng- dịch
______________________________
(1) Xứ Đông, xứ Nam: Nhiều nơi còn có đền thờ. ở đây nói về
đền Hương Tảo (nay thuộc xã Hương Tảo, huyện Thư Trì).

Tương truyền nhà nào thường có ma quỷ vô lại quấy rối, đến lễ
Bá Linh xin bùa trấn yểm thì gia trạch bình an, của người mạnh
khoẻ. Việc tôn thờ Bá Linh, dân đồng bằng sông Hồng cũng thờ
nhiều và uy linh cũng giống như việc thờ Độc Cước (thờ ở đền
làng, ở điện tư gia…)

Trần Bích Hoành (1452- ? )
Trần Bích Hoành, người xã Yên Thái, Thiên Bản, đỗ đệ
nhất giáp Tiến sĩ đệ tam danh khoa Mậu Tuất (1478), quan
Đông các Đại học sỹ. Sau về quê mẹ ở xã Đồng Du huyện
Bình Lục ở làm thuốc.

昭禪寺
有否徐公到此方
卜居安朗竹林疆
塵缘未凈開蓮沼
世事誰當啟佛堂
仁帝幸時聞秘旨
張公至問速歸鄉
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仙凡两界何能識
空色輪迴孰説彰

Phiên âm :
chiêu thiền tự

Hữu phủ Từ công đáo thử phương
Bốc cư An Lãng trúc lâm cương
Trần duyên vị tĩnh khai liên chiểu
Thế sự thuỳ đương khải phật đường
Nhân đế hạnh thời văn bí chỉ
Trương công chí vấn tốc quy hương
Tiên phàm lưỡng giới hà năng thức
Không sắc luân hồi thục thuyết chương.

Dịch nghĩa :
Chùa Chiêu Thiền (*)

Liệu có việc Từ công đã đến rừng trúc thuộc trại An Lãng
Do chưa rửa sạch trần duyên nên đào ao sen vì lo kẻ gánh
đỡ sự đời nên mới dựng chùa phật
Vua Trần Nhân Tông đến hỏi được nghe diệu pháp;
Trương Hán Siêu tìm vào thì được lời khuyên phải sớm về
vườn.Cõi Tiên cõi phàm hai ngả hiểu sao rành mạch, mà
không sắc luân hồi ai lại bình cho rõ rệt ?

Dịch thơ :
Có thực Từ công đến đất này
Rừng tre An Lãng thế mà hay
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Ao sen chưa sạch duyên trần ấy
Chùa phật thì ai nối kiếp đây
Nhân đế tới thăm nghe diệu pháp
Trương công tìm hỏi kíp về ngay
Tiên phàm hai cõi sao chia được
Không sắc luân hồi hiẻu khó thay !

Dương Văn Vượng dịch
______________________________

NC : Vua Nhân Tông thì thành phật, nối tiếp thánh Từ. Thành
phật thành thánh như vậy thì ai mà chẳng thành được. Còn Hán
Siêu dù thấy rõ tiên triệu mà không tin, vì các vị dĩ vãng có ai hậu
kế ra gì mà phải gật đầu.

Bài của Vũ Đoan người Đồng Lư - Giao Thủy, đỗ tam giáp đồng
Tiến sĩ, xuất thân khoa Quý Mùi năm Thống Nguyên 2 (1523)
quan Thượng thư : Lý gia Trần thị phi minh giám, phụng phật
sùng tiên bất thiên chung. Tiên phật nhược cầu năng hữu vọng,
thế nhân thuỳ khổ tác canh nông ? (Lý Trần đâu phải gương trên,
thiện chung không nổi phật tiên làm gì. Tôn phật tiên nếu được
thì người đời ai khốn khổ vì canh nông).

Đỗ Bỉnh Thành (thế kỷ 19)
Quê xã Quần Anh Hạ, huyện Hải Hậu (nay thuộc xã Hải
Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

到渭城有感
絕蕝憐心與事相違
感慨沉吟只自悲
城郭江山猶半是
人民風俗已全非
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火船烟焰通黄道
車路塵紛薄 微
最是隱衷難白處
胡人那管越人

Phiên âm :
đáo vị thành hữu cảm

Tuyệt liên tâm dữ sự tương vi
Cảm khái trầm ngâm chỉ tự bi
Thành quách giang sơn do bàn thị,
Nhân dân phong tục dĩ toàn phi.
Hoả thuyền yên diệm thông hoàng đạo
Xa lộ trần phân bạc thuý vi
Tối thị ẩn trung nan bạch xứ :
Hồ nhân, na quản Việt nhân phi ?

Dịch nghĩa :

Cảm xúc khi tới thành Vị
Thương cảm xiết bao, sự đời không được như ý,
Chỉ riêng mình buồn bã, cảm khái mà khe khẽ ngâm nga
Non sông thành quách còn hơi giống trước,
Phong tục, nhân dân hoàn toàn đã đổi thay
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Khói thuyền mây bốc lên tận trời,
Bụi xe trên đường làm mờ dốc núi.
Nhất là tấm lòng trung thầm kín không có chỗ giãi bày
Người Việt nuôi béo giặc Hồ sao được(1) ?

Dịch thơ :
Sự đời trái khoáy, nghĩ mà đau
Biết ngỏ cùng ai nỗi thảm sầu
Thành nọ quách kia còn nửa đó,
Dân xưa tục cũ có toàn đâu ?
Tàu bè khói bốc đen trời thẳm
Xe pháo bụi bay trắng núi sâu
Day dứt nỗi riêng không chốn giãi
Máu dân bao đủ béo quân thù ?

Nguyễn Văn Huyền- dịch
______________________________
(1) Giặc Hồ : ám chỉ giặc Pháp.

Vũ Trọng Uy (thế kỷ 19)
Quê làng Bái Dương, huyện Nam Chân (nay thuộc xã Nam
Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

挽武進士
世事休論敗與成
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先生一死死如生
但知報國心為重
寧肯捐驅視若輕
光嶽果然成正氣
風雷應爲護潛靈
以爲孝子忠臣者
不愧顔張古令名

Phiên âm :
văn vũ tiến sĩ

Thế sự hưu luân bại dữ thành,
Tiên sinh nhất tử, tử như sinh.
Đãn tri báo quốc tâm vi trọng,
Ninh khẳng quyên khu thị nhược khinh.
Quang nhạc quả nhiên thành chính khí,
Phong lôi ưng vị hộ tiềm linh,
Dĩ vi hiếu tử, trung thần giả,
Bất quý Nhan, Trương cổ lệnh danh.

Dịch nghĩa :
Viếng tiến sĩ họ Vũ

Việc đời, không cần bàn đến thành công hay thất bại,
Tiên sinh dù chết, nhưng chết cũng như sống.
Vì tấm lòng chỉ biết báo đền ơn nước làm trọng,
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Cho nên coi việc hy sinh thân mình là nhẹ.
Núi non hun đúc ắt thành chính khí,
Gió, sấm hẳn che chở cho linh hồn.
Ông vừa là con hiếu lại là bầy tôi trung.
Không thẹn với các ông Nhan, ông Trương ngày xưa danh

tiếng lừng lẫy (1).
Dịch thơ :

Thế sự bàn chi bại với thành,
Kể chi  sống chết ở tiên sinh.
Đã rằng khảng khái thề lo nước,
Thì dẫu hy sinh dám tiếc mình.
Sông núi đúc hun nên chính khí
Gió mây che chở mãi anh linh
Tấm gương con hiếu tôi trung ấy,
Đâu kém người xưa trong sử xanh.

Lê Xuân Quang dịch

______________________________
(1) Ông Nhan : Tức Nhan Cảo Khanh, làm quan nhà Đường. An
Lộc Sơn phản Đường , ông chống lại. Địch bắt được, ông không
chịu hàng, bị cắt lưỡi chết.

Ông Trương : tức Trương Tuần, người đời Đường, đỗ tiến sĩ, cùng
Hứa Viễn giữ thành Tuy Dương chống giặc An Lộc Sơn. Bị bắt,
ông mắng chửi giặc, nói : “Ta nguyện hết lòng báo ơn nước, chết
đi ta sẽ làm ma để giết giặc”.

Trần Công Dương (thế kỷ 19)
Quê Hoành Đông, huyện Giao Thủy (nay thuộc xã Hoành
Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)
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挽門生進士武有利
我國大南君咸宜
嗟哉城郭十全非
君以去年除夕去
我以去年除夕悲
師弟寸情嗟已矣
君臣大義柰何之
我來一酌憑風吊
慟哭非君更為誰

Phiên âm :
văn môn sinh tiến sĩ vũ hữu lợi

Ngã quốc Đại Nam quân Hàm Nghi,
Ta tai thành quách thập toàn phi.
Quân dĩ khứ niên trừ tịch khứ,
Ngã dĩ khứ niên trừ tịch bi.
Sư đệ thốn tình ta dĩ hĩ !
Quân thần đại nghĩa nại hà chi ?
Ngã lai nhất chước bằng phong điếu,
Đỗng khốc phi quân cánh vị thuỳ ?
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Dịch nghĩa :

Viếng học trò là Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi

Nước Đại Nam ta, đời vua Hàm Nghi(1)

Thương thay, thành quách mười phần khác hẳn.
Đêm trừ tịch năm qua, Người đi, đi mãi,
Từ đêm trừ tịch ấy để lại cho ta nỗi đau buồn.
Chút tình thầy trò, than ôi thế là hết !
Còn nghĩa lớn vua tôi rồi sẽ thế nào đây ?
Rót một chén rượu nhờ gió đưa viếng,
Chẳng khóc thương Người thì còn khóc thương ai ?

Dịch thơ :
Đất nước từ Hàm Nghi đến nay,
Còn đâu thành quách, ôi buồn thay !
Từ trừ tịch qua Người vắng mãi,
Từ trừ tịch ấy đau lòng này.
Sư đệ tình riêng đành đứt đoạn !
Quân thần nghĩa cả, tính sao đây ?
Viếng đưa một chén nhờ hương gió,
Chẳng khóc thương người, thương khóc ai ?

Cao Quang Thanh, Mai Thanh dịch
______________________________
(1) Vua Hàm Nghi được đưa lên ngôi năm 1885. Lúc ấy triều
Nguyễn đã ký hàng ước 1884 thừa nhận nền đô hộ của giặc Pháp.
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Phạm Văn Nghị (1805-1880)
Đệ nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp). Quê xã Tam Đăng,
huyện Đại An (nay thuộc xã Yên Thắng, huyện ý Yên, tỉnh
Nam Định)

過涇清吊古

聞道涇清古戰場
何人善用智謀囊
地餘故壘欺冬雪
江剩寒波吊夕陽
難起古人論勝負
幾存故老問興亡
祇今骚客供閒望
西嶺依依樹色蒼

Phiên âm :
quá kinh Thanh điếu cổ

Văn đạo Kinh Thanh cổ chiến trường,
Hà nhân thiện dụng trí mưu nang ?
Địa dư cổ luỹ khi đông tuyết,
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Giang thặng hàn ba điếu tịch dương.
Nan khởi cổ nhân luân thắng phụ,
Kỷ tồn cố lão vấn hưng vương (vong)
Chỉ kim tao khách cung nhân vọng,
Tây lĩnh y y thụ sắc thương.

Dịch nghĩa :
Qua Kinh Thanh viếng cảnh xưa (1)

Nghe nói Kinh Thanh là bãi chiến trường cũ,
Người nào đã khéo dùng cái túi khôn đó ? (2)

Mặt đất hãy còn luỹ cũ ngạo nghễ trước sương đông,
Dưới sông còn trơ làn sóng lạnh dãi dầu dưới nắng chiều
Không thể dựng người xưa dậy cùng bàn chuyện thua

được.
Còn đâu mấy cố lão để hỏi việc hưng vong
Ngày nay tao khách thư thả dừng ngắm
Trên ngọn núi tây cây cối vẫn xanh tươi.
Dịch thơ :

Kinh Thanh nghe nói chiến trường xưa
Mưu trí khen ai khéo đánh lừa,
Thành cũ đất trơ, làn tuyết phủ,
Sông sâu sóng lặng, bóng chiều đưa.
Lấy ai bô lão bàn suy thịnh
Khôn gọi người xưa hỏi được thua
Cây cối non đoài tươi thắm thế
Nay dành du khách ngắm say sưa.

Đỗ Ngọc Toại dịch
______________________________
(1) Kinh Thanh : nay thuộc xã Yên Thọ, huyện ý Yên, tỉnh Nam
Định. Xưa có thành Cổ Lộng do quân xâm lược Minh đắp và
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đóng giữ.  ở đây đã xảy ra nhiều cuộc kịch chiến giữa nghĩa quân
Lê Lợi và quân Minh.
(2) Túi khôn : Triều Thố đời Hán hay bày mưu lạ để giúp vua,
người ta gọi ông là “cái túi khôn”. Đây tác giả muốn nhắc tới
việc bà Lương Thị Minh Nguyệt, một phụ nữ bình thường ở ý
Yên, đã lừa quân Minh chui vào túi để ngủ, rồi bà thắt chặt túi
lại, giúp nghĩa quân Lê Lợi tiêu diệt giặc.

Vũ Công Tự (1855-1920):

白藤江懷古
當日藤江戰
平元妙策機
至今潮水漲
猶想大王威
人地有今古
江山無是非
中 空擊楫
惆悵淚沾衣

Phiên âm :

Bạch đằng giang hoài cổ
Đương nhật Đằng giang chiến,
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Bình Nguyên diệu sách ky (cơ).
Chí kim triều thuỷ trướng,
Do tưởng Đại vương uy.
Nhân địa hữu kim cổ,
Giang sơn vô thị phi.
Trung lưu không kích tiếp,
Trù trướng lệ triêm y.

Dịch nghĩa :

Qua sông bạch đằng nhớ chuyện cũ

Ngày đó đánh giặc trên sông Bạch Đằng,
Kế sách bình Nguyên thật là tuyệt diệu
Đến nay, mỗi khi nước triều lên mạnh,
Vẫn còn nghĩ đến oai phong của Đại vương(1)

Người với cảnh, xưa nay còn đổi
Nhưng non sông, phải quấy không thay
Giữa dòng, ta chỉ suông gõ mái chèo,
Mà lòng buồn rầu, lệ đẫm vạt áo.

Dịch thơ :
Trận sông Đằng thuở ấy,
Bình Nguyên, sách lược hay.
Thủy triều khi dâng mạnh
Oai Vương dường đâu đây.
Người, cảnh có sau, trước
Non sông không dở, hay
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Giữa dòng suông gõ mái,
Vạt áo lệ tuôn đầy.

Trần Quát dịch

---------------------

(1) Đại vương : chỉ Trần Hưng Đạo

河目故節臣黄大人挽詩

南風囘首淚難禁
成敗誰將論古今
直把一身成國是
且將義戰作人心
敬天尚得從容拜
凈地何須仔細尋
莫怪同 不同死
偏公慮遠復憂深
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Phiên âm :

Hà mục cố tiết thần Hoàng đại nhân
vân thi

Nam phong hồi thủ lệ nan câm
Thành bại thuỳ tương luận cổ câm (kim)
Trực bả nhất thân thành quốc thị
Thả tương nghĩa chiến tác nhân tâm.
Kính Thiên thượng đắc thung dung bái
Tĩnh Địa hà tu tử tế tầm.
Mạc quái đồng minh bất đồng tử,
Thiên công lự viễn phục ưu thâm.

Dịch nghĩa :
Thơ viếng Tổng đốc Hà Nội họ Hoàng Tử tiết (1)

Ngoảnh đầu hướng nam mà khôn ngăn dòng lệ,
Xưa nay có ai lấy việc thành bại mà đánh giá đâu.
Quyết hy sinh thân mình để nêu gương cho nước,
Chiến đấu vì nghĩa mong cổ vũ lòng người.
Trước khi chết còn thong dong đến lạy ở điện Kính Thiên(2)

Vậy thì đâu cần phải tìm kỹ nơi Tĩnh Địa (3)

Chớ lấy làm lạ là có kẻ cùng thề thốt mà chẳng cùng chết,
Riêng ông, ông đã nghĩ sâu lại lo xa.

Dịch thơ :
Ngoảnh lại trời Nam lệ đẫm tròng,
Bại, thành đâu kể tội hay công.
Đem thân quyết chiến làm gương nước
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Vì nghĩa hy sinh tỏ nỗi lòng.
Tĩnh Địa, chẳng cần tìm kỹ lưỡng,
Kính Thiên, vẫn đến lễ thong dong.
Lạ chi thề thốt, phường tham sống,
Sau trước, trung trinh chỉ có ông.

Võ Hoàng dịch
______________________________

(4) Tổng đốc Hà Nội họ Hoàng : chỉ Hoàng Diệu đã anh dũng
chỉ huy quân ta chống quân Pháp đánh thành Hà Nội năm
1882. Không giữ được thành, ông đã tử tiết.

(5) Cả câu chỉ việc trước khi chết, ông còn đến điện Kính Thiên,
quay mặt về phương Nam lạy tạ nhà vua.

(6) Tĩnh địa : theo Phật giáo, đó là nơi Cực lạc, ai tu thành chính
quả sẽ được lên. Cả câu ý nói : Hoàng Diệu nghĩa khí như vậy
cho nên dễ dàng lên được đó.

Lê Quả Dục (1833-1899)
Quê xã Hoành Nha, huyện Giao Thủy (nay thộc xã Giao
Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định)

乙酉年往河内感作
廾五年來此一臨
舊遊無處複相尋
車塵馬迹喧天地
湖色山光变古今
拭目新亭潛墜淚
囘頭故國暗傷心
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斜陽旅館閒沽酒
嘈雜人中獨自斟

Phiên âm :
ất Đậu niên, vãng Hà Nội cảm tác

Trấp ngũ niên lai thử nhất lâm,
Cựu du vô xứ phục tương tầm,
Xa trần, mã tích huyền thiên địa,
Hồ sắc, sơn quang biến cổ câm (kim).
Thức mục Tân đình tiềm truỵ lệ,
Hồi đầu cố quốc ám thương tâm.
Tà dương lữ quân nhân cô tửu,
Tào tạp nhân trung độc tự châm.

Dịch nghĩa :

Năm ất dậu (1885) lên Hà Nội cảm tác
Đã hăm nhăm năm rồi mới tới đây (1)

Các nơi đến chơi trước, không còn chỗ nào thăm lại được.
Chỉ thấy bụi xe, vết ngựa, mà mù trời, dậy đất.
Sắc hồ, bóng núi nay khác hẳn xưa,
Ngước mắt nơi Tân Đình mà thầm gạt lệ(2)

Ngẩng nhìn nước cũ, luống những đau lòng.
Chiều tà, nơi quán trọ ngồi uống rượu
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Một mình nâng chén giữa đám người đông ồn ào.

Dịch thơ :
Hăm nhăm năm ấy một lần qua
Vật đổi, tìm đâu thấy cảnh xưa
Ngựa hí, xe ran, trời náo loạn
Non mờ, nước bạc, đất phôi pha.
Lâu đài, nhác thấy lòng đau nhói,
Sông núi, quay nhìn lệ nhỏ sa.
Nâng chén chiều tà nơi quán trọ,
Giữa vòng hỗn độn một mình ta.

Cao Quang Thạnh - dịch
______________________________
(1) Hai mươi nhăm năm trước là năm mở khoa thi hương Tân Dậu
(1861), sĩ tử trường Nam Định thi chung ở trường Hà Nội. Tác
giả dự khoa thi này.
(2) Tân Đình : xem chú thích 2 trang 112.

讀河寕總督黄制台永訣疏感作

城亡已誓與俱亡
心事猶存手奏章
節見言言和血淚
文成字字挟風霜
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屏山萬里孤忠達
濃嶺千秋正氣香
自謂願追前武顯
對看還有古睢陽

Phiên âm :
Độc Hà Ninh tổng đốc hoàng chế

đài vĩnh quyết sớ cảm tác
Thành vong dĩ thệ dữ câu vương (vong),
Tâm sự do tồn thủ tấu chương.
Tiết hiện ngôn ngôn hoà huyết lệ,
Văn thành tự tự hiệp phong sương.
Bình sơn vạn lý cô trung đạt,
Nóng lĩnh thiên thu chính khí hương.
Tự vị nguyện truy tiền Vũ Hiển,
Đối khan hoàn hữu cổ Tuy Dương.

Dịch nghĩa :
Cảm tác khi đọc sớ vĩnh biệt

của Tổng đốc Hà Ninh họ Hoàng (1)

Thành mất, ông quyết cùng chết với thành,
Tâm sự còn lại tớ tâu tự tay viết,
Khi tiết hiển hiện trong lời lời như hoá máu với nước mắt,
Trong bài văn, chữ nào cũng như cuộn cả gió sương.
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Tấm cô trung giãi tỏ với non Bình xa xôi muôn dặm (2)

Chinh khí sẽ nức thơm cùng với núi Nùng ngàn năm (3)

Tự nhủ xin theo gương ông Vũ Hiển trước (4)

Nhìn xem, hãy còn dấu cũ thành Tuy Dương (5)

Dịch thơ : Mất thành, thân quyết thác theo cùng,
Còn đấy tờ tâu giãi tỏ lòng,
Tiết thảo, lời lời hoà huyết lệ
Lời văn, chữ chữ cuộn sương phong.
Cô trung muôn dặm dáng non Ngự
Chính khí ngàn năm ngát núi Nùng.
Đã nguyện hồn theo ông Vũ Hiển
Thành xưa còn mãi tấm gương trung.

Cao Quang Thạnh dịch
______________________________
(1) Tổng đốc Hà Ninh họ Hoàng : chỉ tổng đốc Hoàng Diệu. Năm
1882, giặc Pháp đánh chiếm thành Hà Nội, ông đã tổ chức phòng
ngự, nhưng không giữ được. Thành mất, ông viết sớ để lại rồi thắt
cổ tự tử.
(2) Non Bình : tức núi Ngự Bình ở Huế. (3) Núi Nùng : ở Hà Nội.
(4) Vũ Hiển điện đại học sĩ là tước của Nguyễn Tri Phương.
(5) Thành Tuy Dương : nơi Trương Tuần và Hứa Viễn đời Đường
đã quyết chết giữ thành chống giặc An Lộc Sơn. Đây có ý so
sánh sự kiện hai ông Nguyễn, Hoàng tuần tiết giữ thành Hà Nội
với gương trung liệt ở thành Tuy Dương.

Trần Văn Gia (1836-1892):

到渭城有感次鶴皋
憾顏重憶十年違

166

撫事興懷萬緒悲
九曲江流頻轉念
三緘金口凜防非
積憂髮白春難住
報國心丹力則微
故郡名都今試看
誰家裘馬自輕肥

Phiên âm :
Đáo vị thành hữu cảm thứ hạc cao

Hám nhan trùng ức thập niên vị,
Phủ sự hưng hoài vạn tự bi.
Cửu khúc giang lưu tần chuyển niệm,
Tam giám kim khẩu lẫm phòng phi.
Tích ưu, phát bạch xuân nan chú,
Báo quốc, tâm đan lực tắc vi.
Cố quân danh đô kim thí khán
Thuỳ gia cửu mã tự khinh phi ?

Dịch nghĩa :
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Hoạ bài “Cảm xúc khi lên thành Nam” của Hạc Cao (1)

Nét mặt ngậm ngùi nhớ lại những sự trớ trêu mười năm qua.
Ngẫm lại sự đời mà muôn nỗi buồn bã.
Lòng quặn như dòng sông chín khúc, khi sực nghĩ tới sự việc
Miệng phải bịt ba lần để đề phòng lời sai trái
Chất chứa mối lo, mái tóc bạc phơ, xuân không trở lại nữa
Báo đền ơn nước, tấm lòng son sắt, nhưng sức vóc đã suy.
Nay thử nhìn xem, quê hương cũ là kinh đô xưa (2),
Những con nhà ai mặc áo cừu nhẹ cưỡi ngựa béo ?

Dịch thơ :
Mười năm biến đổi mấy pha phôi,
Việc rối bời tơ, luống ngậm ngùi.
Chín khúc ruột vò, đau chuyện nghĩ,
Ba lần miệng khoả, sợ lời sai.
Lo đời tóc bạc, xuân đâu nữa,
Báo nước lòng son, sức kém rồi.
Quê cũ, đô xưa, giờ ngắm thử,
Ngựa xe béo tốt những ai ai ?

Nguyễn Xuân Tảo dịch

_____________________________
(1) Hạc Cao : tên hiệu của Đỗ Bỉnh Thành, xem tiểu sử tác giả ở phần II

(2) Kinh đô xưa : ý nói Nam Định thuộc phủ Thiên Trường, ngày xưa là
quê hương nhà Trần, có nhiều cung điện như là kinh đô thứ hai, sau
Thăng Long.

Lã Xuân Oai (1838-191):
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夢三登范先生

信息茫然半喜驚
夜間果夢范先生
春風何處陪當席
怒浪無端帖遠溟
月影到來人複静
雨聲過後氣初平
盡抛舊恨裁新句
無複簫笳墻外廳

Phiên âm :
mộng tam đăng phạm tiên sinh (1)

Tin tức mang nhiên bán hỉ kinh,
Dạ gian quả mộng Phạm tiên sinh
Xuân phong hà xứ bồi dương tịch,
Nộ lãng vô đoan thiếp viễn minh.
Nguyệt ảnh đáo lai nhân phục lĩnh,
Vũ thanh quá hậu khí sơ bình.
Tận phao cựu hận tài tân cú,
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Vô phục tiêu già tường ngoại thinh.

Dịch nghĩa :
Mộng gặp Tam Đăng Phạm tiên sinh (2)

Tin tức mịt mùng nửa mừng nửa sợ,
Đêm đến, quả nhiên nằm mơ thấy Phạm tiên sinh.
Gió xuân từ đâu thổi đến ngay bên chiếu,
Sóng dữ bỗng dưng yên lặng ngoài biển xa.
ánh trăng soi tới, Người lại lặng lẽ biến đi,
Dứt tiếng mưa rơi, thời tiết bắt đầu dịu.
Gạt hết hận cũ, làm câu thơ mới,
Không còn nghe thấy tiếng kèn thổi ngoài tường.

Dịch thơ :
Nửa mừng, nửa sợ, ngóng tin,
Đêm mơ, rõ Phạm tiên sinh hiện về
Gió xuân đậu lạt gần kề,
Biển xa lặng hẳn bốn bề sóng khơi.
Trăng vào thư thái lại người,
Tiếng mưa dứt hạt, khi trời êm ru.
Gạt phăng hận cũ, đề thơ,
Chẳng nghe kèn thổi vọng đưa ngoài tường.

Ngô Linh Ngọc dịch

______________________________
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(1) Nguyên chú của tác giả : “Hôm đó, tên thư ký mà  đến hỏi tin bài,
trông ta rất ngộ. Đêm năm chiêm bao : Thuở nhỏ học ở trường cụ
Tam Đăng, binh văn rồi, cụ vào nhà sau, ta ở ngoài trường, thấy tổng

和豐尹
世態思量劍欲鳴
江山何事久砏更
讌 偶困文丞相
北塞终還漢子卿
到底是非應有定
眼前榮辱不湏驚
大羅傳說多竒事
一路天然萬里平

Phiên âm :

hoạ phong doãn
Thế thái tư lường kiếm dục minh
Giang sơn hà sự cửu phân canh
Yên đài ngẫu khốn Văn thừa tướng
Bắc tái chung hoàn Hán Tử Khanh.
Đáo để thị phi ưng hữu định,
Nhãn tiền vinh nhục bất tu kinh
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Đại La truyền thuyết đa kỳ sự,
Nhất lộ thiên nhiên vạn lý bình.

Dịch nghĩa :
Hoạ thơ ông huyện Phong Doanh

Nghĩ tới sự đời, gươm cũng muốn thét,
Núi sông cớ gì lại rối ren lâu.
Văn Thừa tướng không may bị khốn ở Yên Đài(1)

Tô Tử Khanh đời Hán sau cũng trở về từ ải Bắc (2)

Lẽ phải trái, cuối cùng phải được phân định rõ ràng,
Sự nhục vinh, trước mắt không nên kinh sợ.
Truyền thuyết về Đại La có nhiều chuyện lạ(3)

Cứ thuận theo lẽ trời thì con đường muôn dặm sẽ bằng
phẳng.

Dịch thơ :
Cớ gì sông núi mãi pha phôi,
Gươm muốn gầm lên, giận thót đời.
Vó ngựa sa cơ từng có kẻ,
Tóc phơ về lại há không ai.
Lạ gì trước mắt vòng vinh nhục
Sẽ rõ sau cùng chuyện đúng sai.
Nghe nói Đại La nhiều sự lạ,
Bình yên muôn dặm, thuận cơ trời.

Chu Văn dịch
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______________________________

(1) Văn Thừa tướng : tức Văn Thiên Tướng đời Tống. Khi quân Nguyên danh
Nam Tống, Văn Thiên Tướng cầm quân chống cự, bị quân Nguyên bắt đưa về
Yên Kinh giam giữ, ông không khuất phục, cuối cùng bị giết.
(2) Tô Tử Khanh : tức Tô Vũ.

(3) Chưa rõ nói gì.

Đỗ Huy Liêu (1844-1891)
Đỗ nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp). Quê xã La Ngạn, huyện
Đại An (Nay xã Yên Đồng,  ý Yên, N.Định)

和横衙黎大兄

記六年前返自临
西湖勝跡一番尋
濁人未必能清我
爱古何能敢溥今
偷得小安皆守口
算來大局每寒心
吾曹進退俱難日
有酒消愁且滿斟

Phiên âm :
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hoạ hoành nhà lê đại huynh
Ký lục niên tiền phản tự Lâm,
Tây hồ thắng tích nhất phiên tầm.
Trọc nhân vị tất năng thanh ngã,
ái cổ hà năng cảm bạc câm (kim).
Thâu đắc tiểu an giai thủ khẩu,
Toán lai đại cục mỗi hàn tâm.
Ngô tào tiến thoái câu nan nhật,
Hữu tửu tiêu sâu thả mãn châm.

Dịch nghĩa :
Hoạ thư bác Lê ở Hoành Nha (1)

Nhớ sáu năm trước, từ đất Lâm quay về (2)

Đã một lần chơi xem cảnh đẹp ở hồ Tây.
Người đục, chưa chắc mình đã trong được (3)

Yêu đời xưa, nhưng đâu dám khinh đời nay(4)

Được chút tạm yên, đều phải giữ miệng.
Xét đại cục này, lại thấy lạnh lòng.
Bọn ta đang ở lúc tiến lui đều khó,
Có rượu để tiêu sầu, hãy cứ rót cho đầy.

Dịch thơ :
Từ đất Lâm về  trải sáu dông,
Hồ Tây cảnh đẹp dạo vui cùng.
Ta trong, người đục đâu cầm chắc,
Khen trước, chê nay há dám mong.
Được chút an nhàn thành buộc miệng,
Trông vời thời cuộc những đau lòng.
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Bọn ta tiến thoái đều dang dở,
Buồn gửi đầy vơi chén rượu nồng.

Nguyễn Xuân Tảo dịch
-----------------------------------------

(1) Bác Lê ở Hoành Nha : tức Lê Quả Dục.
(2) Đất Lâm : chỉ phủ Lâm Thao, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú, nơi tác
giả đã làm Tri phủ.
(3) Người đục… mình trong : Ngư phủ từ của Khuất Nguyên có câu
: “Người đòi đục cả, riêng có mình trong”. Đây ý nói mình không
thể riêng trong được, phải xử lý cho hợp với đời.
(4) Nguyên chú của tác giả : thơ Đỗ Phủ : “Bất bạc kim nhân, ái cổ
nhân” (không khinh người nay, yêu người xưa).

大兄

凄凉黑雨洒經津
白眼樓前半夜瞋
亦覺力衰難鼎宋
其如恩重故錐秦
百年果有生心事
除夕堪悲死節臣
近日芻靈爲價重
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能無作厲似張巡

Phiên âm :
khốc dao cù đại huynh

Thê lương bắc vũ sái Kinh tân,
Bạch nhìn lâu tiền bán dạ sân.
Diệc giác lực suy nan đỉnh Tống.
Kỳ như ân trọng cố chuỳ Tần.
Bách niên quả hữu sinh tâm sự
Trừ tịch kham bi tử tiết thần.
Cận nhật, sò linh vi giá trọng,
Năng vô tác lệ tự Trương Tuần ?

Dịch nghĩa :
Khóc đại khuynh làng Dao Cù

Đêm đen, mưa lạnh tưới bến đò Kinh Lũng (1),

Thức đến nửa đêm, mắt trắng giận dữ nhìn ra trước nhà.
Cũng biết sức đã suy, khôn chống đỡ cơ đồ nhà Tống (2),

Song vì ơn nặng, phải đem dùi nện xe vua Tần (3).

Niềm tâm sự này quả còn mãi mãi trăm năm,
Càng thương cho người bày tôi tử tiết vào đêm trừ tịch.
Gần đây, hình nhân giá đắt lắm (4)

Không biết có hiển linh giết giặc như Trương Tuần (5) ?
Dịch thơ : Bến Kinh đêm lạnh, đẫm mưa dầm,

Trằn trọc canh trường, mắt mở trân.
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Biết sức yếu mòn, khôn đỡ Tống,
Vì ơn sâu nặng, phải đâm Tần.
Trăm năm khắc khoải niềm tâm sự,
Một lối buồn đau bậc tiết thần.
Xót nỗi hình nhân sao giá đắt
Khí thiêng giết giặc giống Trương Tuần ?

Võ Hoàng dịch

(1) Bến đò Kinh Lũng:  trên đường từ quê tác giả sang Dao Cù.

(2) Văn Thiên Tường giúp Tống chống xâm lược Mông Cổ,
nhưng vì thế cô lực kiệt, bị giết.

(3) Trương Lương tướng Hán. Trương dùng tráng sĩ nện xe Thuỷ
Hoàng để báo thù.

(4) Hình nhân : tục ngày trước thường làm hình người giả để
chôn thay người thân chết mất xác.

(5) Trương Tuần : người đời Đường, đậu tiến sĩ, cùng Hứa Viễn
giữ thành Tuy Dương chống giặc An Lộc Sơn. Bị bắt, ông
mắng chửi giặc, nói : “Ta nguyệt hết lòng báo ơn trước, chết
đi ta sẽ làm ma để giết giặc”.

Phạm Vụ Mẫn (1842-?):

被監之作
何事男兒誤此生
世途坷坎恨难平
百年廟社孤臣淚
八葉門閭獨子情
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歲界四寅花欲笑
年逢三卯酒頻傾
一朝踏却愁城破
憑仗觀音救苦經

Phiên âm :
bị giam chi tác

Hà sự nam nhi ngộ thử sinh,
Thế đồ kha khảm hận nan bình.
Bách niên miếu xã cô thần lệ,
Bát diệp môn lư độc tử tình.
Tuế giới tứ Dần hoa dục tiếu,
Niên phùng tam Mão tửu tần khuynh.
Nhất triêu đạp khước sầu thành phá,
Bằng trượng Quan Âm cứu khổ kinh.

Dịch nghĩa :
Làm lúc bị giam (1)

Làm trai cớ sao lại sống vào kiếp này ?
Đường đời trắc trở, mối hận khôn nguôi.
Tông miếu xã tắc trăm năm, kẻ cô thần nghỉ đến mà ứa lệ,
Nếp nhà dòng dõi tám đời, là con trai tốt phải nặng tình.
Hoa như chế giễu tuổi ta đã bốn chi dần(2)
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Rượu muốn uống tràn để mừng tháng có ba ngày Mão (3)

Một mai đạp đổ được thành sầu,
Là nhờ kinh cứu khổ của đức Phật Quan Âm.

Dịch thơ :
Cơ sự làm trai uống kiếp sinh
Đường đời trắc trở hận khôn bình
Trăm năm cơ nghiệp, tôi nhoà lệ
Tám nhánh gia môn, con triu tình
Tuổi bốn chi Dần, hoa nở cánh
Tháng ba ngày Mão, rượu nghiêng bình
Một mai đạp đổ thành sầu nọ
Nhờ đọc Quan Âm cứu khổ kinh

Lê Vũ Hoàng dịch
______________________________
(1) Bài này làm khi tác giả bị bắt giam ở Nam Định.

(2) Tuổi bốn chi Dần : ý nói ông tuổi Dần, mỗi chi 12 năm. Qua ý
này có thể đoán định là bài thơ này làm vào năm Canh Dần
(1890) và ông sinh năm Giáp dần (1854)
(3) Ba Mão : Sách Thiên văn ghi cách chiêm nghiệm, năm nào
tháng hai có ba ngày Mão sẽ được mùa.

Đinh Văn Nhã

申年正月丞派從
南定海防三登黄甲防勦
可尊不失其可親
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况是攸宜左有身
幕府雍容身是將
戎行踴躍友能軍
隨臨屯守隨無敵
只便趋陪只論文
褔將天教無事好
戰功弟一属何人

Phiên âm :
Thân niên chính nguyệt, thừa phái tòng

Nam Định hải phòng Tam Đăng hoàng giáp
phòng tiểu

Khả tôn bất thất kỳ khả thân,
Huống thị du nghi tả hữu thân.
Mạc phủ ung dung thân thị tướng,
Nhung hàng dũng dược hữu năng quân.
Tuỳ lâm đồn thú tuỳ vô địch,
Chỉ tiện xu bồi chỉ luận văn.
Phúc tướng thiên giao vô sự hảo,
Chiến công đệ nhất thuộc hà nhân ?
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Dịch nghĩa :
Tháng Giêng năm Thân (1872) được cử theo Hải

Phòng sứ Nam Định là Hoàng giáp Tam Đăng đi tuần
phòng đánh dẹp

Tiên sinh đáng tôn kính như cha, lại vẫn thân thương như
mẹ,
Huống lại là người linh hoạt, mực thước.
Bản thân là vị tướng nơi trướng phủ ung dung,
Bạn bè có thể làm lính trong hàng quân dũng mãnh.
Ra đóng giữ nơi đâu là vô địch ở đó,
Vừa tiện theo giúp việc, lại tiện bàn luận văn chương.
Ông tướng có phúc sẽ được trời cho mọi việc tốt lành,
Chiến công thứ nhất chưa biết thuộc về ai ?

Dịch thơ :       ?

Chưa chép vào
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Cả Ngô (t k. 19)

獄中感作
骥足行空久不縻
雜牛群後亦羞爲
南冠旅梦蟬吟断
北海臣心雁帶歸
擊筑空成當日恨
解骖堪笑古人非
潯陽江染冤仇血
不殺公明悔亦遅

Phiên âm :
ngục trung cảm tác

Ký túc hành không cửu bất mi,

Tạp ngưu quần hậu diệc tu vi.

Nam quan lũ mộng thiền ngâm đoạn,

Bắc hải thần tâm nhạn đới quy.

Kích trúc không thành dương nhật hận,

Giải tham kham tiếu cổ nhân phi.

Tầm Dương giang nhiễm oan cừu huyết,

Bất sát Công Minh hối diệc trì.

Dịch nghĩa :
Cảm tác trong tù

Vó ngựa rong ruổi từ lâu không bị ràng buộc,
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Nay lại đứng sau đàn trâu, kể cũng đáng hổ thẹn.

Giấc mộng xa nhà ở ải Nam bị tiếng ve kêu làm

đứt đoạn(1),

Tấm lòng bầy tôi ở biển Bắc nhờ chim nhạn

mang về(2).

Mưu gảy đàn trúc không thành đã là mối hận

ngày ấy(3),

Việc cởi dây cương ngựa bị cười là điều sai của

người xưa(4).

Sông Tầm Dương nhuộm máu oán thù,

Không giết Công Minh, hối lại e cũng muộn(5).

1. Ve kêu đứt đoạn : Lạc Tần vương làm Thị ngự sử đời Đường, bị
Vũ TắcThiên bắt tội bỏ ngục. Nhân nghe tiếng ve kêu, ông đã làm
bài thơ để giãi bày uẩn khúc.

2. Bề tôi ở biển Bắc : Tô Vũ nhà Hán đi sứ Hưng Nô bị đày ra Bắc
Hải nhiều năm, luôn tưởng nhớ đến nước cũ.

3. Gẩy đàn trúc : Cao Tiệm Ly gẩy đàn trúc rất hay, tìm cách đến
gảy cho Tần Thuỷ Hoàng nghe, nhân đó ám sát tên hoàng đế tàn bạo
này. Việc không thành, bị giết.

4.Cởi dây cương : Việt Thạch Phủ nước Tề là người hiền mắc tội bị
trói. án Anh đi qua, cởi dây cương ngựa để chuộc tội cho. Sau
Thạch Phú trở thành bày tôi giỏi của nước Tề.

5. Trong truyện Thuỷ hử, Tống Giang (tự Công Minh) mắc
“tội”, bị án chết nhưng sau chỉ bị đày đi Giang Châu. Có lần ông
đến quán rượu giải buồn, rồi viết bài tử lên tường, nói rõ ý chí báo
thù của mình, trong đó có câu :

Ngày nào trả được mối oán hờn,

Bến Tầm Dương nhuộm dòng máu đỏ.
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Sau Tống Giang trở thành thủ lĩnh các anh hùng hảo hán ở
Lương Sơn Bạc. Có lẽ ở đây tác giả muốn ngụ ý quyết trả hận của
mình và có ý thách thức bọn thống trị.

Phạm Kim Kính (1638- ?)
Quê Cổ Sư , Thiên bản nay là thôn Vĩnh Lại xã Vĩnh
Hảo, Vụ Bản Nam Định, đố Tién sĩ khoa Canh Dần
Vĩnh Thịnh 6(1710) Lễ bộ Thượng thư  tước Lại
quận công

家鄉詠
自象林來西漢先
至天本地立壯田
五家海 佳农戶
千載貧中造孝元
拒漢白公麃大敬
封神丁主作前巛
有功於國於民在
萬古清名日月玄

Phiên âm: Gia hương Vịnh )

Tự  Tượng Lâm lai Tây Hán tiên
Chí Thiên Bản địa lập trang điền
Ngũ gia hải xứ giai nông hộ
Thiên tải bần trung tạo hiếu nguyên
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Cự Hán, Bạch công tiêu đại kính
Phong thần Đinh(*) chủ tác tiền xuyên
Hữu công ­ quốc ­ dân tại
Vạn cổ thanh danh nhật nguyệt huyền.

Dịch thơ: Vịnh quê nhà(**)

Từ Tượng Lâm trước thời Tây Hán
Đến vùng Thiên Bản lập trang điền
Năm nhà nơi biển đều cày cấy
Ngàn thuở tuy nghèo vẫn hiếu hiền
Chống Hán, Bạch công nêu nghĩa lớn
Phong thần Đinh(1)chủ định ngôi trên
Với dân với nước công lao lớn
Rực rỡ thanh danh nối tiếp truyền.

Dương Văn Vượng- dịch

Bùi Thúc Trinh (cuối TK.19 đầu TK.20):
Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến, ký Nguyễn Trứ Phủ

秋天劑景紀見寄阮著甫
雨散雲收劑日懸
秋容隨在總悠然



185

黄舒松匊金桩俓
碧漲横塘水浸天
萬頃郊原浮翆浪
千家村落逗晴烟
一秋澄劑一秋好
臨水豋僂快著旃

Bùi Thúc Trinh (cuốiTK.19đầu TK.20):
Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến, ký Nguyễn

Trứ Phủ

秋天劑景紀見寄阮著甫
雨散雲收劑日懸
秋容隨在總悠然
黄舒松匊金桩俓
碧漲横塘水浸天
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萬頃郊原浮翆浪
千家村落逗晴烟
一秋澄劑一秋好
臨水豋僂快著旃

Trần Doãn Đạt (1822-? )

寄長梅岩廷試連中三元
天乎人也更何尤
仔細思量只自修
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有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨
往復何妨春又秋
處世伊誰能涉世
滺然虛己一虛舟

Phiên âm:
Ký trưởng tử Mai Nham(1)đình thí

liên trúng tam nguyên

Thiên hồ nhân dã cánh hà vưu
Tử tế tư lường chỉ tự tu
Hữu thức phi nan nan hữu đáo
Vô danh bất hoạn hoạn danh phù
Thăng trầm tuỳ ngộ vân hoàn vũ
Vãng phục hà phương xuân hữu thu
Xử thế y thuỳ năng thiệp thế
Du nhiên hư kỷ nhất hư chu

Vũ Minh Am - dịch
-----------------

(1) Mai Nham tên hiệu cvủa Trần Bích San

Dịch nghĩa: Gửi con trưởng là Mai Nham
thi Đình liên trúng tam Nguyên

Chớ oán trời trách ngườimà làm gì
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Nên suy nghĩ kỹ càng để biét tự tu
Để có hiểu biết không khó, khó là phải biết đến nơi
Không lo không có danh mà lo chỉ là danh hão
Sự thăng chầm kệ nó theo cảnh ngộ như mây rồi lại có mưa
Sự qua lại đổi thay có ngại gì, Xuân qua rồi thu tới
Sống ở đời mấy ai đã từng trải cuộc đời
Thản nhiên coi mình hư không như (con thuyền) trống
rỗng

Dịch thơ:
Chẳng bao giờ oán trời
Cũng đừng vội trách người
xét mình thật nghiêm khắc
Suy ngẫm kỹ việc đời
Có kiến văn không khó
Khó là hiểu cho rành (ngọn nghành)
Chưa vội lo danh vọng
Chỉ lo hám hư danh
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ
Bóng mây rồi thành mưa
Đổi thay đừng e sợ
Xuân qua lại sang thu
Đường đời ngàn vạn lối
Mấy ai trải đến cùng ?
Thản nhiên coi mình nhẹ
Như một chiếc thuyền không

Trần Bích San (1840-1877)

李翁仲
萬里龍庭起戰鋒
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秦人多謝越人功
英雄牢落鄉村悝
幾入官家識眼中

Phiên âm:
Lý Ông Trọng

Vạn lý Long Đình khởi chiến phong
Tân nhân đa tạ Việt nhân công
Anh hùng lao lạc hương thôn lý
Kỷ nhập quan giathức nhìn trung

Dịch nghĩa:
Nơi xa xôi muôn dặm Hung Nô gây chiến tranh
Người Tần phải nhờ công lao người Việt nhiều lắm
Bậc anh hùng lao khổ ở chốn thôn dã
Mấy ai đã lọt được vào mắt nhà vua

Dịch thơ:
Muôn dặm Hung Nô thé mạnh hùng
Gĩư Tần người Việt góp nhiều công
Anh hùng chìm nổi nơi thôn dã
Hồ dễ nhà vua để mắt cùng

扶董祠
扶董村中一小兒
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武寧山賊失盤依
無端鐵馬衝霄去
石語 言未足奇

Phiên âm:
Phù Đổng thôn trung nhất tiểu nhi
Vũ Ninh sơn tặc thất bàn y
Vô đoan thiết maxung tiêu khứ
Thạch ngữ quy ngôn vị túc kỳ

Dịch nghĩa:
Đền thờ Phù Đổng
Một chú bé ở thôn Phù Đổng
Làm cho giặc mất chỗ ẩn náu ở núi Vũ Ninh
Rổi không dưng lại cỡi ngựa sắt bay lên trời
Vậy những chuyện đá biết nói, rùa biết nói có gì là lạ

Dịch thơ:

Làng Dóng sinh thành chú bé con
Vũ Ninh núi ấy giặc kinh hồn
Giặc tan ngựa sắt bay trời thẳm
Chuyện lạ ngàn xưa chẳng lạ hơn.
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三過海雲

三年三上海雲臺
一鳥身輕獨往回
草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才
休道秦關征路險
馬頭花盡戴煙開

Phiên âm:

Tam quá Hải Vân
Tam niên tam thượng Hải Vân đài
Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi
Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt
Càn khôn chích nhìn tiểu tràn ai
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
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Hựu đạo Tâng quanchinh lộ hiểm
Mã đầu hoa tận đới yên khai.

Dịch nghĩa:
Ba lần qua Hải Vân

Ba năm ba lần lên đèo Hải Vân
Con chim thần nhẹ một mình qua lại
Cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đềù dưới thấp
Cả đất trời thu vào mắt cõi trần coi như nhỏ không
Văn không có sơn thuỷ thì không có khí lạ
Người chưa dầu dãi gió sương thì chưa thể già dặn
Thôi đừng nói đường qua ải Tần là hiểm trở
Nơi đầu ngựa hoa đều đội mây mà nở

Dịch thơ:

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân
Ba năm qua lại đủ ba lần
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện
Không pha sơn thuỷ bút không thần
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở
Có hiểu gì đâu lối ải Tần
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Trần Huy Luyện (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅
江上舟呈境绝佳
煙鎖托疑岩欲雨
峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠
古處頻過識岸回
怪察清依前面水
人人傳說濁江隈

Tự Hà Nam đáo Đục Khê
Hằng hương lộ chỉ bắc sơn mai
Giang thượng chu trình cảnh tuyệt giai
Yên toả thác nghi nham dục vũ
Phong cao chuyển tác thụ như đài
Đại đê bất xướng tri thôn viễn
Cổ xứ tần qua thức ngạn hồi
Quái sát thanh y tiền diện thuỷ
Nhân nhân truyền thuyết “trọc” giang ôi

Trên đường trẩy hội , trỏ rừng mơ
Ngồi dưới thuyền trông cảnh tuyệt ưa
Núi thằm cây ngờ rêu thấp thoáng
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Khói mờ đá tưởng mưa lưa thưa
Đê không thấy hát xa vời xóm
Nẻo cứ đi quanh khuất khúc bờ
Quái nhỉ ! nước sông trong suốt đó
Ai rằng: Bến “Đục”, khéo vu vơ

Xếp theo:

Các trấn, tổng, xã danh bị Lãm

I. Phủ Thiên Trường ( 4 huyện, 34 tổng, 314

xã, thôn, phường , trại , ấp

1. Huyện Giao Thuỷ ( nay là Xuân Trường và Giao Thuỷ)

2. Huyện Nam Chân (nay là Nam Trực và Trực Ninh)

3. Huyện Mỹ Lộc

4. Huyện Thượng Nguyên ( nay nhập vào Mỹ Lộc)

II. Phủ Nghĩa Hưng

1 Huyện Thiên Bản  ( nay là Vụ Bản)

2 Huyện Đại An ( nay là huyện Nghĩa Hưng)

3 Huyện Vọng Doanh ( nay đã nhập vào ý Yên)

4 Huyện ý Yên
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Danh sách tác giả

1.Dương Không Lộ :  1- Ngôn Hoài
2- Kệ

2. Nguyễn Giác Hải: 1- Bất giác nữ đầu bạch
2- Hoa Điệp

3.Trần Thái Tông:  1- Hiến hương kệ
2- kệ : Trang An

4 Thánh Tông:  1- Thiên trường hành cung
5 Nhân Tông: 1- Thiên trường vãn vọng

2- Nguyệt
3- Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ

6 Anh Tông:  1- Đông Sơn tự
2- Đông kiều vãn vọng

7 Minh Tông:   1- Dạ Vũ (mưa đem)
2- Bạch Đằng giang

8 Dụ Tông; - Đường Thaí Tông dữ bản triều Thái Tông
9. Trần Nghệ Tông:

1- Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên vương
2- Đề Siêu loại báo ân tự

10. Trần Quý Khoáng: 1- Dị Đặng tướng quân
-----------------------
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11. Trần Quang Khải:  1- Tụng giá hoàn kinh sư
2- Đề Bạch mã từ

12.Trần Tung:  1- Hoạ Hưng trí thượng vị hầu
2- Tụng Thánh Tông học đạo

13. .Đào sư Tích: 1- Đêm thu tìm tới chợ cửa Bắc
2- Đêm xem đền (Quan đăng dạ)
3- Thu dạ độ Long giang

14 Trần Đạo Tái
1- Hầu tiệc thượng hoàng
2- Tức Mạc hành đô

15 Ngũ Lão
- Vãn Thượng tướng quốc công T H §
- Thuật Hoài

16 Phạm Sư Mạnh
- Thiên Trường ký sự
- Đề Báo Thiên tháp (Ông Trung?)

17 Lê Hiến Giản
- Hội tường

18.Trần Thiên Dư
- Thiên Mạc giang dữ hữu
- Tây Chân Bà Liệt chuyện

19.Trần Quang Triều
- Đề Gia Lâm tự
- Trường An Hoài cổ

20 Trần Nguyên Đán
- Xuân vũ
-Mai thôn đề hình

21 Nguyễn Phi Khanh
-Thiên Trường chu trung
- Thiên Trương khí hậu hữu cảm

22 Nguyễn ức
- Bạc chu ứng phong đình ngẫu đề
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23 Vũ Triệt Võ
- Quá cô hồn tự

24 Trần Bích Hoành
- Chiêu thiền tự

25 Nguyễn Địch
- Buổi chiều đến chiêm bái ở đền Lạc Viên

26 Trần Xuân Vinh
- Năng Lự thành hoàng miếu

27 Vũ Vĩnh Trinh
Đăng Yên Phụ sơn
- Phù Hoa giang thị

28 Lê Vĩnh Lộc
- Đáo Bá linh từ

29 Vũ Duy Thiện
- Luyện Võ trường
- Đáo Đệ Tứ đô

30 Đỗ Hựu
- Thập tứ dạ quan khai ấn hội

31 Lương Thế Vinh
- Triệu Trung miếu
- Tụng giá tây chinh phụng hoạ…

32 Trần Kỳ
- Ngưu hồ
- Đại thánh quán

33 Phạm Như Giao
- Vị thành dạ vấn

34 Trần Đăng Huỳnh
- Kiếm long phụ thuyền

35 Dương Xân
- Hàm quang điện

36 Phạm Duy Chất
- Vịnh Giá ấp Vương phi tự

37 Đặng Phi Hiển
- Quốc Tử Giám
- Đêm rằm hồ Hoàn Kiếm

38 Vũ Huy Trác
- Bạc thành điếu cổ

Thời Lê
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- thiếu bài ?
39 Phạm Trọng Huyến

- Ngọc Sơn điếu đài
40 Dương Bật Trạc

- Long giảo long bào
- Đề Vạn Khoảnh từ

41 Phạm Đôn Chính
- Vị khê xã hoa thôn từ

42 Phạm Đình Kính
- Vịnh quê nhà

- Nguyễn Bỉnh Khiêm
-Du Phổ minh tự

43 Nguyễn Du
- Vị Hoàng doanh

44 Phạm Văn Nghị
- Quá kinh thành điếu cổ
- ?

45 Vũ Công Độ
- Hưng Đạo thân vương

46 Đỗ Văn Thố
- Vãn Trần đại Hoa Nha miếu

47 Đặng Hữu Dương
- Thành phủ Xuân Trường

49 Trần Doãn Đạt
- Gửi con trưởng là Mai Nhan

50 Trần Bích San
- Lý ông Trọng
- Tam quá Hải Vân

51 Lê Quả Dục
- Năm ất Dậu lên Hà Nội cảm tác
- Độc Hà Ninh tổng đôc Hoàng chế…..

52 Khiếu Năng Tĩnh
- Nói chuyện đời ở Kiếm hồ
- Chơi xuân
- Nam thành lão ca giả

53 Vũ Công Tự
- Bạch Đằng Giang hoài cổ
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- thơ viếng Tổng đốc Hà Nội họ Hoàng tử tiết
54 Trần Văn Gia

- Cảm tác khi cùng các hưu quan lên tỉnh
- Hoạ bài cảm xúc khi lên thành Nam

55 Lã Xuân Oai
- Mộng gặp Tam Đăng tiên sinh
- Hoạ phong đoàn

56 Đỗ Huy Liêu
-Khốc Dao Cù đại huynh
-Hoạ Hoành Nha đại huynh

57 Phạm Vụ Mẫn
- Bị giam chi tác

58 Cả Ngô
- Ngục trung cảm tác

59 Đinh Văn Nhã
Thân niên chính nguyệt thừa pháI tòng Nam Định HẢI phòng Tam

Đăng Hoàng giáp phòng tiễu

60 Đỗ Bỉnh Thành
- Cảm tác lúc tới thành Vị

61 Vũ Trọng Uy
- Vãn Vũ Tiến sĩ

62 Trần Công Dương
- Vãn môn sinh tiến sĩ Vũ Hữu Lợi

63 Vũ Hữu Lợi
- Thành Vị giang

69 Bùi Thúc Trinh
Thu thiên lễ cảnh kỷ hiến ký Nguyến Trứ phủ

Đinh Văn Nhã
Thân niên chính nguyệt thừa phái tòng Nam Định Hải phòng Tam

Đăng Hoàng giáp phòng tiễu
65 Trần Đôn Phục

- Đáo Trần tổ Miếu
64 Trần Tế Xương

Trần Huy Luyện
(Từ Hà Nam vào Bến đục)

-----------------
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66 Ngô Thế Vinh
Đề bia Lê Hiến Giản
Nam Hải trung linh địa
Đông A nhất vĩ Nhân
Cấp quân đồ sát nghịch
ưu quốc vị vong thân
Hậu táng nghi văn cựu
Sùng tu khí sắc tân
Bán thân phân tử địa
Vụ thượng lấm cao huân
dịch thơ
Khí biển Nan trung đúc
Đông A bực vĩ nhân
Vì vua mưu giết giặc
Lo nước thề quên thân
Hậu táng nghi văn cũ
Sùng tu cảnh sắc tân

67 Phạm Thế Lịch
68 Đặng Xuân Bảng
70 Dặng Đức Địch
71 Đặng Kim Toán

72. Đỗ Tông Phát
Biển mới lên nương, đất chửa nhuần
Thau chua rửa mặn mấy gian truân
Đường cầy xuân sớm sương ướt áo
Khoảnh ruộng sa bồi cấy gặt dần
Buổi sớm ra đồng sao điểm tóc
Chiều về đã thấy khói chen chân
Những mong thời tiết niên niên thuận
Trời thẳm đêm đêm ngắm bóng vần.

扁 埌地 潤
鍮 漫 間迍
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塘掑春 霜 奧
頃田沙培穊拮寅

垌牢點
嘲衛 扦蹎
忍懞时莭 順
審 吟 韵

家鄉詠
自象林來西漢先
至天本地立壯田
五家海 佳农戶
千載貧中造孝元
拒漢白公麃大敬
封神丁主作前巛
有功於國於民在
萬古清名日月玄

Phiên âm: Vịnh quê nhà(**)

Tự  Tượng Lâm lai Tây Hán tiên
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Chí Thiên Bản địa lập trang điền
Ngũ gia hải xứ giai nông hộ
Thiên tải bần trung tạo hiếu nguyên
Cự Hán, Bạch công tiêu đại kính
Phong thần Đinh(*) chủ tác tiền xuyên
Hữu công ­ quốc ­ dân tại
Vạn cổ thanh danh nhật nguyệt huyền.

Dịch thơ:
Từ Tượng Lâm trước thời Tây Hán
Đến vùng Thiên Bản lập trang điền
Năm nhà nơi biển đều cày cấy
Ngàn thuở tuy nghèo vẫn hiếu hiền
Chống Hán, Bạch công nêu nghĩa lớn
Phong thần Đinh(1)chủ định ngôi trên
Với dân với nước công lao lớn
Rực rỡ thanh danh nối tiếp truyền.

Dương Văn Vượng- dịch

============
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長安懷古
河岳終存故國非
数行陵佰背斜暉
舊時王氣埋秋草
暮雨箫箫野蝶飛

Phiên âm:
Trường An hoài cổ

Hà nhạc chung tồn cố quốc phi
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Sổ hàng lăng bách bối tà huy
Cựu thời vương khí mai thu thảo
Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi

Dịch nghĩa:
Trường An hoài cổ
Sông núi rốt cục vẫn còn mà nước cũ đã đổi khác
Mấy hàng bách trồng trên gò  phơi lưng dưới nắng chiều
Khi đế vường triều xưa chôn vùi dưới cỏ mùa thu
Mưa chiều hắt hưu bướm vội bay

Dịch thơ:
Núi sông còn đó nước xưa đâu
Nắng xế gò cao bách giãi dầu
Vương khí một thời chôn dưới cỏ
Bướm đồng chao cánh dưới mưa mau

Phạm sư Mạnh (TK14)

天長記事
永何水繞 九重殿
寶口風交百 丈船
两岸 新霜金橘 國
满城細 雨土蝦天

Phiên âm: Thiên Trường ký sự
Vĩnh hà (1) thuỷ nhiễu cửu trùng điện
Bảo khẩu phong giao bách trượng thuyền
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Lưỡng ngạn tân sương kim quất quốc
Mãn  thành tế vũ thổ hà thiên

Dịch nghĩa: Ghi ở Thiên Trường
Sông Vĩnh Giang chảy quanh cung điện nhà vua
Trên cửa Bảo gói thổi theo đoàn thuyền trăm dặm
Màn sương đầu mùa buông trên những vừơn quất trải dọc
hai bên bờ sông
Khắp thành mưa nhẹ đầu mùa rươi

Dịch thơ:
Sông Vĩnh bao quanh điện Cửu trùng
Đoàn thuyền thuận gió lướt thong dong
Đôi bờ sương phủ vườn kim quất
Lắc rắc “mưa rươi” rải khắp vùng

Vũ Minh Am –dịch

----------------

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) huý :Văn Đạt, tự:
Hanh Phù, hiệu: Bạch Vân, quê Trung Am , Vĩnh Lại
naythuộc Vĩnh Bảo Hải Phòng

游普明寺
亂後重尋到普明
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園花野草舊岩扃
碑文剝落和煙碧
佛眼淒涼照夜清
法界應同天廣大
鄉人猶說地英靈
寥寥古鼎今何在
識得無形勝有形

Phiên âm:

Du Phổ Minh tự
Loạn hậu trùng tầm đáo Phổ Minh
Viên hoa dã thảo cựu nham quynh.
Bi văn bác lạc hoà yên bích,
Phật nhãn thê lương chiếu dạ thanh.
Pháp giới ưng đồng thiền quảng đại,
Hương nhân do thuyết địa anh linh.
Liêu liêu cổ đỉnh kim hà tại
Thức đắc vô hình thắng hữu hình

Dịch nghĩa:

Chơi chùa Phổ Minh
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Sau khi loạn lạc đến chùa Phổ Minh,
Vẫn hoa vườn cỏ nội với cửa đá cũ.
Văn bia mờ nhạt hoà trong làn khói biếc,
Mắt Phật lãnh lùng soi trong đêm thanh.
Pháp giới cũng ngang với tầm rộng lớn của trời,
Người làng vẫn nói đến sự anh linh của đất.
Vắng vẻ lặng lẽ vạc xưa nay còn đâu,
Thế mới biết vô hình thắng hữu hình

Dịch thơ:

Sau loạn lại tìm đến Phổ Minh,
Hoa vườn cỏ nội cổng xưa quen.
Bia văn tàn đổ khói mờ biếc,
Mắt Phật lạnh lùng đêm quạnh tanh.
Cõi pháp một vùng Thiền rộng lớn,
Người làng vẫn bảo đất thiêng linh.
Xa xăm cổ đỉnh rầy đâu tá,
Mới biết vô hình thắng hữu hình

Nguyên Hiệp- Hữu Thế dịch

Nguyễn Du (1766-1820)

渭黃營
渭黃江上渭黃營
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樓櫓森差接太青
古渡斜阳看飲馬
荒郊靜夜亂飛螢
古今未見千年國
形勢空留百戰名
莫向浮華村口望
疊山不改舊時青

Phiên âm:
Vị Hoàng doanh

Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh
Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh
Cổ độ tà dương khan ẩm mã
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc
Hình thế không lưu bách chiến danh
Mạc hướng Phù Hoa thôn khẩu vọng
Điệp sơn bất cải cựu thì thanh

Dịch nghĩa:



209

Quân doanh Vị Hoàng
Doanh Vị Hoàng ở trên sông Vị Hoàng
Chòi gác lô nhô cao tiếp trời xanh
Bến đò xưa dưới chiều tà xem ngựa uống nước
Cánh đồng hoang đêm váng đom đóm bay lập loè
Xưa nay chưa thấy triều đại nào được nghìn năm
Hình thế nơi đây luống để cái danh trăm trận
Chớ quay vào nhìn cửa Phù Hoa nữa
Núi Tam Điệp vẫn không đổi sắc xanh xưa

Dịch thơ:
Vị Hoàng sông có Vị Hoàng doanh
Lầu gác nhô cao ngất cõi xanh
Ngựa uống bóng chiều xem bến cổ
Đóm bay loè nội rộn đêm thanh
Nghìn năm thịnh mãi triều nào có
Trăm trận truyền suông thé đất linh
Cửa xóm Phù Hoa thôi chưa ngó
Điệp sơn sắc biếc vẫn  rành rành

Đào Duy Anh-Kim Hưng  dịch

----------------
Chú thích:
(1) Sông Vị Hoàng một nhánh của sông Hồng từ dưới ngã ba Tuần Vường
qua thành Nam Định hợp với sông Đáy đổ ra cửa Liêu. Vùng sông nước
này là những điểm chiến lược. 1786 Nguyễn Hữu Chỉnh đưa quân Tây Sơn
ra Bắc, đã vào cửa Liêu ngựoc sông chiếm thành Vị Hoàng rồi tiến vào
Thăng Long
(2) Có bản chép là Thanh Hoa

Trần Doãn Đạt (1822-? )

寄長梅岩廷試連中三元
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天乎人也更何尤
仔細思量只自修
有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨
往復何妨春又秋
處世伊誰能涉世
滺然虛己一虛舟

Phiên âm:
Ký trưởng tử Mai Nham(1)đình thí

liên trúng tam nguyên

Thiên hồ nhân dã cánh hà vưu
Tử tế tư lường chỉ tự tu
Hữu thức phi nan nan hữu đáo
Vô danh bất hoạn hoạn danh phù
Thăng trầm tuỳ ngộ vân hoàn vũ
Vãng phục hà phương xuân hữu thu
Xử thế y thuỳ năng thiệp thế
Du nhiên hư kỷ nhất hư chu

Vũ Minh Am - dịch
-----------------

(1) Mai Nham tên hiệu cvủa Trần Bích San



211

Dịch nghĩa: Gửi con trưởng là Mai Nham
thi Đình liên trúng tam Nguyên

Chớ oán trời trách ngườimà làm gì
Nên suy nghĩ kỹ càng để biét tự tu
Để có hiểu biết không khó, khó là phải biết đến nơi
Không lo không có danh mà lo chỉ là danh hão
Sự thăng chầm kệ nó theo cảnh ngộ như mây rồi lại có mưa
Sự qua lại đổi thay có ngại gì, Xuân qua rồi thu tới
Sống ở đời mấy ai đã từng trải cuộc đời
Thản nhiên coi mình hư không như (con thuyền) trống
rỗng

Dịch thơ:
Chẳng bao giờ oán trời
Cũng đừng vội trách người
xét mình thật nghiêm khắc
Suy ngẫm kỹ việc đời
Có kiến văn không khó
Khó là hiểu cho rành (ngọn nghành)
Chưa vội lo danh vọng
Chỉ lo hám hư danh
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ
Bóng mây rồi thành mưa
Đổi thay đừng e sợ
Xuân qua lại sang thu
Đường đời ngàn vạn lối
Mấy ai trải đến cùng ?
Thản nhiên coi mình nhẹ
Như một chiếc thuyền không

Trần Bích San (1840-1877)
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李翁仲
萬里龍庭起戰鋒
秦人多謝越人功
英雄牢落鄉村悝
幾入官家識眼中

Phiên âm:
Lý Ông Trọng

Vạn lý Long Đình khởi chiến phong
Tân nhân đa tạ Việt nhân công
Anh hùng lao lạc hương thôn lý
Kỷ nhập quan giathức nhìn trung

Dịch nghĩa:
Nơi xa xôi muôn dặm Hung Nô gây chiến tranh
Người Tần phải nhờ công lao người Việt nhiều lắm
Bậc anh hùng lao khổ ở chốn thôn dã
Mấy ai đã lọt được vào mắt nhà vua

Dịch thơ:
Muôn dặm Hung Nô thé mạnh hùng
Gĩư Tần người Việt góp nhiều công
Anh hùng chìm nổi nơi thôn dã
Hồ dễ nhà vua để mắt cùng
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扶董祠
扶董村中一小兒
武寧山賊失盤依
無端鐵馬衝霄去
石語 言未足奇

Phiên âm:
Phù Đổng thôn trung nhất tiểu nhi
Vũ Ninh sơn tặc thất bàn y
Vô đoan thiết maxung tiêu khứ
Thạch ngữ quy ngôn vị túc kỳ

Dịch nghĩa:
Đền thờ Phù Đổng
Một chú bé ở thôn Phù Đổng
Làm cho giặc mất chỗ ẩn náu ở núi Vũ Ninh
Rổi không dưng lại cỡi ngựa sắt bay lên trời
Vậy những chuyện đá biết nói, rùa biết nói có gì là lạ

Dịch thơ:

Làng Dóng sinh thành chú bé con
Vũ Ninh núi ấy giặc kinh hồn
Giặc tan ngựa sắt bay trời thẳm
Chuyện lạ ngàn xưa chẳng lạ hơn.
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三過海雲

三年三上海雲臺
一鳥身輕獨往回
草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才
休道秦關征路險
馬頭花盡戴煙開

Phiên âm:

Tam quá Hải Vân
Tam niên tam thượng Hải Vân đài
Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi
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Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt
Càn khôn chích nhìn tiểu tràn ai
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài
Hựu đạo Tâng quanchinh lộ hiểm
Mã đầu hoa tận đới yên khai.

Dịch nghĩa:
Ba lần qua Hải Vân

Ba năm ba lần lên đèo Hải Vân
Con chim thần nhẹ một mình qua lại
Cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đềù dưới thấp
Cả đất trời thu vào mắt cõi trần coi như nhỏ không
Văn không có sơn thuỷ thì không có khí lạ
Người chưa dầu dãi gió sương thì chưa thể già dặn
Thôi đừng nói đường qua ải Tần là hiểm trở
Nơi đầu ngựa hoa đều đội mây mà nở

Dịch thơ:

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân
Ba năm qua lại đủ ba lần
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện
Không pha sơn thuỷ bút không thần
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở
Có hiểu gì đâu lối ải Tần
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Trần Huy Luyện (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅
江上舟呈境绝佳
煙鎖托疑岩欲雨
峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠
古處頻過識岸回
怪察清依前面水
人人傳說濁江隈

Từ Hà Nam vào bến Đục ( Tự Hà Nam đáo Đục Khê)
Hằng hương lộ chỉ bắc sơn mai
Giang thượng chu trình cảnh tuyệt giai
Yên toả thác nghi nham dục vũ
Phong cao chuyển tác thụ như đài
Đại đê bất xướng tri thôn viễn
Cổ xứ tần qua thức ngạn hồi
Quái sát thanh y tiền diện thuỷ
Nhân nhân truyền thuyết “trọc” giang ôi
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Trên đường trẩy hội , trỏ rừng mơ
Ngồi dưới thuyền trông cảnh tuyệt ưa
Núi thằm cây ngờ rêu thấp thoáng
Khói mờ đá tưởng mưa lưa thưa
Đê không thấy hát xa vời xóm
Nẻo cứ đi quanh khuất khúc bờ
Quái nhỉ ! nước sông trong suốt đó
Ai rằng: Bến “Đục”, khéo vu vơ

Xếp theo:

Các trấn, tổng, xã danh bị Lãm

I. Phủ Thiên Trường ( 4 huyện, 34 tổng, 314

xã, thôn, phường , trại , ấp

1. Huyện Giao Thuỷ ( nay là Xuân Trường và Giao Thuỷ)

2. Huyện Nam Chân (nay là Nam Trực và Trực Ninh)

3. Huyện Mỹ Lộc

4. Huyện Thượng Nguyên ( nay nhập vào Mỹ Lộc)

II. Phủ Nghĩa Hưng

1 Huyện Thiên Bản  ( nay là Vụ Bản)
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2 Huyện Đại An ( nay là huyện Nghĩa Hưng)

3 Huyện Vọng Doanh ( nay đã nhập vào ý Yên)

4 Huyện ý Yên

Làng Cao Đài xã Mỹ Thành huyện

Mỹ Lộc với những biến đổi địa danh
Đào Đình Tửu

1. Sự  thay đổi địa danh Cao Đài qua các thời đại

Làng Cao Đài nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định đã hình thành từ thời Trần, làng nằm trong
vùng thái ấp của Thái sư Trần Quang Khải. Trải qua các thời
kì lịch sử, tên làng đã thay đổi qua nhiều tên gọi. Sự phát triển
dân cư ngày một tăng, việc sắp xếp chỗ ở có nhiều biến động.

Vị trí Cao Đài cách thành phố Nam Định 8 km về phía
Tây, cách đường 21A 2 km về phía Nam. Cao Đài nằm trong
vùng chiêm chũng huyện Mỹ Lộc, trước năm 1945 sản lượng
lúa rất thấp chỉ đạt từ 50kg đến 60 kg một sào Bắc Bộ, dân
sống chủ yếu bằng nghề nông, nam giới có thêm nghề làm cối
xay thóc (đóng cối), phụ nữ có thêm nghề dệt vải, nuôi tằm.

Từ nửa cuối thế kỉ 13, tên làng thuở ấy là thôn Độc Lập
thuộc phủ Thiên Trường (địa danh này được khắc trên bia mộ
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bà Phụng Dương công chúa). Thôn Độc Lập thuộc huyện
Thượng Hiền (vì kiêng tên huý Nguyễn Hiền nên mới đổi
thành huyện Thượng Nguyên). Thời Lê Sơ, niên hiệu Quang
Thuận thứ 7(1466) thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng
Nguyên), Thiên Trường đạo. Năm Quang Thuận thứ 10(1469)
Thiên Trường đạo đổi thành Sơn Nam thừa tuyên. Năm Hồng
Đức thứ 21 (1490) Sơn Nam thừa tuyên đổi thành Sơn Nam
xứ. Thời Tây Sơn (1789- 1801) Độc Lập thuộc huyện Thưọng
Nguyên, Sơn Nam hạ trấn (làng Cao Đài ngày nay còn một
quả chuông đồng đúc năm Quang Toản thứ 3 (1794) có dòng
chữ Hán “Độc Lập tự chung” – chuông chùa Độc Lập.

Năm 1821 triều vua Minh Mạng năm thứ hai đổi Sơn
Nam Hạ trấn thành Nam Định trấn. Thôn Độc Lập thuộc
huyện Thượng Nguyên, Nam Định trấn. Khi ấy (1821) mới
thấy xuất hiện địa danh làng Cao Đường trong một đạo sắc
phong của nhà Nguyễn ở tổng Cao Đường huyện Thượng
Nguyên, trÊn Nam Định (trong dân gian còn truyền tụng rằng:

Tam tỉnh, thất chÈm Cao Đường địa
Tứ giang, bát lộ Sơn Nam trấn
nghĩa là ở trấn Sơn Nam có địa danh Cao Đường có 3 cái

giếng, 7 cái gò đất cao cùng với 4 con sông và 8 con đường.
Trong các tài liệu địa chí như  “Các trấn tổng xã danh bị lãm”,
“Đồng Khánh địa dư chí”…đều kê biên tên xã Cao Đường
thuộc tổng Cao Đường, huyện Thượng Nguyên, (Tổng Cao
Đường có 14 xã ,thôn). Năm 1831 triều vua Minh Mạng thứ
12 mới đổi Nam Định trấn thành tỉnh Nam Định.

Triều vua Đồng Khánh thứ 2(1887) tên làng Cao Đường
đổi là làng Cao Đài, tổng Cao Đường thành tổng Cao Đaì,
huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định. Năm Thành Thái thứ
nhất (1889) huyện Thượng Nguyên sáp nhập thành huyện Mỹ
Lộc, làng Cao Đài thời kì này thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam
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Định. Sang triều vua Bảo Đại (1926- 1945) làng Cao Đài
thuộc tổng Cao Đài, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (1).

Sau Cách Mạng tháng Tám năm 1945, làng Cao Đài thuộc
liên xã Lê Cao Liêm huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 1948 mới thành lập xã Mỹ Thành gồm các làng: Cao
Đài, Trung Quyên, Đa Mễ, An Cổ, Cư Nhân, Dị Sử thuộc
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Các làng khác của tổng cao
đài: Lê Xá, Tiểu Liêm, Liêm trại, Liêm thôn lập xã Mỹ Thịnh.
Đặng xá, Vân Đồn về xã Mỹ Hưng, Mai xá về xã Mỹ Xá,
Hoàng Xá về xã Lộc Hoà

Năm 1953, xã Mỹ Thành cắt về huyện Bình Lục, tỉnh Hà
Nam.

Năm 1956, Xã Mỹ Thành trả lại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam
Định.

Năm 1965, hợp nhất Nam Định- Hà Nam thành tỉnh Nam
Hà, xã Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Hà.

Năm 1967, xác nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam
Định, xã Mỹ Thành thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà.

Năm 1976, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà - Ninh Bình thành
tỉnh Hà Nam Ninh, xã Mỹ Thành thời kì này thuộc thành phố
Nam Định, tỉnh Hà Nam Ninh.

Năm 1977, xã Mỹ Thành cắt về huyện Bình Lục, tỉnh Hà
Nam Ninh.

Năm 1995, tách tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Nam Hà
và Ninh Bình, xã Mỹ Thành thời kì này thuộc huyện Bình
Lục, tỉnh Nam Hà.

Năm 1996, tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Nam Định và
Hà Nam, huyện Mỹ Lộc tách khỏi thành phố Nam Định, xã
Mỹ Thành được trả lại huỵện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Làng Cao Đài hiện nay có bảy xóm: xóm 1 tên cổ là Thị
Thôn, xóm 2 tên cổ là Trung Thôn, xóm 3 tên cổ là Miễu
Thôn, xóm 4 và xóm 5 tên cổ là Đông Thôn, còn xóm 6 và
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xóm 7 là dân của thôn Thị và thôn Trung di cư đến từ nửa
cuối thế kỉ 20 (khi ấy xóm 6 gọi là Trại Sộp, còn xóm 7 gọi là
Trại Nhát).

Trước đây thôn Thị có một ngôi đình riêng gọi là đình Thị
Thôn thờ Cao Mang Đại Vương. Thôn Trung và thôn Miếu có
một ngôi đình phía Tây Nam làng gọi là đình thôn Trung.
Thôn Đông cũng có một ngôi đình phía Đông Nam làng gọi là
đình Đông Lạt thờ Linh Lang Đại Vương. Ba ngôi đình này là
dấu tích các trạm gác trong thái ấp thời Trần nhằm bảo vệ
đồng ruộng và canh phòng cảnh giới cho xóm làng.

2. Truyền thuyết về tên làng Cao Đài

Theo truyền thuyết trong dân gian và dựa vào các cổ tích
sưu tầm được thì làng Cao Đài xưa nằm trong vùng thái ấp
nhà Trần Quang Khải, trong thái ấp có nhiều công trình kiến
trúc to đẹp nhưng đã bị thời gian huỷ hoại. Sau này nhân dân
địa phương đã dựa vào dấu tích lịch sử để đặt tên làng là Cao
Đường (có sảnh đường cao) sau do kỵ huý chữ “Đường” phải
đổi tên làng thành Cao Đài (có lâu đài cao). Hiện nay trong
đình làng Cao Đài thờ Thái sư Trần Quang Khải và công chúa
Phụng Dương có bức đại tự trạm nổi ba chữ Hán “Hữu Cao
Đài” sơn son thiếp vàng treo trang trọng ở gian chính giữa
đình làng. Phải chăng bức đại tự này là để ghi nhớ lại những
công trình kiến trúc tiêu biểu trong phủ đệ của Thái sư Trần
Quang Khải.

Trong dân gian nhiều người còn nhớ bài thơ ngợi ca cảnh
đẹp của thái ấp và sự hoành tráng của dinh thự trong thái ấp
như sau:

“Dã thự sơ khai cảnh tượng tân
Phân phi đào lí tứ thời xuân
Nhất thanh ngưu địch thanh lâu nguyệt
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Kỉ phiến nông thôi bích lũng vân…”
Tạm dịch:
“Trại mới vừa xây cảnh thật vui
Dườm dà đào mận bốn mùa tươi
Lầu cao trăng biếc vi vu sáo
Mây phủ đồng chiêm bóng áo tơi…”
Một số làng cổ Việt Nam thường dựa vào dấu tích lịch sử

hoặc đặc điểm địa hình để đặt tên làng ví như làng Mồ ở thế
kỉ 16 bị dịch tả chết cả làng, mồ chôn san sát nên một thời
gian dài vẫn gọi là làng Mồ, sau đổi lại thành làng Bói.

Khi quân Mạc tiến xuống vùng Sơn Nam Hạ trấn truy lùng
dòng dõi nhà Lê, đến làng Dồi thì bị cả làng kéo ra đánh cho
tan tác, quân Mạc phải bỏ chạy sau gọi là làng Đồng Nhuệ (cả
làng đều có nhuệ khí đánh giặc). Cũng thời kì đó theo lệnh
vua Lê, quan Tư Đồ người làng Cao Đường đến làng Sức mộ
quân đánh giặc thì trai tráng cả làng nhanh chóng tập trung rất
đông nên đã đánh thắng giặc sau gọi là làng Khả Lực… Bởi
thế đ ã ·xuất hiện tên làng Cao Đường sau vì kỵ huý phải đổi
Cao Đường thành Cao Đài thì vẫn có nghĩa là nơi có lầu cao
cửa rộng.

Trạng Nguyên Đào Sư Tích đỗ khoa Long Khánh 2(1374)
đời Trần Duệ Tông có thơ viết về Trần Quang Khải ở thái ấp
Độc Lập như sau:

Nguyên văn:

夫妻同一念
奮力聚流民
獨立存庄邑
香火四時春

Dịch Nghĩa:
Vợ chồng cùng có một suy nghĩ
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Gắng sức chiêu mộ dân ly tán
Nay ở Độc Lập còn trang ấp
Bốn mùa hương khói tưởng niệm như mùa xuân
Dịch thơ:
Vợ chồng cùng một ý
Gắng sức họp lưu dân
Độc Lập còn trang ấp
Hương khói bốn mùa xuân
Tất cả những thay đổi tên gọi của làng đã tạo ra lịch sử địa

danh Cao Đài. Đó là những biến đổi địa danh ở một làng quê
của huyện Mỹ Lộc trong tiền trình phát triển của xã hội.

§ § T

Chú thích ------------------------

(1) Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc

phong của các triều, các sách Dư địa chí Nam Định.

Như vậy vào cuối thời Trần làng Cao Đài là ấp Độc
Lập. Đến Hậu Lê đổi thành Cao Đường. Trạng nguyên
Lương Thế Vinh khi tới Cao Đường có bài Triệu Trung
miếu

Nguyên văn:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
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欲安無可揮刀拒
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢

Dịch nghĩa:
Cũng quê ở Mân Châu phò giúp nhà Tống
Rồi phải rời về cõi Nam, để ngụ cư nào dám than thở
Muốn yên chẳng được, đành cầm đao (chống Thát)
Lo cơm no, thì chăm cày bưà hưởng lộc từ vườn đất
Ra sức mở mang cùng người sở tại cấy gặt
Tại đất Cao Đường làm nhà ở với dân xóm
Việc dù đã qua nhưng trong phả các nhà còn ghi rõ
Có đền thờ ngang với đền của Trần vương không kém phần

lộng lẫy
Dich thơ:
Sống ở Mâm Châu giúp Tống gia
Về Nam tị nạn dám kêu ca
Muốn yên không được cầm đao cự
Lo đói, chăm cày hưởng địa hoa
Khẩn đất cấy trồng cùng sở tại
Cao Đường ngụ lại tựa quê nhà
Đền thờ đâu kém Trần vương miếu
Dĩ vãng tìm được trong phả mà
Tất cả đã tạo ra lịch sử của địa danh Cao Đài . Đó là

những biến đổi của một địa danh ở huyện Mỹ Lộc trong
tiền trình phát triển của xã hội
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Làng Cao Đài xã Mỹ Thành huyện Mỹ Lộc
với những biến đổi địa danh

Đào Đình
1. Sự  thay đổi  địa danh Cao Đài qua các

thời đại
Làng Cao Đài nay thuộc xã Mỹ Thành,

huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã hình thành từ
thời Trần, làng nằm trong vùng thái ấp của Thái
sư Trần Quang Khải. Trải qua các thời kì lịch sử,
tên làng đã thay đổi qua nhiều tên gọi. Sự phát
triển dân cư ngày một tăng, việc sắp xếp chỗ ở có
nhiều có nhiều biến động.

Vị trí Cao Đài cách thành phố Nam Định 8
km về phía Tây, cách đường 21A 2 km về phía
Nam. Cao Đài nằm trong vùng chiêm chũng
huyện Mỹ Lộc, trước năm 1945 sản lượng lúa rất
thấp chỉ đạt từ 50kg đến 60 kg một sào Bắc Bộ,
dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nam giới có
thêm nghề làm cối xay thóc (đóng cối), phụ nữ có
thêm nghề dệt vải, nuôi tằm.

Từ nửa cuối thế kỉ 13, tên làng thuở ấy
là thôn Độc Lập thuộc phủ Thiên Trường (địa
danh này được khắc trên bia mộ bà Phụng Dương
công chúa). Thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng
Hiền (vì kiêng tên huý Nguyễn Hiền nên mới đổi
thành huyện Thượng Nguyên). Thời Lê sơ, niên
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hiệu Quang Thuận thứ 7(1466) thôn Độc Lập
thuộc huyện Thượng Nguyên), Thiên Trường
đạo. Năm Quang Thuận thứ 10(1469) Thiên
Trường đạo đổi thành Sơn Nam thừa tuyên. Năm
Hồng Đức thứ 21 (1490) Sơn Nam thừa tuyên
đổi thành Sơn Nam xứ. Thời Tây Sơn (1789-
1801) Độc Lập thuộc huyện Thưọng Nguyên,
Sơn Nam hạ trấn (làng Cao Đài ngày nay còn
một quả chuông đồng đúc năm Quang Toản thứ 3
(1794) có dòng chữ Hán “Độc Lập tự chung” –
chuông chùa Độc Lập.

Năm 1821 triều vua Minh Mạng thứ
nhất đổi Sơn Nam Hạ trấn thành Nam Định trấn.
Thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng Nguyên,
Nam Định trấn. Cũng triều vua Minh Mạng thứ 2
(1821) mới thấy xuất hiện địa danh làng Cao
Đường trong một đạo sắc phong của nhà Nguyễn
ë tổng Cao Đường huyện Thượng Nguyên, trÊn
Nam Định (trong dân gian còn truyền tụng rằng:

Tam tỉnh, thất chÈm Cao Đường địa
Tứ giang, bát lộ S ơn Nam trấn
nghĩa là ở trấn Sơn Nam có địa danh Cao

Đường có 3 cái giếng, 7 cái gò đất cao cùng với 4
con sông và 8 con đường. Trong các tài liệu địa
chí như  “Các trấn tổng xã danh bị lãm”,  “Đồng
Khánh địa dư chí”…đều kê biên tên xã Cao
Đường thuộc tổng Cao Đường, huyện Thượng
Nguyên, (Tổng Cao Đường có 14 xã ,thôn). Năm
1831 triều vua Minh Mạng thứ 12 mới đổi Nam
Định trấn thành tỉnh Nam Định.

Triều vua Đồng Khánh thứ 2(1887) tên
làng Cao Đường đổi là làng Cao Đài, tổng Cao
Đường thành tổng Cao Đaì, huyện Thượng
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Nguyên, tỉnh Nam Định. Năm Thành Thái thứ
nhất (1889) huyện Thượng Nguyên sáp nhập
thành huyện Mỹ Lộc, làng Cao Đài thời kì này
thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Sang triều
vua Bảo Đại (1926- 1945) làng Cao Đài thuộc
tổng Cao Đài, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (1).

Sau Cách Mạng tháng Tám năm 1945,
làng Cao Đài thuộc liên xã Lê Cao Liêm huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 1948 mới thành lập xã Mỹ Thành
gồm các làng: Cao Đài, Trung Quyên, Đa Mễ,
An Cổ, Cư Nhân, Dị Sử thuộc huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định. Các làng khác của tổng cao đài:
Lê Xá, Tiểu Liêm, Liêm trại, Liêm thôn lập xã
Mỹ Thịnh. Đặng xá, Vân Đồn về xã Mỹ Hưng,
Mai xá về xã Mỹ Xá, Hoàng Xá về xã Lộc Hoà

Năm 1953, xã Mỹ Thành cắt về huyện
Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Năm 1956, Xã Mỹ Thành trả lại huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 1965, hợp nhất Nam Định- Hà Nam
thành tỉnh Nam Hà, xã Mỹ Thành thuộc huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Hà.

Năm 1967, xác nhập huyện Mỹ Lộc vào
thành phố Nam Định, xã Mỹ Thành thuộc thành
phố Nam Định, tỉnh Nam Hà.

Năm 1976, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà -
Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh, xã Mỹ
Thành thời kì này thuộc thành phố Nam Định,
tỉnh Hà Nam Ninh.

Năm 1977, xã Mỹ Thành cắt về huyện
Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh.
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Năm 1995, tách tỉnh Hà Nam Ninh thành
hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, xã Mỹ Thành
thời kì này thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà.

Năm 1996, tách tỉnh Nam Hà thành hai
tỉnh Nam Định và Hà Nam, huyện Mỹ Lộc tách
khỏi thành phố Nam Định, xã Mỹ Thành được trả
lại huỵện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Làng Cao Đài hiện nay có bảy xóm: xóm
1 tên cổ là Thị Thôn, xóm 2 tên cổ là Trung
Thôn, xóm 3 tên cổ là Miễu Thôn, xóm 4 và xóm
5 tên cổ là Đông Thôn, còn xóm 6 và xóm 7 là
dân của thôn Thị và thôn Trung di cư đến từ nửa
cuối thế kỉ 20 (khi ấy xóm 6 gọi là Trại Sộp, còn
xóm 7 gọi là Trại Nhát).

Trước đây thôn Thị có một ngôi đình
riêng gọi là đình Thị Thôn thờ Cao Mang Đại
Vương. Thôn Trung và thôn Miếu có một ngôi
đình phía Tây Nam làng gọi là đình thôn Trung.
Thôn Đông cũng có một ngôi đình phía Đông
Nam làng gọi là đình Đông Lạt thờ Linh Lang
Đại Vương. Ba ngôi đình này là dấu tích các trạm
gác trong thái ấp thời Trần nhằm bảo vệ đồng
ruộng và canh phòng cảnh giới cho xóm làng.

2. Truyền thuyết về tên làng
Cao Đài
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Theo truyền thuyết trong dân gian và
dựa vào các cổ tích sưu tầm được thì làng Cao
Đài xưa nằm trong vùng thái ấp nhà Trần Quang
Khải, trong thái ấp có nhiều công trình kiến trúc
to đẹp nhưng đã bị thời gian huỷ hoại. Sau này
nhân dân địa phương đã dựa vào dấu tích lịch sử
để đặt tên làng là Cao Đường (có sảnh đường
cao) sau do kỵ huý chữ “Đường” phải đổi tên
làng thành Cao Đài (có lâu đài cao). Hiện nay
trong đình làng Cao Đài thờ Thái sư Trần Quang
Khải và công chúa Phụng Dương có bức đại tự
trạm nổi ba chữ Hán “Hữu Cao Đài” sơn son
thiếp vàng treo trang trọng ở gian chính giữa đình
làng. Phải chăng bức đại tự này là để ghi nhớ lại
những công trình kiến trúc tiêu biểu trong phủ đệ
của Thái sư.

Trong dân gian nhiều người còn nhớ bài
thơ ngợi ca cảnh đẹp của thái ấp và sự hoành
tráng của dinh thự trong thái ấp như sau:

“Dã thự sơ khai cảnh tượng tân
Phân phi đào lí tứ thời xuân
Nhất thanh ngưu địch thanh lâu nguyệt
Kỉ phiến nông thôi bích lũng vân…”

Tạm dịch:
“Trại mới vừa xây cảnh thật vui
Dườm dà đào mận bốn mùa tươi

Lầu cao trăng biếc vi vu sáo
Mây phủ đồng chiêm bóng áo tơi…”

Một số làng cổ Việt Nam thường dựa vào
dấu tích lịch sử hoặc đặc điểm địa hình để đặt tên
làng ví như làng Mồ ở thế kỉ 16 bị dịch tả chết cả

230

làng, mồ chôn san sát nên một thời gian dài vẫn
gọi là làng Mồ, sau đổi lại thành làng Bói.

Khi quân Mạc tiến xuống vùng Sơn Nam Hạ
trấn truy lùng dòng dõi nhà Lê, đến làng Dồi thì
bị cả làng kéo ra đánh cho tan tác, quân Mạc phải
bỏ chạy sau gọi là làng Đồng Nhuệ (cả làng đều
có nhuệ khí đánh giặc). Cũng thời kì đó theo lệnh
vua Lê, quan Tư Đồ người làng Cao Đường đến
làng Sức mộ quân đánh giặc thì trai tráng cả làng
nhanh chóng tập trung rất đông nên đã đánh
thắng giặc sau gọi là làng Khả Lực… Bởi thế đ ã
·xuất hiện tên làng Cao Đường sau vì kỵ huý phải
đổi Cao Đường thành Cao Đài thì vẫn có nghĩa là
nơi có lầu cao cửa rộng.

Trạng Nguyên Đào Sư Tích đỗ khoa Long
Khánh 2(1374) đời Trần Duệ Tông có thơ viết về
Trần Quang Khải ở thái ấp Độc Lập như sau:

Nguyên văn:

夫妻同一念
奮力聚流民
獨立存庄邑
香火四時春

Dịch Nghĩa:
Vợ chồng cùng có một suy nghĩ
Gắng sức chiêu mộ dân ly tán
Nay ở Độc Lập còn trang ấp
Bốn mùa hương khói tưởng niệm như mùa

xuân
Dịch thơ:

Vợ chồng cùng một ý
Gắng sức họp lưu dân
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Độc Lập còn trang ấp
Hương khói bốn mùa xuân

Như vậy vào cuối thời Trần làng Cao Đài là ấp
Độc Lập. Đến Hậu Lê đổi thành Cao Đường.
Trạng nguyên Lương Thế Vinh khi tới Cao
Đường có bài Triệu Trung miếu

Nguyên văn:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀拒
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
髙堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢

Dịch nghĩa:
Cũng quê ở Mân Châu phò giúp nhà Tống
Rồi phải rời về cõi Nam, để ngụ cư nào dám than thở
Muốn yên chẳng được, đành cầm đao (chống Thát)
Lo cơm no, thì chăm cày bưà hưởng lộc từ vườn đất
Ra sức mở mang cùng người sở tại cấy gặt
Tại đất Cao Đường làm nhà ở với dân xóm
Việc dù đã qua nhưng trong phả các nhà còn ghi rõ
Có đền thờ ngang với đền của Trần vương không kém

phần lộng lẫy
Dich thơ:

Sống ở Mâm Châu giúp Tống gia
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Về Nam tị nạn dám kêu ca
Muốn yên không được cầm đao cự
Lo đói, chăm cày hưởng địa hoa
Khẩn đất cấy trồng cùng sở tại
Cao Đường ngụ lại tựa quê nhà
Đền thờ đâu kém Trần vương miếu
Dĩ vãng tìm được trong phả mà

Tất cả đã tạo ra lịch sử của địa danh Cao Đài .
Đó là những biến đổi của một địa danh ở huyện
Mỹ Lộc trong tiền trình phát triển của xã hội

Chú thích ------------------------
(1)Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc phong

của các triều, sách Dư địa chí Nam Định.

Nguyên văn:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀拒
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
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高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢

Phiên âm
Diệc tại Mân Châu phụ Tống gia
Nam di tầm xử kỷ tư ta
Dục an vô khả huy đao cự
Lự bão cần canh hưởng địa hoa
Quyến mẫu quảng khai đồng ấp giá
Cao Đường tác ốc dữ nhân ca
Sự tuy dĩ vãng nhưng tồn phả
Hữu miếu Trần vương bất tốn xa

Dịch nghĩa:
Cũng quê ở Mân Châu phò giúp nhà Tống
Rồi phải rời về cõi Nam, để ngụ cư nào dám than thở
Muốn yên chẳng được, đành cầm đao (chống Thát)
Lo cơm no, thì chăm cày bưà hưởng lộc từ vườn đất
Ra sức mở mang cùng người sở tại cấy gặt
Tại đất Cao Đường làm nhà ở với dân xóm
Việc dù đã qua nhưng trong phả các nhà còn ghi
Có đền thờ ngang với đền của Trần vương không kém

phần lộng lẫy
Sống ở Mâm Châu giúp Tống gia
Về Nam tị nạn dám kêu ca
Muốn yên không được cầm đao cự
Lo đói, chăm cày hưởng địa hoa
Khẩn đất cấy trồng cùng sở tại
Cao Đường ngụ lại tựa quê nhà
Đền thờ đâu kém Trần vương miếu
Dĩ vãng tìm đọc trong phả mà
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Tất cả đã tạo ra lịch sử của địa danh Cao Đài .
Đó là những biến đổi của một địa danh ở huyện
Mỹ Lộc trong tiền trình phát triển của xã hội

Chú thích ------------------------
(1)Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc phong

của các triều, sách Dư địa chí Nam Định.

Bia Phụng Dương khắc năm nào ?

Từ làng Tức Mặc đến phường Lộc Vượng

Nam Định có lịch sử phát triển rạng rỡ từ thời Trần. Theo
chính sử các vua Trần đã lấy hương Tức Mặc quê nhà để lập ra
phủ Thiên Trường. Trước thời Trần vào thời Lý thì vùng Nam
Định ngày nay thuộc đất Hải Thanh. Nhà Trần đã đổi Hải
Thanh thành Thiên Thanh. Năm Thiên ứng Chính Bình
38(1239) vua Trần Thái Tông sai Nhập nội Thái phó Phùng Tá
Chu về xây hành cung ở Tức Mạc. Đến năm Thiên Long thứ 5
(1262) Nhâm Tuất, tháng hai Thượng hoàng Thái Tông lại về
thăm quê. Sau chuyến đi đó nhà Trần đã xây các cung điện,
lập đền, dựng chùa, nâng quê Tức Mặc lên thành phủ Thiên
Trường đặt An phủ sư để trông coi công việc. Xây cung điện
Trùng Quang và Trùng Hoa. Bao quanh cung điện của nhà vua
là phủ đệ của các hoàng thân quốc thích. (Vùng đất Tức Mặc
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khi xưa nay đã thành phường Lộc Vượng của thành phố Nam
Định).

Hãy lần theo lịch sử để thấy những biến đổi địa danh vùng
đất lịch sử này. Khi nhà Trần lấy hương Tứ Mặc để lập phủ
Thiên Trường, xây cung điện, phủ đệ thì cả vùng đất rộng lớn
ở phía đông của Nam Định (gồm cả Thái Bình và một phần
Hưng Yên) đều thuộc phủ Thiên Trường. Quân Minh xâm l-
ược (1.407) đã đổi phủ Thiên Trường thành phủ Phụng Hoá.
Đầu thời Lê Sơ chia nước thành 5 đạo, đất Thiên Trường (Nam
Định) thuộc Nam Đạo. Đến triều Lê Thánh Tông chia nước
thành 12 đạo thừa tuyên, đã đặt ra thừa thuyên Thiên Trường
vào năm Quang Thuận 7 (1466), năm thứ 10 lại đổi thừa tuyên
Thiên Trường thành thừa tuyên Sơn Nam. Niên hiệu Hồng
Đức đổi thừa tuyên thành xứ (thừa tuyên Sơn Nam thành xứ
Sơn Nam). Đầu TK XVI đổi xứ thành trấn, đất Nam Định
thuộc trấn Sơn Nam. Trấn Sơn Nam là một vùng rộng lớn gồm
11 phủ, 42 huyện. Trong số 11 phủ của Sơn Nam có phủ Thiên
Trường (nay thuộc đất Nam Định). Phủ Thiên Trường có 4
huyện (Tây Chân, Giao Thuỷ, Mỹ Lộc, Thượng Nguyên). Đến
năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741) khi chia trấn Sơn Nam thành 2
lộ : Sơn Nam Thượng lộ và Sơn Nam Hạ lộ, phủ Thiên Trường
nằm trong lộ Sơn Nam Hạ. Thời Tây Sơn đổi lộ thành trấn
nhưng vẫn giữ nguyên số lượng các phủ, huyện của Trấn Sơn
Nam Hạ. Đến hết TK.XVIII  sang đầu TK.XIX. Nhà Nguyễn
trị vì, ban đầu vẫn giữ địa danh hành chính như thời Tây Sơn.
Đến triều Minh Mạng năm thứ 3 (1822) đã đổi trấn Sơn Nam
Hạ thành trấn Nam Định. Từ đây chính thức xuất hiện địa
danh Nam Định (gọi là trấn). Năm Minh Mạng 13 (1832) lại
thay đổi địa danh hành chính đặt ra các tỉnh (không còn cấp
trấn nữa), địa danh tỉnh Nam Định ra đời từ đó. Tỉnh Nam
Định gồm 5 phủ là Thiên Trường, Nghĩa Hưng, Kiến Xương,
Tiên Hưng, và Thái Bình. Năm 1858 vua Tự Đức do kiêng kỵ
mới lệnh đổi tên phủ Thiên Trường thành phủ Xuân Trường
cũng là nhằm bỏ chữ “Thiên” trong tên gọi các địa danh ở địa
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phương. Từ đó địa danh Thiên Trường không thấy xuất hiện
phủ Thiên Trường trên danh sách địa danh hành chính mà thay
vào là phủ Xuân Trường

Sau khi chiếm được Bắc Kỳ thực dân Pháp tiến hành các
thay đổi địa giới hành chính. Ngày 21 / 3 /1890 Toàn quyền
Đông Dương ra Nghị định tách 2 phủ Thái Bình, Kiến Xương
của Nam Định cùng với huyện Thần Khê của Hưng Yên lập ra
tỉnh Thái Bình, phần đất còn lại là tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam
Định gồm 2 phủ là Xuân Trường và Nghĩa Hưng.

Còn về hương Tức Mặc quê hương của nhà Trần - nhà nước
phong kiến tập quyền Việt Nam đã ba lần đánh thắng quân
Nguyên Mông đến xâm lược. Dòng dõi nhà Trần trước làm
nghề đánh cá từ vùng đất Đông Triều theo sông nước di tới đất
Tức Mặc sinh cơ lập nghiệp. Theo Trần thị tộc phả: Nơi đây
thế đất vòng vo có chỗ kiểu như “sao thuỷ phù mộc” mạch đi
chữ càn liên tiếp ba chữ, giữa có nét ngang, đằng trước có ao
nhỏ. Người anh nói: đất phát vương đây rồi! Người em khảo
lại nói địa thế rộng rãi, cái án tựa như đám áo bỏ rối, tuy được
dương trạch nhưng chưa có nơi âm phần. Nay hãy dựng nhà ở
để làm nơi kiếm kế sinh nhai. Trời đã cho nơi ở, tất sẽ có nơi
để mộ phần. Rồi chia ra ở hai nơi (Yên Tử và Tức Mặc), người
anh dựng chùa thờ phật ở vùng núi Yên Tử tạo nên vườn An
Lạc, người em dựng gia tự tại đất Tức Mặc (nguyên là thôn
Khang Kiện) khi nhà Trần về quê dựng đền đài cung điện lập
các phủ đệ thì dân làng Tức Mặc vẫn ở nguyên trên đất của
ông cha bản quán. Đến thời Lê lập hệ thống hành chính xã,
tổng thì Tức Mặc là một xã gọi là xã Tức Mặc của tổng Đông
Triền (thời Nguyễn đổi tên tổng Đông Triền thành tổng Đông
Mặc). Xã Tức Mặc gồm các làng Tức Mặc (sau gọi là Tức
Mạc)

Làng Vĩnh Trường,
Làng Kênh,
LàngThượng Lỗi
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Sau CM 1945  khu vực đất tổng Đông Mạc lập ra xã
……..

Xã Lộc Vượng (ngày thành lập và những thay đổi địa
giới hành chính)

Phường Lộc Vượng (ngày thành lập và phạm vi hành
chính hiện nay)

Từ làng Lê Xá đến xã Mỹ Thịnh
Rồi thị trấn Mỹ Lộc ngày nay

1- Sự thay đổi địa danh qua những
chặng đường lịch sử

Làng Lê tức làng Lê Xá nay thuộc thị trấn Mỹ Lộc, nằm
trên quốc lộ 21 cắch Nam Định 8 km về phía tây- tây bắc

Lê Xá là một làng cổ được lập ra từ thời Trần …..
Đến thời Hậu Lê làng Lê được lấy làm tên đặt cho xã Lê

Xá của tổng Cao Đường thuộc huyện Thượng Nguyên. Trong
văn khấn thần làng thời Nguyễn vào đầu bài sớ tế thần vẫn ghi
rõ “ Nam Định Tỉnh Mỹ Lộc huyện, Cao Đài tổng (lúc naỳ
tổng Cao Đường đã đổi thành tổng Cao Đài) Lê Xá xã, Lê
thôn … Vậy xã Lê Xá gồm những làng Nào ? Khảo sát các
sách địa chí như: “Các trấn tổng xã bị lãm”. “Đồng Khánh địa
dư chí”, rồi “Nam Định dư địa chí mục lục” của Nguyễn Ôn
Ngọc, “Tân biên Nam Định địa dư chí lược” của Khiếu Năng
Tĩnh, “Nam Định địa dư chí” của Ngô Giáp Đậu, “Danh mục
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các làng xã Bắc Kỳ” của Ngô Vĩ Liễn đều không liệt kê các
làng (hoặc thôn) của xã Lê Xá. Còn trên thực tế trong xã Lê
Xá vẫn tồn tại nhiều làng (thôn) các làng (thôn) đó là: làng
Tuộc (Hán tự viết là làng Mỹ Tục,  rồi làng Vào, làng Ra ….

Làng Tuộc (Mỹ Tục) nằm ở phía bắc đừơng quốc lộ 10 từ
Nam Định đi Hà Nam làng Tuộc dân không nhiều, điền thổ ít
….

Làng Vào ( Hán tự viết là …)
Làng Ra………

Sau C M Tháng Tám 1945 các tổng xã bị xoá bỏ. Phần
nhiều các làng (xã trước CM) hợp thành liên xã. Vì vậy Lê xã
cùng các làng Cao Đài, Động Phấn, Cư Nhân , Dị Sử, An Cổ,
Đa Mễ (nay là xã Mỹ Thành) hợp với Lê Xá, Tuộc, Tiểu
Liêm, Liêm thôn, Liêm trại, Trung Quyên, (nay là xã Mỹ
Thịnh) thành liên xã Lê- Cao- Liêm. Đến sau bầu cử Hội đồng
nhân dân lần thứ 2(1948) mới tách liên xã Lê- Cao- Liêm liên
xã thành 2 xã Mỹ Thành và Mỹ Thịnh. Còn Đặng Xá về xã
Mỹ Hưng, Hoàng Xá thì về xã Lộc Hoà, Mai Xá về xã Mỹ
Xá….

Xã Mỹ Thịnh gồm các Làng Lê Xá, Liêm Thôn, Liêm
Trại, Trung Quyên, Tuộc (Mỹ Tục), Vào, Ra ….

Khi tái lập Huyện Mỹ Lộc theo Nghị định 19/CP ngày
16/2/1997của Chính phủ thì Lê Xá thuộc xã Mỹ Thịnh trở về
huyện Mỹ Lộc. Đến khi có quyết định lập thị trấn Mỹ Lộc thì
Lê Xá và Tuộc nằm trong quy hoach xây dựng của thị trấn Mỹ
Lộc

2- Truyền thuyết về địa danh làng xã Mỹ
Thịnh
Từ làng Lê Xá đến xã Mỹ Thịnh Rồi thị trấn
Mỹ Lộc ngày nay
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Bác Lê Văn Hy

Về địa danh Mỹ Tân
Bác Hồ Thọ

Từ Làng Cao Đài đến xã Mỹ THành
Bác Đào Đình Tửu

Vài nát về Quang Sáng và Bảo Long
Bác Đặng Hải

Những biến đổi địa danh ở các xã nam
sông Đào mà trước CM 1945 thuộc đất
huyện Mỹ Lộc
Trần Thế Hiển

những biến đổi địa danh của làng cổ Trà Lũ
Trần Mỹ Giống

Từ Quang Hưng đến Trực Khang, Trực Mỹ, và
Trực Hưng
Bác Đồng Ngọc Hoa


